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phần i 

thuỷ  lực  học 
 

Chương I 

Mở  đầu 
 

1.1.  Đối tượng, phương pháp nghiên cứu môn học - ứng dụng  
 

1.1.1.  Đối tượng  
Đối tượng nghiên cứu của môn thuỷ lực học là chất lỏng . Chất lỏng ở đây hiểu theo 

nghĩa rộng, bao gồm chất lỏng ở thể nước - chất lỏng không nén được ( khối lượng 

riêng ρ = const ) và chất lỏng ở thể khí - chất lỏng nén được ( khối lượng riêng 

ρ ≠ const ) . 

Trong phạm vi giáo trình này chủ yếu nghiên cứu chất lỏng ở thể nước, nhưng mở 

rộng các kết quả nghiên cứu chất lỏng ở thể nước cho chất lỏng ở thể khí không có 

gì khó khăn. 

Thuỷ lực học là một môn khoa học cơ sở nghiên cứu các qui luật cân bằng và 

chuyển động của chất lỏng đồng thời vận dụng những qui luật ấy để giải quyết các 

vấn đề kỹ thuật trong thực tiễn sản xuất và đời sống. Chính vì thế mà nó có vị trí là 

nhịp cầu nối giữa những môn khoa học cơ bản với những môn kỹ thuật chuyên 

ngành. 
 

1.1.2.  Phương pháp nghiên cứu   

Trong thuỷ lực học thường dùng 3 phương pháp nghiên cứu phổ biến sau đây : 

- Phương pháp lý thuyết : Sử dụng công cụ toán học, chủ yếu là toán giải tích, 

phương trình vi phân với các toán tử vi phân quen thuộc như : gradient, divergnt, 

rotor, toán tử Laplas, Đạo hàm toàn phần... Sử dụng các định lý tổng quát của cơ học 

như định lý bảo toàn khối lượng, năng lượng, định lý biến thiên động lượng, mô men 

động lượng ... 

-  Phương pháp thực nghiệm : dùng trong một số trường hợp mà không thể giải bằng 

lý thuyết (như xác định hệ số cản cục bộ, hệ số λ ...) 

- Phương pháp bán thực nghiệm : Kết hợp giữa lý thuyết và thực nghiệm. 

1.1.3. ứng dụng  
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Phạm vi ứng dụng của thuỷ lực học khá rộng rVi : có thể nói không một ngành nào 

trong các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật công nghệ và đời sống có liên quan đến chất 

lỏng và chất khí như giao thông vận tải, hàng không, cơ khí, công nghệ hoá chất, xây 

dựng, nông nghiệp, thuỷ lợi... mà lại không ứng dụng ít nhiều những định luật cơ 

bản của thuỷ lực học. 

  

1.2.   Sơ lược lịch sử phát triển môn học 
 

Ngay từ thời xa xưa, tổ tiên loài người đV biết lợi dụng sức nước phục vụ cho sinh 

hoạt đời sống, làm nông nghiệp, thuỷ lợi, kênh đập, thuyền bè... 

Nhà bác học Acsimet (287-212, trước công nguyên) đV phát minh ra lực đẩy   

ácsimet  tác dụng lên vật nhúng chìm trong lòng chất lỏng. 

Nhà danh hoạ ý - Lêôna Đơvanhxi (1452-1519) đưa ra khái niệm về lực cản của chất 

lỏng lên vật chuyển động trong nó. Ông muốn biết tại sao chim lại bay được. Nhưng 

phải hơn 400 năm sau, Jucopxki và Kutta mới giải thích được : đó là lực nâng. 

1687 - Nhà bác học thiên tài người Anh I.Newton đV đưa ra giả thuyết về lực ma sát 

trong giữa các lớp chất lỏng chuyển động mà mVi hơn một thế kỷ sau nhà bác học 

Nga - Petrop mới chứng minh giả thuyết đó bằng biểu thức toán học, làm cơ sở cho 

việc nghiên cứu chất lỏng lực ( chất lỏng nhớt ) sau này. 

Hai ông L.Ơ le ( 1707-1783 ) và D.Becnuli ( 1700-1782 ) là những người đV đặt cơ 

sở lý thuyết cho thuỷ khí động lực, tách nó khỏi cơ học lý thuyết để thành lập một 

ngành riêng. 

Tên tuổi của Navie và Stôc gắn liền với nghiên cứu chất lỏng thực. Hai ông đV tìm ra 

phương trình vi phân chuyển động của chất lỏng ( 1821-1845 ). 

Nhà bác học Đức - L.Prandtl đV sáng lập ra lý thuyết lớp biên (1904), góp phần giải 

quyết nhiều bài toán động lực học. 

Ngày nay, nghành thuỷ khí động lực học đang phát triển với tốc độ vũ bVo, thu hút 

sự  tập trung nghiên  cứu của nhiều nhà khoa học nổi tiếng trên thế giới và trong 

nước; nó can thiệp hầu hết tới tất cả các lĩnh vực đời sống, kinh tế, quốc phòng.. 

.nhằm đáp ứng mọi nhu cầu cấp bách của nền khoa học công nghệ hiện đại bước 

sang thế kỷ 21. 

 

 

 

1.3. Một số tính chất cơ lý của chất lỏng 
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1.3.1. Một số tính chất dễ nhận biết  

-Tính liên tục : vật chất được phân bố liên tục trong không gian . 

-Tính dễ di động : do lực liên kết giữa các phần tử chất lỏng rất yếu, ứng suất tiếp  

(nội ma sát) trong chất lỏng chỉ khác 0 khi có chuyển động tương đối giữa các lớp 

chất lỏng. 

-Tính  chống  kéo và cắt rất kém do lực liên kết và lực ma sát giữa các phần tử chất 

lỏng rất yếu. 

-Tính dính ướt theo thành bình chứa chất lỏng.  

 

1.3.2. Khối lượng riêng và trọng lượng riêng 

-Khối lượng riêng : là khối lượng của một đơn vị thể tích chất lỏng, ký hiệu là ρ  : 

    ρ  =  
M

W
           ( kg/m3 ) 

   trong đó :   M - Khối lượng chất lỏng (kg) 

               W - Thể tích chất lỏng có khối lượng M (m3) 

-Trọng lượng riêng : là trọng lượng của một đơn vị thể tích chất lỏng, ký hiệu là  : γ 

    γ =  
G

W
                 ( N/m3 ; KG/m3 ) 

Quan hệ giữa ρ  và γ  :    γ = ρ g ;                    g = 9,81 m/ s2 

Bảng 1 - 1 

Trọng lượng riêng của một số chất lỏng 

 

Tên chất lỏng Trọng lượng riêng, N/m3 Nhiệt độ 

Nước cất 

Nước biển 

Dầu hoả 

Xăng máy bay 

Xăng thường 

Dầu nhờn 

diezel 

Thuỷ ngân 

Cồn nguyên chất 

 

9810 

10000  -  10100 

7750  - 8040 

6380 

6870  - 7360 

8730 - 9030 

8730 - 9220 

132890 

7750 - 7850 

4 

4 

15 

15 

15 

15 

15 

20 

15 

Lưu ý : Khối lượng của chất lỏng là một đại  lượng không thay đổi còn trọng lưọng  

của chúng thì phụ thuộc vào vị trí của nó. 
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1.3.3. Tính nén ép và tính gi*n nở vì nhiệt  

-Tính nén ép : biểu thị bằng hệ số nén ép (βP ). Hệ số nén ép là số giảm thể tích 

tương đối của chất lỏng khi áp suất tăng lên một đơn vị : 

    βP = 
dp

dW

W

1
−             ( m2/N ) 

trong đó :    W - thể tích ban đầu của chất lỏng ( m3 ) 

                 dW - Số giảm thể tích khi áp suất tăng lên  ( m3 ) 

        dp  - Lượng áp suất tăng lên ( N / m2 ) 

Ví dụ hệ số βP  của nước ở nhiệt độ 0
0c đến 200c có trị số trung bình là  

1

210000000
2m N/  ; ở nhiệt độ 1000c, áp suất 500 at là 

1

250000000
m2/N. 

-  Tính gi+n nở vì nhiệt: Biểu thị bằng số giVn nở vì nhiệt (βt ), là số thể tích tương 

đối của chất lỏng tăng lên khi nhiệt độ tăng lên 1 độ: 

    βt =   
dt

dW

W

1
               ( 1/độ ) 

Ví dụ: Trong những điều kiện thông thường: Dầu hoả có βt = 0,000 600 - 0,00800; 

Thuỷ ngân có βt = 0,00018 

Lưu ý : Hệ số giVn nở vì nhiệt lớn hơn nhiều so với hệ số nén ép, song chúng đều là 

những trị số rất nhỏ mà trong một số tính toán thông thường có thể bỏ qua. 
 

1.3.4. Tính nhớt 

 Trong quá trình chuyển động các lớp chất lỏng trượt lên nhau phát sinh ra lực ma 

sát trong gây ra tổn thất năng lượng và chất lỏng như thế gọi là chất lỏng có tính 

nhớt. 

Năm 1687 I. Newton dựa trên thí nghiệm : có hai tấm phẳng I - chuyển động với vận 

tốc V có điận tích S và II - đứng yên ( hình 1-1. ). Giữa hai tấm có một lớp chất lỏng 

h. Ông đV đưa ra giả thiết về lực ma sát trong giữa những lớp chất lỏng lân cận 

chuyển động là tỷ lệ thuận với tốc độ và diện tích bề mặt tiếp xúc, phụ thuộc vào loại 

chất lỏng và không phụ thuộc vào áp suất. 

Sau đó Pêtrốp (1836-1920 ) đV biểu thị giả thuyết đó trong trường hợp chuyển động 

thẳng bằng biểu thức toán học : 

 
dy

dv
ST µ=                         ( N )                       ( 1-1 ) 

trong đó :   

 T - lực ma sát trong  

 µ  - hệ số nhớt động lực, đặc trưng tính nhớt của chất lỏng ; 
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 S - diện tích tiếp xúc giữa hai lớp chất lỏng ; 

dv

dy
- gradien vận tốc theo phương y vuông góc với dòng chảy ; 

 

I

II

h
v

f

y

v+dv

v

y
d
y

 
Hình  1-1 

 

 Lực ma sát trong sinh ra ứng suất tiếp τ : 

           
dy

dv

S

T
µτ ==              (N/m2)                     ( 1-2 ) 

Từ ( 1 - 2 ) rút ra công thức xác định hệ số nhớt động lực  µ: 

                                          µ =
T

S
dv

dy

   (NS/m2 )             (1-3) 

 Ngoài µ , còn dùng hệ số nhớt động ( υ ) trong các biểu thức có liên quan đến 

chuyển động: 

             
ρ

µ
ν =    m2/S  hoặc    ( stoc :  1st =10-4 m2/s ) 

các hệ số à  và υ thay đổi theo nhiệt độ và áp suất. Nhìn chung à và υ của chất lỏng 

giảm khi nhiệt độ tăng và tăng khi áp suất tăng ; 

Ví dụ hệ số nhớt động lực của nước ở nhiệt độ 00c, µ = 0,0179 còn ở 1000c, µ  = 

0,0028 ; Dầu nhờn ở nhiệt độ 00c, µ = 6,40 ; ở 600c, µ = 0,22 và hệ số nhớt động của 

dầu nhờn sẽ tăng gấp đôi khi áp suất tăng từ 1 đến 300 at. 

DÓ đo độ nhớt của chất lỏng, người ta dùng các loại dụng cụ khác nhau. Dưới đay 

giới thiệu một loại dụng cụ đo độ nhớt Engơle thường dùng ở Việt Nam (Hình 1 - 2) 

để đo độ nhớt lớn hơn độ nhớt của nước. 

 

Máy gồm có bình hình trụ kim loại 1, cố đáy 

hình cầu hàn vào nó một ống hình trụ bằng 

đồng thau 3. ống hình trụ đặt trong bình chứa 
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nước 2. Trong lỗ của ống hình trụ 3, đặt một 

ống bạch kim hình nón 4 để xả chất lỏng ra 

khỏi bình lỗ 1. Lỗ của ống 4 được đóng bằng 

một thanh đặc biệt có đường kính 3 mm. Muốn 

xác định độ nhớt của một chất lỏng ở nhiệt độ 

nào đó, ta rót 200 cm3 chất lỏng cần đo vào 

bình 1 và giữ đúng nhiệt độ cần thiết. Đo thời 

gian chảy t2 của 200 cm
3 chất lỏng đo qua lỗ 

đáy. Sau đó đo thời gian chảy t2 của 200 cm
3 

nước cất ở nhiệt độ 200c ( khoảng 50 giây). 

1
2

3

4

5

 
Hình 1 - 2 

 

Tỷ số  t1 / t2 gọi là độ nhớt Engơle ( Ký hiệu 
0 E ) 

                                                                             0 E = 
t

t

1

2

        (1 - 5 ) 

Ngoài các đơn vị Stôc và độ nhớt Engơle, thường gặp các đơn vị đo độ nhớt khác 

nhau, quan hệ giữa chúng với đơn vị Stôc được trình bày trên bảng 1 - 2 

Bảng 1 - 2 

  

Tên đơn vị Ký hiệu Trị số tính bằng Stôc 

Độ Engơle 

 

 

Giây Rebon 

 

 

Giây Redút 

 

Độ Bache 

0 E 

 

 

" S 

 

 

" R 

 
0 B 

 

0,07310 E - 
0 0631,

0E
 

0,00220 " S -  
1 80,
"S

 

 

0,00260 " R - 
1 72,
"R

 

48 5
0

,

B
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1.3.5. Chất lỏng thực, chất lỏng lý tưởng  

Trong thực tế, chất lỏng có đầy đủ tính chất cơ lý như đV trình bày ở trên gọi là chất 

lỏng thực. 

Nhưng để thuận tiện cho công việc nghiên cứu, người ta đưa ra khái niệm chất lỏng 

lý tưởng ( hay còn gọi là chất lỏng không nhớt). 

Chất lỏng lý tưởng là chất lỏng có tính di động tuyệt đối ; hoàn toàn không chống 

được lực cắt và lực kéo ; hoàn toàn không nén ép không giVn nở và không có tính 

nhớt. 

Chất lỏng ở trạng thái tĩnh trong những điều kiện thay đổi áp suất và nhiệt độ bình 

thường, thì thể tích và khối lượng xem như không đổi vì không có chuyển động nên 

không có lực ma sát trong ( không có tính nhớt ). Như vậy chất lỏng thực ở trạng thái 

tĩnh rất gần với chất lỏng lý tưởng do đó có thể nghiên cứu các qui luật của chất lỏng 

thực ở trạng thái tĩnh trên chất lỏng lý tưởng thì kết quả thu được hoàn toàn phù hợp 

với thực tế. 

Trong trường hợp chất lỏng thực ở trạng thái chuyển động vì có tính nhớt nên có lực 

ma sát trong, có tiêu hao năng lượng do đó nếu dùng khái niệm chất lỏng lý tưởng để 

nghiên cứu thì kết quả sẽ không đúng với thực tế. Người ta phải dùng thực nghiệm, 

tiến hành các thí nghiệm chất lỏng thực. So sánh kết quả nghiên cứu lý thuyết và 

thực nghiệm để rút ra các hệ số hiệu chỉnh đưa vào các công thức lý thuyết cho phù 

hợp với thực tế. 
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Chương  II 

Tĩnh học chất lỏng 
 

Tĩnh học chất lỏng nghiên cứu những qui luật cân bằng của chất lỏng ở trạng thái tĩnh 

và ứng dụng những qui luật ấy để giải quyết các vấn đề trong thực tiễn kỹ thuật, sản xuất và 

đời sống. 

Người ta phân ra 2 trạng thái tĩnh: 

Tĩnh tuyệt đối: Chất lỏng không chuyển động so với hệ toạ độ cố định (gắn liềnvới 
trái đất) 

Tĩnh tương đối: Chất lỏng chuyển động so với hệ toạ độ cố định, nhưng giữa chúng 
không có chuyển động tương đối. 

 

2.1.  áp suất thuỷ tĩnh 

2.1.1. Lực tác dụng lên chất lỏng 

ở trạng thái tĩnh, chất lỏng chịu tác dụng của hai loại ngoại lực : 

Lực khối lượng (hay lực thể tích) tác dụng lên chất lỏng tỉ lệ với khối lượng (như trọng 
lực, lực quán tính...) 

Lực bề mặt là lực tác dụng lên bề mặt của khối chất lỏng (như áp lực khí quyển tác dụng 
lên bề mặt tự do của chất lỏng ...) 

2.1.2. áp suất thuỷ tĩnh 

a ) Định nghĩa 

            áp suất thuỷ tĩnh là những ứng suất 
gây ra bởi các lực khối và lực bề mặt. Ta hJy 
xét một thể tích chất lỏng giới hạn bởi diện 
tích Ω (Hình 2 -1). Tưởng tượng cắt khối chất 
lỏng bằng mặt phẳng AB, chất lỏng phần I tác 
dụng lên phần II qua diện tích mặt cắt ω. Bỏ I 
mà vẫn giữ II ở trạng thái cân bằng thì phải 
thay tác dụng I lên II bằng lực P gọi là áp 
suất thuỷ tĩnh tác dụng lên mặt ω.áp suất 

trung bình:  
ω

P
Ptb =  

dP

dω

P

ω
MA B

I

II Ω

 
Hình 2-1 

áp suất tại điểm M:   
ω∆

∆

ω∆

P
limP

0
M

→
=       
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Đơn vị áp suất: 

  N/m2  = Pa (pascal ) 

1at = 9,8.104N/m2 = 104KG/m2  =  10mH20 = 1KG/cm
2 . 

b) Hai tính chất của áp suất thuỷ tĩnh 

Tính chất 1: áp suất thuỷ tĩnh luôn luôn tác dụng thẳng góc và hướng vào mặt tiếp xúc 
(Hình 2-2) có thể tự chứng minh bằng phản chứng. 

Tính chất 2: áp suất thuỷ tĩnh tại mỗi điểm theo mọi phương bằng nhau.  

Biểu thức:                 px  = py = pz  = pn                                     (2-1)  

Có thể chứng minh bằng cách xét khối chất lỏng tứ diện có các cạnh dx, dy, dz, vô cùng 
bé. Chứng minh biểu thức (2-1) khi dx, dy, dz→ 0 (tham khảo thêm [10] ). 

Ta cũng nhận thấy áp suất thuỷ tĩnh tại một điểm chỉ phụ thuộc vào vị trí của nó: 

              p = f ( x, y , z )                                                    ( 2-2 ) 

 

                        

z

P
y

P
x

P
z

P
n

C

A

B
y

xO

dy

dz

dx

 

       

Hình 2-2                              Hình 2-3 
          
2.2. Phương trình vi phân của chất lỏng cân bằng (phương trình 

ơle tĩnh) 

Phương trình biểu diễn mối quan hệ giữa ngoại lực tác dụng vào một phần tử chất lỏng 
với nội lực sinh ra trong đó. 

Xét một phần tử chất lỏng hình hộp cân bằng có các cạnh dx, dy, dz đặt trong hệ trục 
toạ độ oxyz (Hình 2-4) 

Ngoại lực tác dụng lên phần tử chất lỏng xét bao gồm: 

Lực khối:  F ~ m  = ρ dxdydz 

                   X, Y, Z - hình chiếu lực khối đơn vị lên các trục x, y, z. 
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Lực mặt tác dụng lên phần tử chất lỏng là các áp lực thuỷ tĩnh tác dụng trên các mặt hình hộp 
chất lỏng.  

Điều kiện cân bằng của phần tử chất lỏng hình hộp là tổng hình chiếu của tất cả các 
ngoại lực trên bất kỳ trục toạ độ nào cũng bằng không. 

Hình chiếu các ngoại lực lên trục x: 

                          Σx =   Px  -  P
/
x   +  F x  =  0                                         (2-3) 

trong đó: 

Fx    =  X ρ dxdydz 

dydz
x

p
.

2

dx
pPx 








+=

∂

∂
  

dydz
x

p
.

2

dx
pPx 








−=′

∂

∂
      

 Thay vào (2-3) ta có : 

        
x

p

∂

∂
 dxdydz +  X ρ dxdydz = 0 

hay:  

0
x

p1
X =−

∂

∂

ρ
          ( 2-4 a)                                               

Tương tự đối với trục y và z: 

0
y

p1
Y =−

∂

∂

ρ
         2-4 b) 

0
z

p1
Z =−

∂

∂

ρ
        (2-4 c) 

z

y

x

2

dx
.

x

p
p

∂

∂
+

2

dx
.

x

p
p

∂

∂
−

M

p

 

 
Hình 2-4

                                          

Các phương trình (2- 4 a, b, c) là những phương trình Ơle tĩnh viết dưới dạng hình 
chiếu (do Ơle lập ra năm 1755). 

Ta có thể viết phương trình Ơle tĩnh dưới dạng Véc tơ: 

    0pgrad
1

F =−
→ ρ

ρ
                                               (2-5) 

  trong đó:   ZkYjXiF
ρρρ

++=
→

  

z

p
k

y

p
j

x

p
ipgrad

∂

∂

∂

∂

∂

∂ ρρρρ
++=  

Mặt khác nếu nhân lần lượt (2-4a), (2-4b), (2-4c) với dx, dy, dz rồi cộng những phương 
trình này, lại biến đổi ta có: 

    dp = ρ ( Xdx + Ydy + Zdz )                          (2-6) 
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Vì dp là một vi phân toàn phần của áp suất p, ρ  = const, do đó vế phải của (2-6) cũng 

phải là vi phân toàn phần . Như vậy ắt phải tồn tại một hàm số  

                          X
x

U
=

∂

∂
  ;    Y

y

U
=

∂

∂
 ; Z

z

U
=

∂

∂
 

Hàm số như vậy gọi là hàm số lực và lực được biểu thị bằng hàm số trên gọi là lực có 
thế. Do đó chất lỏng có thế ở trạng thái cân bằng chỉ khi lực khối tác dụng lên nó là lực có thế. 

 

2-3.  Phương trình cơ bản của thuỷ tĩnh học 

       2.3.1. Tích phân phương trình Ơle tĩnh 

Để giải quyết một số vấn đề thực tế ta viết phương trình Ơle tĩnh dưới dạng : 









++= dz

z

U
dy

y

U
dx

x

U
dp

∂

∂

∂

∂

∂

∂
ρ             (2-7) 

   hay :   dp   =   ρ dU. 

Tích phân  (2-7) ta được : 

         p  =   ρU  +  C                                               (2-8) 

Để xác định hằng số tích phân C cần phải có điều kiện biên, giả sử biết áp suất po của 1 
điểm nào đó trong chất lỏng và có trị số hàm số lực Uo tương ứng, thay vào (2-8) ta có : 

      C  =  po  -    ρUo                                             (2-9) 

Thay (2-9) vào (2-8):  

            p  =  po  +   ρ ( U  -  Uo )                               (2-10) 

Như vậy, dùng phương trình ( 2-10 ) có thể xác định được áp suất thuỷ tĩnh tại bất kỳ 
điểm nào trong chất lỏng, nếu biết được trị số của hàm U và điều kiện biên uo; po. 

       2.3.2. Mặt đẳng áp  

Mặt đẳng áp là một mặt trên đó tại mọi điểm, áp suất đều bằng nhau, từ (2-6) ta có 
phương trình mặt đẳng áp: 

    Xdx  +  Ydy  +  Zdz  =  0 

trong đó:     
x

U
X

∂

∂
=      ;          

y

U
Y

∂

∂
=      ;         

z

U
Z

∂

∂
=   . 

Mặt tự do là mặt đẳng áp, áp suất tác dụng trên nó có trị số bằng áp suất khí quyển. 

2.3.2.  Phương trình cơ bản của thuỷ tĩnh học  

Xét trường hợp chất lỏng cân bằng dưới tác dụng của lực khối là trọng lực. 

Giả sử khối chất lỏng đựng trong bình kín, đặt trong hệ trục toạ độ oxyz (hình 2-5). áp 
suất tác dụng bề mặt chất lỏng là po. Hình chiếu lực khối lên các trục x , y , z:  

0
x 

U
X ==

∂

∂
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                   0
y 

U
Y ==

∂

∂
 

g
z 

U
Z −==

∂

∂
 

O

X

Y

Z

A

Po
Z

o

h
z

 

Hình 2-5 

       Phương trình (2-6) trong trường hợp 
khảo sát ở đây có dạng: 

dp = - pgdz = - γdz p = - γ Z + C      (2-11) 

        Để xác định C với điều kiện biên là 
trên bề mặt chất lỏng (Zo , po) ta có : 

           C = po + γ Zo 

Thay C vào (2-11):   

          p = po + γ ( Zo - Z )                (2-12) 

Như vậy với một điểm A bất kỳ 
trong chất lỏng có toạ độ Z và ở độ sâu h = 
Zo - Z ; ta có thể viết được phương trình cơ 
bản của thuỷ tĩnh học: 

              p = po + γ h                    (2-13) 

Nghĩa là áp suất tại bất kỳ một điểm nào của chất lỏng ở trạng thái tĩnh bằng áp suất ở 
mặt tự do cộng với trọng lượng cột chất lỏng (đáy là một đơn vị diện tích, chiều cao là độ sâu 
của điểm đó). 

       2.3.4. ý nghĩa của phương trình cơ bản của thuỷ tĩnh học 

a . ý nghĩa hình học hay thuỷ lực 

   Z - độ cao hình học;  

γ

p
 - độ cao đo áp;  

Z  +  
γ

p
  =  H   - cột áp thuỷ tĩnh. 

Từ phương trình cơ bản của thuỷ tĩnh học ta dễ dàng nhận thấy rằng cột áp thuỷ tĩnh tại 
mọi điểm trong một môi trường chất lỏng cân bằng là một hằng số.    

b. ý nghĩa năng lượng 

  Z - vị năng đơn vị; 

  
γ

p
 - áp năng đơn vị; 

   Z  +  
γ

p
  =  H  =  const   - thế năng đơn vị; 
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Vậy thế năng đơn vị của mọi điểm trong một môi trường chất lỏng cân bằng đều bằng 
nhau và bằng cột áp thuỷ tĩnh. 

       2.3.5. Phân biệt các loại áp suất 

áp suất thuỷ tĩnh được tính theo (2-13) là áp suất tuyệt đối (pt) 

Lấy áp suất khí quyển (pa) để so sánh: 

Nếu áp suất tuyệt đối lớn hơn áp suất khí quyển ta có áp suất dư (pd) 

    pd   =   pt   -   pa  

Nếu áp suất tuyệt đối nhỏ hơn áp suất khí quyển ta có áp suất chân không (pck) 

    pck  =   pa   -   pt  

       2.3.6. Biểu đồ phân bố áp suất thuỷ tĩnh  

Biểu diễn sự phân bố áp suất theo chiều sâu trong chất lỏng. Từ phương trình cơ bản 
của thuỷ tĩnh học pt = po + γh là dạng phương trình bậc nhất y = ax + b, ta có b tương ứng với 
áp suất trên mặt thoáng của chất lỏng (po), còn hệ số góc a tương ứng trọng lượng riêng của 
chất lỏng và γ h thay đổi theo độ sâu trong chất lỏng. 

Từ đó ta có thể dễ dàng vẽ được biểu đồ áp suất thuỷ tĩnh tuyệt đối và áp suất dư tác 
dụng lên mặt phẳng AB chìm trong chất lỏng có độ sâu h (Hình 2-6). Biểu diễn ABC và 
AA’B’B. 

 

A

B

A'

B'

Pa Pa

C

γγγγh

Pa

h

A

B

O h

γγ γγh

 

       Hình 2-6                Hình 2-7 
                 

Nếu trường hợp mặt chịu áp suất thuỷ tĩnh là một mặt cong thì cách vẽ cũng tương tự, 
chỉ có điều véc tơ biểu thị áp suất tại các điểm không song song với nhau nên phải vẽ từng 
điểm rồi nối lại. Vẽ càng nhiều điểm thì biểu đồ càng chính xác. Hình 2-7 vẽ biểu đồ áp suất 
dư tác dụng lên một thùng hình trụ tròn nằm ngang chứa chất lỏng ở độ sâu h. 

 

2.4. Tĩnh tương đối  

Chất lỏng chuyển động so với hệ toạ độ cố định, hệ toạ độ theo được gắn liền với khối 
chất lỏng chuyển động. Lực khối trong trường hợp này gồm trọng lực và lực quán tính của 
chuyển động theo. Ta xét hai dạng tĩnh tương đối đặc trưng sau: 

       2.4.1. Bình chứa chất lỏng chuyển động thẳng thay đổi đều (gia tốc
→

a = const) 
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Chọn hệ trục toạ độ như hình vẽ (Hình 2-8) 

Xuất phát từ phương trình ( 2-6 ): 

dp = ρ (Xdx + Ydy + Zdz)            

Lực khối: Trọng lực  
→

= mgG
ρ

 

     Lực quán tính 
→

−= maFqt

ρ
 

Chiếu lực khối đơn vị lên các hệ trục toạ độ:  
   X = 0 ;  Y = - a ;  Z = - g . 

do đó   dp  = ρ ( - ady  -  gdz  ) 

          →        p  =  - ρay  - ρgz  +  c 

Tại   y = 0,   z = 0:   p  =  c  =  po -  áp suất 
tại mặt thoáng. 

. .

a
ρ

h
∆ Po

x

yo

L

g
ρ

 

Hình 2-8 

 

Vậy, phân bố áp suất tại mọi điểm trong chất lỏng:  

   p  =  po  -  ρ ( ay  +  gz ) 

Phương trình mặt đẳng áp :    p  =  const  ,  dp  =  0 

   ady   +   gdz = 0   →    ay  +  gz = C 

Vậy mặt đẳng áp là mặt phẳng nghiêng một góc α: 

 

tgα  =  
g

a
  ; 

  - 
g

a
< 0  →   a > 0  :    chuyển động nhanh dần đều 

      -  
g

a
>  0  →   a < 0  :    chuyển động chậm dần đều . 

*Lưu ý: ứng dụng trường hợp trên để xác định được mực nước dâng lên cao bao nhiêu 
khi xe chứa chất lỏng chuyển động nhanh, chậm dần đều . Tìm những biện pháp cần thiết để 
đảm bảo việc cung cấp nhiên liệu được điều hoà ở bộ chế hoà khí của ôtô, máy bay v.v.. . 

 

       2.4.2. Bình chứa chất lỏng quay đều với vận tốc góc ωωωω = const 

Chọn hệ trục toạ độ như hình vẽ (Hình 2-9) 
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         Lực khối: 

G  =  mg     - Trọng lực; 

Fqt = m ω
2r - Lực quán tính ly tâm. 

       Hình chiếu lực khối đơn vị: 

        X  = ω2x   ;   Y  = ω2y   ;   Z  = -g 

do ®ã:  dp =ρ (ω2xdx + ω2ydy - gdz) 

        Cgz)yx(
2

p
22 +−+= ρ

ω
ρ   

T¹i 0:   x = y = z = 0  :  p = c = po 

         o
2

2

pZr
2

p +−=→ γ
ω

ρ     

        Phương trình mặt đẳng áp:     

                CZ
2

r
2

2 =−γρω  

         Đó là phương trình mặt paraboloit tròn 
xoay quay quanh trục oZ.  

            

x
g

o

Po

ω

r

o

 

Hình 2-9. Bình chứa chất 
lỏng quay đều (ω = const) 

Phương trình mặt thoáng (mặt tự do):    p = po    

 0Z
2

r
22

=− γ
ω

ρ  

do đó:  
g2

r

2

r
Zh

2222 ω

γ

ω
ρ∆ ===  

*Lưu ý: Dựa trên hiện tượng này người ta chế tạo các máy đo vòng quay, các hệ thống bôi 
trơn ở trục, các hệ thống lắng li tâm, đúc các bánh xe, các ống gang, thép v.v.. 

 

2.5. Tính áp lực thuỷ tĩnh 

      2.5.1. Xác định áp lực thuỷ tĩnh lên hình phẳng 

Tính áp lực P lên diện tích S (Hình 2-10). Phải xác định 3 yếu tố: phương chiều, trị số 
và điểm đặt của P 

Cách tính: tính dP tác dụng trên dS, sau đó tích phân trên toàn S sẽ được P . 

- Phương chiều:  P ⊥  S  và hướng vào mặt tác dụng . 

- Trị số:  

        ( )∫ ∫ ∫ ∫ ∫∫ +=+=+===
s s s s s

ooo

s

ydSSin SphdSdSpdShppdSdPP αγγγ  
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      P = poS  +  γ sinα.ycS  =  S ( po  +  γ hc )  =  pcS                       (2-14) 

Trong đó: 

hc  -  độ sâu của trọng tâm hình phẳng  

 pc  -  áp suất tại trọng tâm 

∫
s

ydS =ycS - mô men tĩnh của                 

hình phẳng xét đối với ox; 

Nếu  po = pa  →  áp lực thuỷ tĩnh dư: 

       Pd   =  γ hcS                              ( 2-15 ) 

       - Điểm đặt: xét trường hợp hình phẳng 
có trục đối xứng.  

          Gọi D’ là điểm đặt của P. 

o

c

D

s

h h
c

h
D

y
D

y
c

y

y
α

 

Hình 2-10 

  áp dụng định lý varinhong: Mô men của hợp lực (P) đối với một trục bằng tổng các 
mô men của các lực thành phần (dP) đối với trục đó. 

Lấy mô men đối với trục x:           ∫=
s

dDd ydPyP  

    Pd.yD  =  γ hcS yD  =  γ ycsinα S yD 

  ∫ ∫ ∫ ∫ ====
s s s s

x
2

a JsindSysindSsinyyhdSyydP αγαγαγγ  

vì   Jx = ∫
s

2
dSy  = Jo + y

2
c S   - mô men quán tính của S đối với trục x. 

      Jo   - mô men quán tính trung tâm. 

Thay các giá trị Jx vào biểu thức trên, ta rút ra điểm đặt của P: 

S.y

J
yy

c

O
cD +=                                                        (2-16) 

       2.5.2 . Xác định áp lực thuỷ tĩnh lên hình cong  

ở đây ta xét một số trường hợp thành cong là hình cầu, hình trụ. Các lực phân tố 
không song song nhau. 

Cách tính: Xác định những thành phần của áp lực thuỷ tĩnh có phương khác nhau 
không cùng nằm trong một mặt phẳng sau đó cộng hình học những lực thành phần, kết quả 
sẽ cho ta trị số của áp lực thuỷ tĩnh lên mặt cong về trị số cũng như phương chiều. Điểm đặt 
của chúng thì được xác định theo phương pháp đồ giải. 

    P ( Px  , Py  , Pz  ) ; 

Xét trường hợp thành cong S của bình chứa có một mặt tiếp xúc với chất lỏng, còn 
mặt kia tiếp xúc với không khí.   

Hệ trục toạ độ chọn như hình vẽ (Hình 2-11) 
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Lấy một vi phân diện tích dS (coi 
như phẳng), vi phân áp lực thuỷ tĩnh dP tác 
dụng lên dS ở độ sâu h được xác định: 

dP = γ h dS;    dP⊥ dS 

∫ ∫ ===

x xs s

xcxxxx ShhdSdPP γγ  

∫ ∫ ===

y ys s

ycyyyy ShhdSdPP γγ  

           ∫ ∫ ===

z zs s

zzz VhdSdPP γγ  

trong đó: 

xo

z

s
z

s

s
x

c
x

h
c
x

 

Hình 2-11 

 Sx , Sy  - Hình chiếu của S lên mặt phẳng vuông góc với ox, oy ; 

 hcx , hcy- Độ sâu của trọng tâm Sx , Sy . 

 V - Thể tích hình trụ có đáy dưới là hình cong S, đáy trên là hình chiếu của S lên 
mặt thoáng Sz ( V còn gọi là vật thể áp lực ). 

  Vậy:    2

z

2

y

2

x PPPP ++=                                    (2-17) 

Phương của áp lực thuỷ tĩnh P lập với hệ toạ độ oxyz các góc xác định bởi các cosin 
định hướng sau:   

          
P

p
)x,Pcos( x=  

                          
P

p
)y,Pcos(

y
=                                  ( 2-18 ) 

                
P

p
)z,Pcos( z=  

Điểm đặt là giao điểm của phương lực P vuông góc với mặt cong. Nếu mặt cong là 
một phần mặt trụ trong nằm ngang thì áp lực thuỷ tĩnh P lên mặt đó lập thành một góc α 

với phương ngang:      
x

z

P

P
tg =α  

áp lực thuỷ tĩnh P đi qua trục tâm của mặt trụ tròn. 

        

2.5.3. Phương pháp đồ giải  

Ngoài cách xác định áp lực thuỷ tĩnh theo phương pháp giải tích đJ trình bày ở trên, 
trong một số trường hợp đơn giản ta có thể xác định nhanh bằng phương pháp đồ giải. 

Ví dụ 1: Tính áp lực thuỷ tĩnh tác dụng lên tấm phẳng thẳng đứng hình chữ nhật có 
chiều cao h, chiều rộng b (Hình 2-12). 
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- Phương pháp giải tích: 

Theo công thức (2-15), ta tính áp lực thuỷ tĩnh dư:  P = γ hcS 

Độ sâu của trọng tâm thành bể thẳng đứng hc = h/2 và S = bh. 

Thay vào phương trình trên ta có:                 b
2

h
hbh

2

1
P

2

γγ ==  

Điểm đặt áp lực P tính theo công thức (2-16):  
Sy

J
yy

C

o
CD +=  

trong đó:                             bhS   ,
12

bh
J  va   

2

h
y

3

oC ===  

Thay vào ta có:                   h
3

2

2

bh
h12

bh

2

h
y

3

D =+=  

- Phương pháp đồ giải: 

Vẽ biểu đồ áp suất thuỷ tĩnh dư tác dụng lên tấm phẳng ta được tam giác vuông 
ABC (đáy là γ h, cao là h).Theo công thức tính áp lực thuỷ tĩnh lên hình phẳng (2-15):                                                                                  

                             bb
2

h
hhb

2

h
ShP c Ωγγγ ====                                                                               

Trong ®ã:  Ω  =  γ h
2

h
  - diện tích tam giác biểu đồ phân bố áp suất thuỷ tĩnh. 

1 2

z

x o

R

Pa
A

P

C B
γγγγh

h
31

h
32

h

b
 

        Hình 2-12                  Hình 2-13  

                 

Vậy áp lực thuỷ tĩnh có trị số bằng trọng lượng khối chất lỏng hình trụ có đáy là 

biểu đồ áp suất (γ h
2

h
) và chiều cao là bề rộng của cánh cửa (b) 

Điểm đặt của P đi qua trọng tâm biểu đồ áp suất và vuông góc với mặt tác dụng (P đi qua 
trọng tâm ∆ ABC, cách A một khoảng 2/3 h) 
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Ví dụ 2: Tính áp lực lên trụ tròn có bán kính R, chiều dài b 

Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ (hình 2-13). P ở trường hợp này chỉ bao gồm Pxvà 
Pz   Px = P1x - P2x  được xác định theo biểu đồ áp suất :                                     

Px =  γ 2R.R.b - γ R.(R/2).b = (3/2) γ R
2b  

 Pz =  P1z  +  P2z = γ V1 + γ V2 = bR
4

3
b

4

R
b

2

R 2
22

γπ
π

γ
π

γ =+                                                                    

                  vậy               2

z

2

x PPP +=                                                                                                 

Phương của P đi qua trục tâm và nghiêng 1 góc α so mặt phẳng nằm ngang một góc 

α  xác định bởi:   
P

P
cos X=α      hay  

P

P
sin Z=α  

Điểm đặt của P là giao điểm của phương P vuông góc với mặt cong. 

 

2.6. Một số ứng dụng của thuỷ tĩnh học 

       2.6.1. Dụng cụ đo áp suất  

a - ống đo áp: Là một ống thuỷ tinh đường kính không nhỏ hơn 10mm. Đầu dưới nối 
với nơi cần đo áp suất, đầu trên hở thông với khí quyển (để đo áp suất dư) hoặc kín được 
hút hết không khí trong ống ra (để đo áp suất tuyệt đối) (Hình 2-14). 

 Khi nối ống đo áp vào nơi cần đo, chất lỏng sẽ dâng lên trong ống với một độ cao 
nhất định ta sẽ xác định được áp suất tại điểm đó:  Pd = γ h   và  Pt = γ h’ 

Dùng ống đo áp để đo các áp suất nhỏ cần có độ chính xác cao, do đó người ta 
thường dùng ống đo áp trong các phòng thí nghiệm. 

           

P'o=O Pa

Po

B

A

h

                       

Po

A

B

a

h

 

Hình 2-14                                  Hình 2-15 

b - áp kế thuỷ ngân: Là một ống thuỷ tinh hình chữ U đựng thuỷ ngân (Hình 2-15); ở 
nhánh trái của ống nơi nối với chỗ cần đo áp suất có một bầu lớn mục đích để khi đo, thuỷ 
ngân di chuyển trong ống thì mức thuỷ ngân ở bầu hầu như không thay đổi. 

áp suất dư tại A được xác định:      Pd  =  γHg h  -  γ a 

c - Chân không kế thuỷ ngân: 

Cấu tạo (Hình 2-16). Tính áp suất chân không tại A ta có: 
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               PCKA  =   γHg h  +  γ a 

d - áp kế đo chênh: Để đo độ chênh lệch về áp suất tại hai điểm . Nó là một áp kế 
hình chữ U (Hình 2-17)             PA - PB  =  (γHg  - γ)h 

*Lưu ý : Ngoài thuỷ ngân ra còn có thể dùng các chất lỏng khác trong các áp kế, chân 
không kế như cồn, nước v.v.. 

Những loại áp kế dùng chất lỏng nói trên thường được dùng để đo trong các phòng 
thí nghiệm với độ cao chính xác cao. 

Po

A

B

P
a

C

h
a

AB

C

h
h

2

h
1D

γγγγ

 

Hình 2-16                       Hình 2-17 

 

Trong thực tế kỹ thuật thường dùng các loại áp kế bằng kim loại như áp kế lò xo 
(Hình 2-18), áp kế màng (Hình 2-19). Các áp kế này cho ta ngay trị số đọc được trên đồng 
hồ đo là áp suất dư đối áp kế và áp suất chân không đối chân không kế.  

P
 

      Hình 2-18             Hình 2-19 

 

       2.6.2. Định luật Patscal và ứng dụng thực tế 

a - Định luật Patscal: “Trong một bình kín chứa chất lỏng ở trạng thái tĩnh, áp suất 
do ngoại lực tác dụng lên mặt thoáng được truyền nguyên vẹn tới mọi điểm của chất lỏng”. 

Xét một bình đựng chất lỏng đậy kín bằng một Píttông có áp suất trên mặt thoáng là po 
(Hình 2-20). Tại hai điểm bất kỳ 1và 2 ở độ sâu h1và h2 áp suất bằn: 
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             p1 = po + γ h1 

             p2  = po + γ h2 

 

            Nếu ta nén Píttông để làm tăng áp 
suất trên mặt thoáng lên một lượng ∆p thì 
áp suất trên mặt thoáng trở thành: 

  po’ = po + ∆p         

và áp suất tại các điểm 1 và 2 lúc này bằng: 

                 p1’ = po’ + γ h1 = p1 + ∆p 

                 p2’ = po’ + γ h2  = p2 + ∆p 

             Rõ ràng lượng tăng áp suất ∆p đJ 
được truyền nguyên vẹn đến điểm 1 và 2. 
Vì hai điểm này được chọn bất kỳ nên kết 
luận trên đây cũng đúng cho mọi điểm 
khác trong chất lỏng. 

P
o

1

2

h
1

h
2

 

Hình 2-20 

b. ứng dụng của định luật Patscal: Trong kỹ thuật, dựa trên nguyên tắc cơ bản là 
truyền áp suất bên trong chất lỏng, người ta đJ chế tạo một số loại máy thuỷ lực: máy ép 
thuỷ lực, máy tích năng, máy tăng áp, kích, cơ, cần truyền lực và truyền động bằng thuỷ 
lực… 

ở đây ta chỉ xét một ứng dụng cụ thể: máy ép thuỷ lực. Sơ đồ làm việc của máy ép 
thuỷ lực (Hình 2-21) gồm hai bộ phận chính: một xi lanh B và pít tông lớn T2 có tiết diện 
ω2, một xi lanh A và píttông nhỏ T1 có tiết diện ω1. Hai xi lanh thông nhau và đựng chất 
lỏng, một cánh tay đòn quay quanh trục O (Hình 2-22) 

P
2

ω
2

P
1

P
1

P
1B

T
2

P
1

T
1

ω
1

P
1A

C

P
2 O

D

Q
d

 

Hình 2-21                              Hình 2-22 

Khi tác dụng vào cánh tay đòn lực Q, gây lên lực P1 ở píttông nhỏ, áp suất ở xi lanh 

nhỏ là:                P1  = 
1

P

ω
   

Theo định luật Patxcan, áp suất do píttông nhỏ tác dụng vào chất lỏng p1 được 
truyền nguyên vẹn đến xi lanh lớn cũng là p1. 

áp lực tác dụng lên mặt píttông lớn là:      P2  =  ω2 p1 
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thay p1 từ biểu thức trên ta được: 

   P2  = 2

1

1P
ω

ω
           hay        

1

2

2

1

P

P

ω

ω
=  

Nếu coi P1,ω1 không đổi thì muốn tăng P2 ta phải tăng diện tích mặt 

 pÝtt«ng lín  ω2. 

 

       2.6.3. Định luật Acsimét - cơ sở lý luận về vật nổi  

a. Định luật Acsimét: “Một vật ngập trong chất lỏng chịu một lực đẩy của chất lỏng 
thẳng đứng từ dưới lên trên bằng trọng lượng của thể tích chất lỏng bị vật choán chỗ và gọi 
là lực đẩyAcsimét”.  

Để chứng minh, ta xét một hình trụ ngập trong chất lỏng (Hình 2-23), vật này chịu 
tác dụng của những lực sau: 

- áp lực P1 tác dụng lên mặt hình trụ: 
 P1  =  γ h1ω 

- áp lực P2 tác dụng lên đáy hình trụ: 

  P2  =  γ h2ω 

- áp lực lên mặt xung quanh hình trụ: Có 
phương ngược nhau và có trị số bằng nhau 
nên triệt tiêu lẫn nhau . 

Tổng hợp lại vật chịu tác dụng một lực đẩy 
P®: 

Pd = P2 – P1 = γ h2ω - γ h1ω = γ ωh 

hay:               P®  =  γ V 

γ V là trọng lượng của thể tích chất lỏng bị 
vật choán chỗ. 

y

o

zP
2

h

P
®

h
2

G

P
1

h
1

x

.

 
 

Hình 2-23 

Điểm đặt của lực đẩy Pđ là trọng tâm của thể tích chất lỏng bị choán chỗ gọi là tâm 
đẩy. Thông thường thì tâm đẩy không trùng với trọng tâm của vật ,chỉ có trọng tâm của một 
vật rắn đồng chất mới trùng với tâm đẩy. 

b. Điều kiện nổi của một vật 

  Căn cứ vào tương quan giữa lực đẩy Acsimet Pđ và trọng lượng của vật G, ta có 3 
trường hợp sau (Hình 2-24): 

Nếu G > Pđ - Vật chìm xuống đáy; 

Nếu G =Pđ - Vật lơ lửng trong chất lỏng;  

Nếu G < Pđ - Vật bị đẩy nổi lên khỏi mặt chất lỏng đến khi nào trọng lượng phần 
thể tích vật ngập trong chất lỏng (lực đẩy Pđ) bằng trọng lượng vật G thì thôi. 
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G

G

G
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®

P
®

P
®

 

Hình 2-24 

c. Tính ổn định của vật: Là khả năng khôi phục lại vị trí cân bằng của vật khi làm 
thay đổi vị trí của vật. 

Ta thấy rằng một vật nổi trong chất lỏng muốn cân bằng thì ngoài điều kiện lực đẩy 
bằng trọng lượng của vật còn phải có điều kiện trọng tâm C và tâm đẩy D ở trên cùng một 
đường thẳng. 

•

•

•

•

a)

P
®

D
C

G

P
®

D
G

C

b)

οC

G

D

P
®

c)

 

Hình 2-25 

Thực tế có thể có những ngoại lực đặt vào vật nổi làm mất trạng thái cân bằng, vật 
bị nghiêng đi. Nghiên cứu tính ổn định của vật ta thấy:  

- Nếu trọng tâm C thấp hơn tâm đẩy D (Hình 2-25a) thì vật ở trạng thái cân bằng 
bền. Khi vật bị ngoại lực làm nghiêng đi thì vật có khả năng khôi phục trạng thái cân bằng 
như cũ. 

- Nếu trọng tâm C cao hơn tâm đẩy D (Hình 2-25b) thì vật ở trạng thái cân bằng 
không bền. Nếu vật bị đẩy ra khỏi trạng thái cân bằng thì không thể khôi phục lại trạng thái 
cân bằng cũ được mà càng nghiêng đi. 

- Nếu trọng tâm C và tâm đẩy D trùng nhau (hình 2-25c), ta có vật ở trạng thái cân 
bằng phiếm định. Khi đó bất kỳ ở vị trí nào vật cũng vẫn được cân bằng. 

Cơ sở lý luận về vật nổi nói trên được ứng dụng rộng rJi trong việc thiết kế và vận 
chuyển của taù thuyền và những vật nổi khác (Tham khảo [1, 7]). 
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Chương III 

Động lực học chất lỏng 
 

3.1. Khái niệm chung. 
 

Thuỷ động lực học (hay là động lực học của chất lỏng).Nghiên cứu các qui 

luật đặc trưng chuyển động của chất lỏng và ứng dụng các quy luật ấy vào thực tiễn 

sản xuất. 

Nhiệm vụ chủ yếu của thuỷ động lực học là xác lập liên hệ giữa những trị số 

cơ bản đặc trưng cho chuyển động như vận tốc dòng chảy U, độ sâu h và áp suất 

thuỷ động p sinh ra trong chất lỏng chuyển động . Cần chú ý rằng áp suất thuỷ động 

có hướng khác nhau tuỳ theo chất lỏng ta nghiên cứu là chất lỏng thực hay chất lỏng 

lý tưởng. Trong chất lỏng lý tưởng áp suất thuỷ động hướng theo pháp tuyến của mặt 

chịu tác dụng ; còn trong chất lỏng thực áp suất thuỷ động vẫn hướng vào mặt tác 

dụng, nhưng không hướng theo pháp tuyến, vì nó là tổng hợp của thành phần ứng 

suất pháp tuyến và thành phần ứng suất tiếp tuyến do lực nhót gây ra. 

Khi nghiên cứu chuyển động của chất lỏng, có thể dùng phương pháp Lagrangiơ 

hoặc phương pháp Ơle. 

- Phương pháp Lagrangiơ khảo sát chuyển động từng phần tử chất lỏng riêng 

biệt. Giả sử ở thời điểm ban đầu to , phần tử chất lỏng có vị trí Ao(a,b,c) ; ở thời điểm 

t, nó chuyển sang toạ độ A(x,y,z).Gọi r
→

là véc tơ bán kính chuyển động của mỗi 

phần tử ở thời điểm t : 

                                            r
→

(a,b,c,t) ;                                    (3-1) 

hay là hình chiếu lên các trục toạ độ (hình 3-1) : 

                                            x = x1(a,b,c,t) ; 

                                            y = y1(a,b,c,t) ;                             (3-2) 

                                            z = z3(a,b,c,t).  

Nếu biết x1, y1, z1 ta sẽ biết chuyển động của phần tử chất lỏng và quỹ đạo của nó và 

từ đó suy ra vận tốc u
d r

dt

→

→

=  , gia tốc w
d r

dt

→

→

=
2

2   a,b,c,t -gọi là biến số Lagrangiơ. 

- Phương pháp Ơle nghiên cứu vận tốc của các phần tử chất lỏng tại nhiều 

điểm trong dòng chảy ở những thời điểm khác nhau. 
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Hình 3-1                                       Hình 3-2 

 

Ví dụ ta xét một điểm M cố định trong không gian xác định bởi véc tơ bán 

kính r
→

(x,y,z). Tại thời điểm T ta xác định được véc tơ vận tốc của phần tử chất lỏng 

đi qua điểm đó (hình 3-2): 

                                            u u x y z t
→ →

= ( , , , )                              (3-3) 

Khảo sát chuyển động của nhiều phần tử chất lỏng tại các điểm cố định trong 

dòng chảy.ứng với thời điểm t xác định, ta có các véc tơ vận tốc phân bố tại các 

điểm trong không gian, nghĩa là ta có trường vận tốc. 

Hình chiếu của u
→

lên các trục toạ độ 

                                            ux = u(x,y,z,t) 

                                            uy = V(x,y,z,t)                            (3-4) 

                                            uz  = W(x,y,z,t) 

Gia tốc :           W
d u

dt

u

t

u

x

dx

dt

u

u

dy

dt

u

z

dz

dt

→

→ → → → →

= = + + +
∂

∂

∂

∂

∂

∂

∂

∂
 

                             = + + +

→ → →

∂

∂

∂

∂

∂

∂

∂

∂

u

t

u

x
u

u

y
u

u

z
ux y z                      (3-5) 

x,y,z,t  gọi là biến số Ơle. 

So sánh hai phương pháp : Phương pháp Lagrangiơ nghiên cứu chuyển động 

bằng cách gắn chặt vào một phần tử chất lỏng, do đó tìm được quĩ đạo của nó (như 

chuyển động sóng). Còn phương pháp Ơle xác định được trường vận tốc và sẽ tìm 

được dòng của các phần tử chất lỏng. Có thể chuyển từ biến số Lagrangiơ sang biến 

số Ơle và ngược lại. 

 



 28

3.2. các đặc trưng động học của chất lỏng. 

 

3.2.1. Phân loại chuyển động  

- Căn cứ vào tính chất chảy, người ta phân ra chuyển động dừng và không dừng : 

+ Chuyển động dừng (chảy ổn định) : các yếu tố chuyển động không biến đổi theo 

thời gian : 

                u = u(x,y,z)         ;         p = p(x,y,z)           ;           h = h(x,y,z) ... 

+ Chuyển động không dừng (chảy không ổn định) : Các yếu tố chuyển động biến 

đổi theo thời gian : 

                u = u(x,y,z,t)       ;          p = p(x,y,z,t)        ;            h = h(x,y,z,t) ... 

Trong chuyển động dừng được chia ra chảy đều (sự phân bố vận tốc trên mọi mặt 

cắt dọc theo dòng chảy không đổi -
∂

∂

u

x
const= và chảy không đều 

∂

∂

u

x
const≠ ). 

Theo điều kiện và nguyên nhân chảy người ta phân ra chảy có áp (chảy không có 

mặt thoáng) và chảy không có áp (chảy có mặt thoáng) 

 

3.2.2. Đường dòng, dòng nguyên tố. 

1) Trong một trường véc tơ vận tốc, ta có thể tìm được một đường cong sao cho nó 

tiếp tuyến với các véc tơ vận tốc qua các điểm của nó. Đường cong đó gọi là đường 

dòng (hình3-3). 

Nếu gọi dr là một phân tố của đường dòng và u là véc tơ vận tốc tiếp tuyến với phân 

tố đó, ta có phương trình đường dòng : 

                   u d r u
dy

v

dz

w

→ → → →

→ ∧ = → = = / /    d r  
dx

u
0           (3-6) 

 

M

M
1

M
2

u

u
1

u
2

ds

 
Hình 3-3                                          Hình 3-4 

 

*Chú ý : - Tại mỗi điểm trong không gian, ở mỗi thời điểm chỉ đi qua một đường 

dòng, nghĩa là các đường dòng không cắt nhau. 
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               - Cần phân biệt quĩ đạo với đường dòng : Quỹ đạo đặc trưng cho sự biến 

thiên vị trí của phần tử chất lỏng theo thời gian, còn đường dòng biểu diễn phương 

vận tốc của các phần tử chất lỏng tại thời điểm. 

Trong chuyển động dừng thì chúng trùng nhau. 

2) Các đường dòng tựa lên một vòng kín vô cùng nhỏ ta được một ống dòng           

(hình 3-4). Chất lỏng không thể xuyên qua ống dòng. 

3)  Dòng chất lỏng chảy đầy trong ống dòng gọi là dòng nguyên tố. Dòng nguyên tố 

có những đặc tính sau :  

- Dạng của dòng nguyên tố không thay đổi theo thời gian vì dạng của đường dòng 

tạo thành dòng nguyên tố trong chuyển động dừng. 

- Bề mặt của những dòng nguyên tố do những đường dòng tạo thành là không xuyên 

qua được. Những chất điểm của chất lỏng trong các dòng lân cận trượt theo bề mặt 

các dòng chứ không xuyên vào trong dòng được. 

- Vì mặt cắt của dòng nguyên tố vô cùng nhỏ nên vận tốc của các điểm trong mặt 

cắt đều bằng nhau. 

 

3.2.3. Các yếu tố thuỷ lực của dòng chảy. 

1) Mặt cắt ướt ω là mặt cắt vuông góc với véc tơ vận tốc của dòng chảy. 

Chu vi ướt (χ) là phần chu vi của mặt cắt ướt tiếp xúc với thành rắn giới hạn dòng 

chảy (ví dụ cung ABC, hình 3-5) 

Bán kính thuỷ lực (R) là tỷ số giữa diện tích mặt cắt ướt và chu vi ướt. 

                                            R =
ω

χ
                              (3-7) 

Lưu lượng (Q) là lượng chất lỏng chảy qua mặt cắt ướt trong một đơn vị thời gian: 

                                             Q ud= ∫ ω
ω

       (m3/s)        (3-8) 

A D

CB

χ
B χ

cA

 
Hình 3-5                                                Hình 3-6 

Như ta đv biết, các vận tốc điểm trên mặt cắt ướt của dòng chảy không bằng nhau. 

Để thuận tiện cho việc nghiên cứu và giải quyết những vấn đề kỹ thuật, ta đưa vào 

khái niệm vận tốc trung bình mặt cắt v, tức là coi mọi điểm trên mặt cắt ước có vận 
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tốc bằng nhau. Lưu lượng tính theo vận tốc trung bình mặt cắt v cũng bằng lưu 

lượng tính theo sự phân bố vận tốc thực của dòng chảy (hình3-6) 

                             Q ud vd v d v= = = =∫ ∫ ∫ω ω ω ω
ω ω ω

               (3-9) 

Suy ra vận tốc trung bình : 

                                                   v
Q

=
ω

                                  (3-10) 

Như vậy vận tốc trung bình của dòng chảy bằng lưu lượng chia cho mặt cắt ướt. 

 

3.3. Phương trình liên tục của dòng chảy. 
 

Đây là một dạng của định luật bảo toàn khối lượng : Khối lượng m của hệ cô lập 

không thay đổi trong suốt quá trình chuyển động 

                                             
dm

dt
= 0  

 

3.3.1. Phương trình liên tục của dòng nguyên tố. 

Xét một dòng nguyên tố chuyển động dừng (hình 3-7) xét đoạn giới hạn giữa 

hai mặt cắt 1-1 và 2-2. 

        Tại mặt cắt 1-1, có mặt cắt ướt dω1 

, vận tốc u1 Tại mặt cắt 2-2 , có mặt cắt 

ướt dω2 , vận tốc u2 Trong thời gian dt, 

thể tích chất lỏng chảy vào qua 1-1 là u1 

dω1dt , đồng thời thể tích chất lỏng chảy 

qua 2-2 là u2dω2dt. 

1

1

2

2

u
1

u
2ω

ω

d

d

1

2

 

Hình 3-7 

                               

Theo tính chất của dòng nguyên tố trong chuyển động dừng : vì hình dạng 

của đoạn dòng nguyên tố không thay đổi theo thời gian, bề mặt của chất lỏng không 

xuyên qua được và chất lỏng không ép được nên trong thời gian dt, nên thể tích chất 

lỏng chảy qua mặt cắt 1-1 phải bằng thể tích chất lỏng chảy cùng thời gian ấy qua 

mặt cắt 2-2. 

Vậy ta có :                     u1dω1dt =  u2dω2dt 

                                         u1dω1  =  u2dω2                         (3-11)  

            hay :                        dQ1  =   dQ2                         (3-12) 
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3.3.2. Phương trình liên tục của toàn dòng chảy. 

Muốn lập phương trình liên tục của toàn dòng chảy trong khoảng xác định ứng với 

mặt cắt ω ta mở rộng phương trình liên tục của dòng nguyên tố cho toàn dòng bằng 

cách tích phân phương trình đó trên toàn mặt cắt ω . 

                                            u d u d1 1 2 2

21

ω ω
ωω

= ∫∫  

Rút ra :                                     Q1  =  Q2                         (3-13) 

hay    :                              v1ω1  =  v2ω2                          (3-14) 

Đó là phương trình liên tục của dòng chảy ổn định có kích thước xác định. 

Chú ý mặt cắt 2-2 ta chọn tuỳ ý trong dòng nguyên tố và trong toàn dòng, do đó có 

thể kết luận rằng : 

Trong dòng chảy ổn định, lưu lượng qua mọi mặt cắt ướt đều bằng nhau, và vận tốc 

trung bình v tỷ lệ nghịch với diện tích mặt cắt ướt. 

 

3.3.3. Phương trình vi phân liên tục của dòng chảy (Dạng Ơle) 

Trong môi trường chất lỏng chuyển động ta tưởng tượng tách ra một phân tố hình 

hộp có thể tích  ∆V = dxdydz (hình 3-8). 

C G

B

U
x

U
x

H

EA

F

D
1

2 + x

x

x d
u

∂

∂

y

O

z

x

 
Hình 3-8 

 

Theo định luật bảo toàn khối lượng : 

                                            
( )d V

dt

ρ∆
= 0  



 32

ρ = ρ (x,y,z,t)  -Khối lượng riêng của chất lỏng. 

 

 

Lấy đạo hàm theo t : 

                                            
1 1

0
ρ

ρd

dt V

d V

dt
+ =

∆

∆
 

d V

dt

∆
     - Vận tốc biến dạng tương đối của thể tích phân tố chất lỏng 

Xét theo phương X : vận tốc tại mặt ABCD : ux 

                                   vận tốc tại mặt EFGH :u
u

x
dxx

x
+

∂

∂
 

Sau thời gian dt : mặt ABCD di chuyển sang phải : uxdt 

                                       mặt EFGH  :  u
u

dx dtx

x+








∂

∂ x
 

Thể tích của phân tố chất lỏng thay đổi theo hướng trục X một lượng tuyệt đối bằng: 

                                 u
u

x
dx dydzdt u dydzdt

u

x
dxdydzdtx

x

x

x+






 − =

∂

∂

∂

∂
 

Tương tự viết cho hai phương y,z, tổng hợp lại ta có : 

                                       d V
u

x

u

y

u

z
dxdydzdt

x y z∆ = + +










∂

∂

∂

∂

∂

∂
 

hay :                               
1

∆

∆

V

d V

dt

u

x

u

y

u

z

x y z
. = + +

∂

∂

∂

∂

∂

∂
 

Vậy :                               
1

0
ρ

ρ ∂

∂

∂

∂

∂

∂

d

dt

u

x

u

y

u

z

x y z+ + + =  

Đó chính là phương trình liên tục dạng tổng quát. có thể viết gọn hơn : 

                                            
1

0
ρ

ρd

dt
diV u+ =

→

                         (3-15) 

Trong chuyển động dừng (dòng chảy ổn định) 
∂ρ

∂t
= 0  nên   diV(ρ u

→

) = 0 

Đối với chất lỏng không nén được ( ρ = const )  ta được  

                                             diV u
→

 = 0 
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3.4. phương trình vi phân đối với chuyển động của chất 

lỏng thực (phương trình navie-stokes) 

 
Ta  xét một khối hình hộp chất lỏng thực được tách ra từ một thể tích chất lỏng 

chuyển động có các cạnh là dx, dy và dz song với các trục toạ độ x, y, z (hình 3-9), 

chuyển động với vận tốc u và gia tốc du/dt. 

P

x

z

y

dz
z
zx

zx
∂

∂
+

τ
τ

dy
y

yx
yx

∂

∂
+

τ
τ

dx
x

p
p

∂

∂
+

dx
x
xx

xx
∂

∂
+

τ
τ

τ
yx

τ
zx

τ
xx

 
Hình 3-9 

 

Các lực tác dụng lên hình hộp bao gồm : 

- Lực khối       với các hình chiếu lên các trục x, y, z lần lượt  là : 

   Fkx = ρ X dx dy dz 

   Fky = ρ Y dx dy dz                                        (3-16) 

   FkZ = ρ Z dx dy dz 

trong đó X, Y, Z là hình chiếu của lực khối trên một đơn vị khối lượng chất lỏng. 

- Lực bề mặt     được xác định dựa theo các đại lượng áp suất và 9 thành phần ứng 

suất của lực nhớt lập thành tenxơ ứng suất : 

   (-p + τxx)        τyx                    τzx 

   τxy                   (-p + τyy)         τzy 

   τxz                   τyz                    (-p + τzz) 

trong đó áp suất được ký hiệu là p và các ứng suất nhớt là τij ; với ij trong τij  chỉ  

ra rằng thành phần ứng suất tác dụng theo phương j tại tiết diện vuông góc với 

phương i. 

Phân tích hình chiếu của các lực mặt lên các trục toạ độ, chẳng hạn như hình chiếu 

các lực mặt lên trục x có dạng : 

ρ
Fm

ρ
Fk
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( )

dxdydz
zyxx

p

dxdydz
z

dxdzdy
y

dydzdx
x

dx
x

p
pdydzpF

zxyxxx

zx

zxzx

yx

yxyx

xx

xxxxmx










∂

∂
+

∂

∂
+

∂

∂
+

∂

∂
−=

=








∂

∂
++−+









∂

∂
++−+

+
















∂

∂
+

∂

∂
−−+−=

τττ

τ
ττ

τ
ττ

τ
ττ

       

               (3-17a) 

Tiến hành tương tự với các trục y và z ta có : 

                           dxdydz
zyxy

p
F

zyyyxy

my 








∂

∂
+

∂

∂
+

∂

∂
+

∂

∂
−=

τττ
                            (3-17b) 

                           dxdydz
zyxz

p
F zzyzxz

mz 








∂

∂
+

∂

∂
+

∂

∂
+

∂

∂
−=

τττ
                            (3-17c) 

- Lực quán tính   
dt

ud
M

ρ

 , trong đó M = ρ dx dy dz là trọng lượng chất lỏng. 

Theo nguyên lý bảo toàn động lượng, lực quán tính phải cân bằng với các lực tác  

dụng nên ta có : 

                                    mk FF
dt

ud
M

ρρρ

+=                                                           (3-18) 

Nếu chia cả hai vế cho ρ dx dy dz ta có phương trình động lực dạng ứng suất : 

 

                                                                                                                        (3-19) 

trong đó :                
dxdydz

F
f

dxdydz

F
F m

m

k

ρ
ρ

ρ
ρ

== và       
ρ

 

hay dưới dạng hình chiếu lên các trục toạ độ x, y, z, hệ phương trình vi phân đối với 

chuyển động của chất lỏng thực dạng ứng suất sẽ là : 

                 








∂

∂
+

∂

∂
+

∂

∂
+

∂

∂
−=

zyxx

p
X

dt

du zxyxxxx τττ

ρρ

11
                                      (3-20a) 

                  



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∂

∂
+

∂

∂
+

∂

∂
+

∂

∂
−=

zyxy

p
Y

dt

du zyyyxyy τττ

ρρ

11
                                      (3-20b) 

                  








∂

∂
+

∂

∂
+

∂

∂
+

∂

∂
−=

zyxz

p
Z

dt

du zzyzxzz τττ

ρρ

11
                                      (3-20c) 

Theo giả thiết của Niutơn thì các thành phần ứng suất τxx , τyy , τzz là hàm số của vận 

tốc biến dạng dài của chất lỏng : 

 

 

 

du

dt
F fm

ρ ρ ρ
= +

1

ρ

τ µ
∂

∂
µxx

xu

x
div u= −2

2

3
  

ρ
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                                                                                                                         (3-21) 

 

 

 

 

Cũng theo giả thiết của Niutơn (ứng suất nhớt tiếp tỉ lệ với biến dạng góc) mở rộng 

cho trường hợp chuyển động không gian : 

 

                          








∂

∂
+

∂

∂
==

y

u

x

u
xy

yxxy µττ  

                           








∂

∂
+

∂

∂
==

z

u

x

u xz

zxxz µττ                                                       (3-22) 

                           








∂

∂
+

∂

∂
==

z

u

y

u yz

zyyz µττ  

Thay các biểu thức (3-21 và 3-22) vào hệ phương trình (3-20a-c) và thực hiện 

một số phép biến đổi ta được hệ ba phương trình vi phân sau : 

         








∂

∂
+

∂

∂
+

∂

∂

∂

∂
+








∂

∂
+

∂

∂
+

∂

∂
+

∂

∂
−=

z

u

y

u

x

u

xz

u

y

u

x

u

x

p
X

dt

du zyxxxxx

3

1
 

2

2

2

2

2

2 ν
ν

ρ
     (3-23a) 

        








∂

∂
+

∂

∂
+

∂

∂

∂

∂
+














∂

∂
+

∂

∂
+

∂

∂
+

∂

∂
−=

z

u

y

u

x

u

yz

u

y

u

x

u

y

p
Y

dt

du
zyxyyyy

3

1
 

2

2

2

2

2

2
ν

ν
ρ

      (3-23b) 

         








∂

∂
+

∂

∂
+

∂

∂

∂

∂
+








∂

∂
+

∂

∂
+

∂

∂
+

∂

∂
−=

z

u

y

u

x

u

zz

u

y

u

x

u

z

p
Z

dt

du zyxzzzz

3

1
 

2

2

2

2

2

2 ν
ν

ρ
      (3-23c) 

 

hay dưới dạng vectơ : 

                          ( )udivgradupgradF
dt

ud ρρρρ

   
3

    
1 ν

ν
ρ

+∆+−=                             (3-24) 

 

trong đó :                                           - toán tử Laplace 

 

Hệ phương trình (3-23a-c) chính là phương trình Navies-Stockes (1822). Đây 

là phương trình động lực dưới dạng tổng quát nhất đối với chất lỏng thực. 

Trong trường hợp chất lỏng không nén được (ρ = const) ta có div u = 0 và phương 

trình vi phân chuyển động của chất lỏng thực không nén được có dạng : 

 

                                                                                                                       (3-25) 

τ µ
∂

∂
µyy

yu

y
div u= −2

2

3
  

ρ

τ µ
∂

∂
µzz

zu

z
div u= −2

2

3
  

ρ

∆ = + +
∂

∂

∂

∂

∂

∂

2

2

2

2

2

2x y z

du

dt
F grad p u

ρ ρ ρ
= − +

1

ρ
ν  ∆
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Trường hợp chất lỏng không nhớt (ν = 0), ta có phương trình vi phân chuyển động 

Ơle của chất lỏng lý tưởng : 

                                                                                                                       (3-26) 

 

Trường hợp chất lỏng không chuyển động (u =0) hay chuyển động thẳng đều  

(du/dt = 0) ta sẽ được phương trình Ơle tĩnh (2-5) : 

 

(*) Lưu ý : Do tính chất phi tuyến của phương trình Navies - Stockes nên tích phân 

của nó hiện chỉ có thể thực hiện được trong một số ít trường hợp, ví dụ như bài toán 

về dòng chảy giữa hai bản phẳng song song. Trong số lớn các trường hợp khác, 

người ta thực hiện tuyến tính hoá phương trình bằng cách đơn giản bớt các điều kiện 

bài toán, bỏ bớt một vài số hạng có ảnh hưởng không đáng kể so với các số hạng 

còn lại... 

 

3.5. Phương trình becnuli viết cho dòng nguyên tố chất 

lỏng lý tưởng - ý nghĩa của phương trình becnuli  
 

Năm 1738 . Becnuli đv tìm ra phương trình nổi tiếng về quan hệ giữa vận tốc 

và động áp lực của dòng chảy bằng cách ứng dụng định luật động năng vào chuyển 

động của chất lỏng. Phương trình Becnuli còn được gọi là phương trình năng lượng 

vì nó là một dạng của định luật bảo toàn năng lượng . 

3.5.1. Phương trình Becnuli viết cho dòng nguyên tố chất lỏng lý tưởng 

Xét một đoạn dòng nguyên tố chất lỏng lý tưởng chuyển động ổn định giới hạn bởi 

mặt cắt I-I và II-II (hình 3-10) 

I

I

P
1

dω
1

dω
2

dS
1

dS
2

I'

I'

A A'

u
1

II

II

u
2

B

II'
B'P

2

II'Z
1

Z
2

O
 

Hình 3-10 

du

dt
F grad p

ρ ρ
= −

1

ρ
  

ρ
F grad p− =

1
0

ρ
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Tại trọng tâm của I-I và II-II ta có : 

- Độ cao hình học Z1 và Z2 

- áp suất thuỷ động P1 và P2 

- Vận tốc                   v1  và v2 

- Diện tích mặt cắt   dω1 và dω2 

Ta thấy rằng đoạn chất lỏng AB sau thời gian dt đv chuyển đến vị trí mới 

A’B’. Khi đó những chất điểm của chất lỏng từ mặt cắt I-I chuyển động với vận tốc 

u1 đv dịch chuyển được một đoạn dS1 đến mặt cắt I’-I’.Còn những chất điểm trong 

mặt cắt II-II chuyển động với vận tốc u2 đv dịch chuyển được một đoạn dS2 đến mặt 

cắt II’-II’. 

Ta có :                           dS1  =  u1 dt         và      dS2   =  u2 dt   . 

Theo phương trình liên tục của dòng nguyên tố ta viết được : 

                                      dω1u1  =  dω2u2 = dQ 

Theo định luật bảo toàn động năng : “ Sự thay đổi động năng của khối lượng một vật 

chuyển động trong một khoảng thời gian nào đó bằng tổng số công của tất cả những 

lực tác dụng lên vật ấy cũng trong khoảng thời gian đó “. 

ứng dụng định luật bảo toàn động năng vào chuyển động của đoạn chất lỏng AB. 

Trên hình 3-10 ta thấy khi đoạn chất lỏng chuyển động từ AB đến A’B’ , ta xem như 

phần đoạn A’B ở tại chỗ, còn thể tích chất lỏng AA’ dịch chuyển đến vị trí mới BB’ . 

Do đó sự thay đổi động năng của tất cả đoạn AB sẽ bằng hiệu số động năng của thể 

tích BB’ và AA’ . 

Ta có :                           E
mu d ds u

KAA
' = =

1

2

1 1 1

2

2 2

ρ ω
 

                                       E
mu d ds u

KBB
' = =

2

2

2 2 2

2

2 2

ρ ω
 

Thay         ρ  =  γ /g    ,  ds1  =  u1dt  ,  ds2  =  u2dt   ta có : 

                                       E
u u d dt

g

u dQdt

gKAA ' = =
γ ω γ  1

2

1 1 1

2

2 2
 

                                        E
u u d dt

g

u dQdt

gKBB ' = =
γ ω γ  2

2

2 2 2

2

2 2
 

Do đó sự thay đổi động năng sau thời gian dt của đoạn AB sẽ bằng : 

                                       ∆E E E dQ
u

g

u

g
dtK KBB KAA

= − = −








' ' γ 

2

2

1

2

2 2
            (3-27) 

Công của các lực tác dụng lên khối chất lỏng AB gồm công của động áp lực và công 

của trọng lực. 

Công của động áp lực là :    ∆Ep  =  p1dω1ds1 -  p2dω2ds2 
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                                                       = ( p1 - p2 ) dQ dt                             (3-28) 

Còn công của trọng lực, theo cách phân tích hiện tượng đv nói trên , bằng công của 

trọng lượng  chất lỏng γ dQdt trong đoạn AA’ đến BB’ theo phương thẳng đứng từ 

Z1đÕnZ2 : 

                                  ∆Eg =  γ dQ (Z1-Z2) dt                                          (3-29) 

Công của các lực khác vuông góc với trục chuyển động của ống dòng bằng O. Vậy: 

                                   ∆EK=  ∆Ep +  ∆Eg                                               (3-30) 

                        γ γ  dQ
u

g

u

g
dt p p dQdt dQ Z Z dt

2

2

1

2

1 2 1 2
2 2

−








 = − + −( ) ( )  

rút gọn và xắp xếp lại : 

                             Z
p u

g
Z

p u

g
1

1 1

2

2

2 2

2

2 2
+ + = + +

γ γ
 

Vì các mặt cắt I-I và II-II ta chọn tuỳ ý nên có thể viết : 

                                            Z
p u

g
const+ + =

γ

2

2
                                    (3-31) 

Phương trình (3-31) là phương trình Becnuli cho dòng nguyên tố chất lỏng lý tưởng, 

chảy ổn định ; xác định mối liên hệ giữa vận tốc, áp suất thuỷ động và độ cao hình 

học của chất điểm trong dòng nguyên tố chất lỏng lý tưởng. 

 

3.5.2. ý nghĩa hình học và năng lượng của phương trình Becnuli 

a) ý nghĩa thuỷ lực hay hình học 

 

        Để hiểu rõ ý nghĩa những 

thành phần của phương trình 

Becnuli ta quan sát hình 3-11 

vẽ dòng nguyên tố chất lỏng 

chuyển động. Tại trọng tâm 

mặt cắt 1-1 và 2-2 ở độ cao Z1 

và Z2 trên mặt chuẩn 0-0, ta 

đặt các ống Pito kép để xác 

định độ cao đo áp và độ cao 

vận tốc : 

Ta có  :  Z  - độ cao hình học ; 

              
p

γ
 - độ cao đo áp ; 

o o

2

s
1

s

z
1

z
2

1

a

o' a1

2

o'
hw

1-2

b
1

b

g2

u
h

2
1

u
1

=

γ
1

1p

P
h =

g2

u
h

2
2

u
2

=

γ
2

2p

P
h =

 

Hình 3-11 
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u

g

2

2
 - độ cao vận tốc. 

              Z, 
p

γ
,  

u

g

2

2
 đều có thứ nguyên là độ dài . 

             Z
p

g
Ht+ =              - cột áp tĩnh 

             Z
p

g

u

g
Hd+ + =

2

2
    - cột áp thuỷ động  

Trong dòng nguyên tố chất lỏng lý tưởng chảy ổn định, cột áp thuỷ động là một 

hằng số : 

                                            H Z
p

g

u

g
Constd = + + =

2

2
 

b) ý nghĩa năng lượng 

Trong thuỷ tĩnh học ta đv xét ý nghĩa năng lượng của hai số hạng Z và 
p

γ
 

Z - Là vị năng của một đơn vị trọng lượng chất lỏng so với mặt chuẩn, gọi tắt là vị 

năng đơn vị hay tỷ vị năng. 

p

γ
 - Là áp năng của một đơn vị trọng lượng chất lỏng gọi tắt là áp năng đơn vị hay 

tỷ áp năng; 

Z +  
p

γ
  Là thế năng của một đơn vị trọng lượng chất lỏng gọi tắt là thế năng đơn vị 

hay tỷ thế năng ; 

u

g

2

2
 Là động năng của một đơn vị trọng lượng chất lỏng gọi tắt là động năng đơn vị 

hay tỷ động năng ; 

g2

up
z

2

++
γ

 Là năng lượng toàn phần của một đơn vị trọng lượng chất lỏng gọi tắt là 

tỷ năng toàn phần. 

Đường biểu diễn thế năng đơn vị (
γ

p
z + ) của dòng chảy gọi là đường đo áp. (đường 

ab trong hình 3-11) 

Đường biểu diễn năng lượng đơn vị (Z +  
p

γ
  + 

u

g

2

2
) của dòng chảy tức là cũng biểu 

diễn cột áp thuỷ động Hđ gọi là đường năng (đường a1b1 hình 3-11) 
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3.6. Phương trình Becnuli đối với dòng chất lỏng thực 

 

3.6.1. Phương trình Becnuli đối với dòng nguyên tố chất lỏng thực  

Ta biết rằng chất lỏng thực có tính nhớt do đó gây ra sức cản trong khi 

chuyển động và do đó có tổn thất một phần năng lượng của dòng nguyên tố, vì vậy 

năng lượng của một đơn vị trọng lượng của chất lỏng thực giảm dần theo chiều dài 

dòng chaỷ, nghĩa là E1 > E2. 

hay :                       Z
P u

g
Z

p u

g
1

1 1

2

2

2 2

2

2 2
+ + > + +

γ γ
                           (3-32) 

Gọi h'w1-2 là tổn thất năng lượng của một đơn vị trọng lượng chất lỏng khi chất lỏng 

di chuyển từ 1-1 đến 2-2 thì : 

                                
g2

up
Z

g2

up
Z

2

22

2

2

11

1
++=++

γγ
 + h'w1-2              (3-33) 

Phương trình (3-33) là phương trình Becnuli viết cho dòng nguyên tố chất 

lỏng thực chuyển động ổn định . 

Để đặc trưng cho điều kiện chảy của chất lỏng thực ta đưa ra những khái niệm về độ 

dốc hình học i, độ dốc đo áp I và độ dốc thuỷ lực J. 

Độ dốc hình học là độ hạ thấp đáy dòng chảy trên một đơn vị chiều dài nghĩa là : 

                                  i
dZ

dL

Z Z

L
= ≈

−
=

−

1 2

1 2

sinα                              (3-34) 

Trong đó α  - Góc nghiêng của dòng chảy so với mặt phẳng nằm ngang. 

Độ dốc đo áp là độ hạ thấp của đường đo áp trên một đơn vị chiều dài của dòng 

chảy: 

                             I

d Z
p

dL

Z
p

Z
p

L
=

+










=

+








 − +











−

γ γ γ1

1

2

2

1 2

               (3-35) 

Độ dốc thuỷ lực là độ hạ thấp của đường năng trên một đơn vị chiều dài, hay 

nói cách khác là tổn thất năng lượng trên một đơn vị chiều dài dòng chảy : 

                   J
dh

dL

Z
p u

g
Z

p u

g

L

h

L

w w
= =

+ +








 − + +











=
−

−

−

1

1 1

2

2

2 2

2

1 2

1 2

1 2

2 2γ γ '
      (3-36) 

*Nhận xét: 

Độ dốc đo áp có thể có trị số âm hay trị số dương tuỳ theo sự thay đổi áp suất trong 

dòng chảy. Còn độ dốc thuỷ lực bao giờ cũng có trị số dương vì tổn thất năng lượng 

h’w luôn tăng dọc dòng chảy. 
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Độ dốc đo áp trong dòng chảy chất lỏng thực khác độ dốc đo áp trong dòng chảy 

chất lỏng lý tưởng. 

Trong trường hợp chuyển động đều, đường đo áp và đường năng song song do đó I 

= J. 

Trường hợp dòng chảy đều trong kênh hở: i = I = J. 

 

3.6.2. Phương trình Becnuli đối với toàn dòng chất lỏng thực 

Bây giờ ta mở rộng phương trình Becnuli đối với dòng nguyên tố chất lỏng thực ra 

toàn dòng chất lỏng bằng cách cộng năng lượng của các dòng nguyên tố tạo thành 

dòng chảy và cộng tổn thất của những dòng ấy. 

Nếu biểu thị trọng lượng chất lỏng của dòng nguyên tố chảy trong một đơn vị thời 

gian γdQ và nhân với cả hai vế của (3-33) ta có biểu thức năng lượng của dòng 

nguyên tố trong mặt cắt 1-1 và 2-2: 

                          Z
p u

g
dQ Z

p u

g
dQ h dQw1

1 1

2

2

2 2

2

1 2
2 2

+ +








 = + +









 + −γ

γ
γ

γ γ'            (3-37) 

Tích phân biểu thức trên theo mặt cắt toàn dòng chảy : 

                  Z
p u

g
dQ Z

p u

g
dQ h dQw1

1 1

2

1

2

2 2

2

2

1 2

2
2 2

+ +








 = + +









 +∫ ∫ ∫ −γ

γ
γ

γ γ
ω ω ω

'             (3-38) 

Ta biết rằng áp suất thuỷ động trong dòng chảy đều và dòng biến đổi chậm phân bố 

theo qui luật thuỷ tĩnh  const
p

Z =+
γ

  trên một mặt cắt ướt. 

Với điều kiện hạn chế trên ta viết được : 

                      

Z
p

dQ Z
p

dQ Q Z
p

Z
p

dQ Z
p

dQ Q Z
p

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

+








 = +









 = +











+








 = +









 = +











∫ ∫

∫ ∫

γ
γ γ

γ
γ

γ

γ
γ γ

γ
γ

γ

ω ω

ω ω

                    (3-39)   

Các tích phân này biểu thị thế năng của lưu lượng γQ . 

Tích phân     h dQw' 1 2

3

−∫ γ
ω

    biểu thị tổng số các tổn thất năng lượng đơn vị của tất cả 

các dòng nguyên tố trong toàn dòng chaỷ từ mặt cắt 1-1 đến mặt cắt 2-2. Nếu gọi 

hw1-2 là tổn thất năng lượng đơn vị trung bình trên đoạn dòng chảy đó, ta có : 

                                       
21w

3

21w
QhdQ 'h

−−
=∫ γγ

ω

        (3-40) 

Các tích phân có dạng  
u

g
dQ

2

2
γ

ω
∫   biểu thị tổng số các động năng của các dòng 

nguyên tố, ký hiệu là Eu
®n : 
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                                  E
u

g
dQ

g
u dQdn

u = = ∫∫
2

2

2 2
γ

γ

ωω

                                      (3-41) 

Việc tính tích phân này phức tạp vì chưa biết qui luật phân bố vận tốc u trong mặt 

cắt toàn dòng chảy. Để đơn giản ta thay vận tốc u của các dòng nguyên tố bằng vận 

tốc trung bình v của toàn dòng chaỷ. Ta có : 

                                  E
g

v dQ Q
v

g
dn

v = =∫
γ

γ
ω

2 2

2

2

                                          (3-42) 

Vì sự phân bố của u khác sự phân bố của v nên  Eu
®n ≠ E

v
®n . 

Để thay 
u

g
dQ

2

2
ω

γ∫     bằng  
v

g
dQ

2

2
γ

ω
∫   ta đưa vào hệ số α là hệ số để hiệu chỉnh sự 

phân bố vận tốc không đều trong tính toán động năng (hệ số hiệu chỉnh động năng - 
hệ số Coriolis) 

                                            α =
E

E

dn

u

dn

v                                                       (3-43) 

α =  1,01 ÷  2  tuỳ theo chế độ chảy (tầng, rối) và hình dạng kích thước dòng chảy. 

Thay (3-43) vào (3-42) ta có : 

                                            E
u

g
dQ

v

g
Qdn

u = =∫
2 2

2 2
γ α γ

ω

                            (3-44) 

Thay các trị số tính được ở (3-39), (3-40) và (3-44) vào (3-38) ta có : 

 

                       γ
γ

α
γ γ

γ

α
γ γQ Z

p v

g
Q Q Z

p v

g
Q Q hw1

1 1 1

2

2

2 2 2

2

1 2
2 2

+








 + = +









 + + −  

Hay đơn giản cho γ Q : 

                            Z
p v

g
Z

p v

g
hw1

1 1 1

2

2

2 2 2

2

1 2
2 2

+ + = + + + −γ

α

γ

α
                         (3-45) 

Phương trình (3-45) là phương trình Becnuli cho toàn dòng chất lỏng thực. Nó được 

dùng rộng rvi để giải các bài toán trong thuỷ lực và thuỷ khí động lực học. 

*Lưu ý : Việc mở rộng phương trình Becnuli không phải đối với loại dòng chảy nào 

cũng làm được .ở trên ta đv tiến hành mở rộng được trong điều kiện dòng chảy đều 

và biến đổi chậm. 

Trong trường hợp chuyển động tương đối hoặc chuyển động không dừng (chảy 

không ổn định ) thì trường hợp tổng quát phương trình Becnuli viết cho toàn dòng 

chất lỏng thực, ngoài các số hạng của phương trình đv nêu trên còn phải kể thêm 

thành phần tổn thất cột áp quán tính. 
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3.7. Một số ứng dụng của phương trình Becnuli 
 

Phương trình Becnuli được ứng dụng rất rộng rvi trong nhiều ngành kỹ thuật để giải 

quyết nhiều vấn đề trong thực tiễn. Một số chương tiếp theo của giáo trình có thể coi 

là những ứng dụng của phương trình Becnuli như : dòng chảy qua lỗ, vòi, đập tràn, 

trong ống, trong kênh ; trong hệ thống cung cấp nước, máy bơm... 

Dưới đây chỉ nêu một số ứng dụng cụ thể của phương trình Becnuli. 

 

3.7.1. Dụng cụ đo vận tốc, ống Pito-Prandtl 

Để đo vận tốc của một điểm trong dòng chảy ta cắm ống đo áp và ống Pito hình chữ 

L vào dòng chảy như hình vẽ (hình 3-12). 

ống đo áp cho giá trị (
γ

p
Z + ) còn độ chênh    ∆H

u

g
=

2

2
 

Suy ra                u g H= 2 ∆  

Kết hợp hai ống này được ống Pito-Prandtl (hay còn gọi là ống Pitokép) 

 

g2

u
h

2

=∆

γ
1p

A

B

M N

1 2

γ
1p

γ
1p

∆h

I II

I II

D

d

 
Hình 3-12                                        Hình 3-13 

 

3.7.2. Lưu lượng kế Venturi 

Là một dụng cụ dùng để đo lưu lượng dòng chảy trong ống, gồm một đoạn ống hình 

côn thu hẹp và một đoạn ống hình côn mở rộng ghép với nhau bằng một đoạn ống 

ngắn hình trụ. Đặt hai ống đo áp, một ở đầu ống hình côn (mặt cắt 1-1) và một ở 

đoạn ống hình trụ (mặt cắt 2-2) (hình 3-13). 

Viết phương trình Becnuli cho mặt cắt 1-1 và 2-2, mặt chuẩn trùng với trục ống, bỏ 

qua hw ta có :                    
p v

g

p v

g

1 1

2

2 2

2

2 2γ γ
+ = +  

ở đây hệ số động năng α1 = α2 = 1 . 
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Theo phương trình liên tục của dòng chảy, có thể viết 

                                    v v v
D

d
2 1

1

2

1

2

2
= =

ω

ω
 

Thay vào phương trình trên : 

                                      
p p p v

g

D

d

1 2 1

2 4

4
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1
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= = −
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
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∆
 

hay               v
d

D d
g

p d

D d
g h1

4

4 4

4

4 42 2=
−

=
−

. .
∆

∆
γ

 

 
p p

h
1 2−

=
γ

∆  là độ chênh của hai độ cao đo áp, lưu lượng chất lỏng đi qua lưu lượng 

kế bằng : 

                            Q v
D d

D d
g h K h= =

−
=

1 1

2 4

4 4
4

2ω
π

. ∆ ∆                (3-46) 

Dựa vào công thức (3-46) muốn xác định lưu lượng chảy qua lưu lượng kế chỉ cần 

đo độ chênh ∆h là tính ra lưu lượng . 

Đối với chất lỏng thực có tổn thất  h
v

g
w1 2

1

2

2
− = ζ  , ζ là hệ số tổn thất cục bộ khi đó: 

Q K h= 1 ∆  

ở đây  K
D gd

D d d
1

2 4

2

4

1

4 4
4

2
=

− +

π

α α ζ 
. 

3.7.3. ống xả của tuabin thuỷ lực (hình 3-14) 

        Trong các nhà máy thuỷ điện bên 

dưới tua bin thuỷ lực có một buồng xả 

nhằm  tác dụng nâng cao hiệu suất của 

tua bin . Mặt cắt 1-1 là mặt cắt ra của tua 

bin, đặt cao hơn mặt nước của kênh tháo 

1 đoạn Z1 ( để tránh lụt chẳng hạn ). Vận 

tốc nước ra khỏi tuabin là v1 . Nếu ta để 

mặt cắt ra của tuabin thông với không 

khí thì áp suất tại 1-1 là áp suất khí 

quyển pa , ta sẽ không tận dụng được hết 

động năng 
v

g

1

2

2
 và thế năng Z1 của dòng 

chảy. 
 

Hình 3-14 
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Nếu tại mặt cắt ra của tuabin có lắp một ống hút loe dần trong đó vận tốc 

được giảm dần đến không tại mặt cắt 2-2 . Viết phương trình Becnuli cho hai mặt cắt 

(1-1) và (2-2) , mặt chuẩn (0-0) ta có : 

                                  Z
p v

g
Z

p
1

1 1

2

2

2

2
+ + = − +

γ γ
 

      ở đây :           v2  ≈  0 , hw1-2  ≈  0  ,  α1 = 1 

      Rót ra                    
p p

Z Z
v

g

1 2

1 1

1

2

2γ γ
= − − −  

      Mặt khác              p2 = pa + γ Z2 

      Do đó :                 
p p

Z
v

g

a1

1

1

2

2γ γ
= − −  

Rõ ràng p1 bé hơn áp suất khí quyển pa , vì vậy trong ống xả xuất hiện áp suất chân 

không có tác dụng hút nước trong tuabin ra. Như vậy, nhờ ống xả, áp suất tại mặt cắt 

ra của tuabin giảm bớt một lượng tương đương Z1 + 
v

g

1

2

2
 so với khi chưa lắp ống. Cột 

nước trên tuốc bin đáng lẽ mất một phần năng lượng  (Z1 + 
v

g

1

2

2
) , nhưng nhờ ống xả 

nên thu lại được năng lượng đó để cung cấp thêm cho tua bin . 

*Tóm lại, các bước áp dụng phương trình Becnuli như sau : 

- Chọn mặt cắt cho phù hợp điều kiện lập phương trình nói trên và tạo điều kiện để 

dễ dàng giải bài toán, như qua những mặt cắt, qua những điểm tại đó có một số yếu 

tố cần thiết hoặc cần tìm. 

- Chọn điểm viết phương trình sao cho viết phương trình được đơn giản giảm bớt các 

ẩn số không cần thiết. 

- Chọn mặt chuẩn cũng chú ý làm đơn giản phương trình, nên tránh những trị số âm 

cho các độ cao hình học Z và cho Z + 
p

γ
 . 

- Lưu lượng qua các mặt cắt không đổi  Q = ω v = const . 

- áp suất có thể là tuyệt đối, dư, nhưng phải thống nhất cho 2 vế , nếu lấy áp suất dư 

thì tại mặt cắt nào đó có áp suất chân không phải đổi dấu. 
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Chương IV 

 

Chuyển động một chiều của chất lỏng  

không nén được 
 

4.1. Tổn thất năng lượng trong dòng chảy 

 

4.1.1. Hai trạng thái chảy của chất lỏng 
Năm 1883 O.Reynolds bằng thực nghiệm ®� phát hiện ra sự tồn tại hai trạng thái 

chảy khác biệt nhau của chất lỏng và chứng minh rằng chúng có liên quan mật thiết 

với tổn thất năng lượng của nó. 

Thí nghiệm của Reynolds gồm có một bình nước lớn A, một bình nước màu C, một 

ống thuỷ tinh trong suốt (hình 4-1). Điều chỉnh khoá để nước màu đỏ chảy thành 

một sợi chỉ đỏ căng xuyên suốt ống thủy tinh , nghĩa là các lớp chất lỏng chảy thành 

tầng riêng rẽ, đó là trạng thái chảy tầng(hình 5-1a) 

Tăng vận tốc dòng chảy, đầu tiên sợi chỉ nước màu đỏ bị đứt đoạn (hình 5-1b)-  

chảy quá độ, sau đó chúng hoà trộn hỗn loạn vào nhau (hình 5-1c), đó là trạng thái 

chảy rối. 

 

B

a)

b)

c)

K
2

h
wd

K
1

A

Nước
màu

 
 

Hình 4-1 
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Làm thí nghiệm ngược lại, giảm dần vận tốc dòng chảy thì trạng thái chảy của chất 

lỏng biến đổi theo chiều ngược lại : từ chảy rối sang chảy tầng. 

Qua thí nghiệm với nhiều ống có đường kính khác nhau và với nhiều loại chất lỏng, 

người ta nhận thấy trạng thái dòng chảy phụ thuộc vào vận tốc V, độ nhớt υ  và 

đường kính ống d. Reynolds ®� tìm ra tổ hợp 3 đại lượng ấy là một số không thứ 

nguyên, mang tên ông - số Reynolds : 

                                            Re =
ν

υ

d
                                          (4-1) 

Vận tốc chuyển từ trạng thái chảy tầng sang chảy rối là vận tốc phân giới trên (vpgt), 

tương ứng có số Reynolds phân giới trên (Repgt). 

Vận tốc chuyển từ trạng thái chảy rối sang chảy tầng là vận tốc phân giới dưới (vpgd), 

tương ứng có số Reynolds phân giới dưới (Repgd) 

Khi dòng chảy có : Re < Repgd thì trạng thái của nó là chảy tầng ; 

                                 Re > Repgt  thì trạng thái của nó là chảy rối ; 

                                 Repgd < Re < Repgt thì trạng thái của nó có thể là tầng hoặc rối, 

nhưng thường là chảy rối, vì ứng với giai đoạn trung gian này trạng thái chảy tầng 

rất không ổn định.  

Qua nhiều thí nghiệm thấy rằng Repgt không có một trị số xác định (dao động từ 

12000 đến 50000). Còn Repgd đối với mọi loại chất lỏng và đường kính khác nhau 

đều có một giá trị không đổi (2320). 

Do đó Repgd = 2320 được dùng làm tiêu chuẩn xác định trạng thái chảy. 

vậy   Re < 2320 - Trạng thái chảy tầng ; 

         Re > 2320 - Trạng thái chảy rối. 

 

4.1.2. Quy luật tổn thất năng lượng trong dòng chảy  
Khi chất lỏng thực chảy có tổn thất năng lượng do lực cản chuyển động. Căn cứ vào 

nguyên nhân phát sinh tổn thất năng lượng trong dòng chảy, người ta chia ra : 

- Tổn thất dọc đường (hwd) ; 

- Tổn thất cục bộ  (hwc). 

a)  Tổn thất dọc đường 

Tổn thất năng lượng dọc đường là do lực cản tác dụng lên chất lỏng chảy do lực ma 

sát trong của chất lỏng gây nên, hay do lực cản theo chiều dài của bề mặt bao quanh 

dòng chảy (bề mặt ống dẫn, bề mặt đáy và sườn kênh...) 

Bằng thực nghiệm người ta ®� đưa ra qui luật phân bố tổn thất năng lượng dọc 

đường trong dòng chaỷ : 

- Khu vực chảy tầng : hwd = k1v 
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- Khu vực chảy rối :    hwd = k2v
2 

Trong đó : k1 , k2 - hệ số tỷ lệ ;  v - vận tốc dòng chảy. 

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tổn thất dọc đường, Darcy ®� thiết lập công thức 

chung xác định tổn thất năng lượng dọc đường vào năm 1856, gọi là công thức 

Darcy :    

                                            h
l

d

v

g
wd = λ

2

2
                                   (4-2) 

Trong đó : l - chiều dài, d - đường kính ống, v - vận tốc trung bình, λ - hệ số ma sát ; 

g - gia tốc trọng trường. 

Việc tính λ khá phức tạp, có nhiều công thức bán thực nghiệm hoặc dùng đồ thị 

Nicuratze. 

ở đây ta có thể sử dụng công thức xác định λ trong hai trường hợp cụ thể : 

- Chảy tầng    
Re

64
=λ  

- Chảy rối      
C

g8
=λ  

Trong đó :  C - hệ số phụ thuộc hệ số nhám n và bán kính thuỷ lực R. 

C phần lớn được xác định bằng công thức thực nghiệm (xem phụ lục 2,3,4) 

b)  Tổn thất cục bộ 

Sức cản cục bộ sinh ra khi thay đổi đột ngột mặt cắt, hay hình dạng dòng chảy (trị 

số, phương, chiều của vận tốc). ở chỗ có sức cản cục bộ có thể quan sát thấy hiện 

tượng va đập và chảy xoáy. Sự tương tác giữa dòng chảy và các chất điểm chảy 

xoáy. Đó là nguyên nhân phát sinh ra tổn thất năng lượng cục bộ. 

Nhiều thực nghiệm ®� chứng minh rằng tổn thất cục bộ cũng tuân theo các qui luật 

phân bố như đối với tổn thất dọc đường . 

Thường dùng công thức Weisbach để tính tổn thất cục bộ : 

                                            h
v

g
wc = ζ

2

2
                               (4-3) 

Trong đó : v - vận tốc trung bình dòng chảy thường lấy ở sau chỗ có sức cản cục    ‘                      

bộ. 

ζ - hệ số tổn thất cục bộ thường được xác định bằng thực nghiệm (xem 

phụ lục 1). 

Thực nghiệm cho biết tổn thất cục bộ khi chảy rối tỷ lệ với bình phương của vận tốc, 

lúc đó hệ số ζ  không phụ thuộc vào số Re ; khi chảy tầng ζ  phụ thuộc vào số Re . 

Mức độ phụ thuộc ấy tuỳ theo mức độ dòng chảy tầng bị phá hoại khi có sức cản 

cục bộ. 
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có thể sử dụng công thức Antosul để tính ζ  trong dòng chảy tầng : 

                                            ζ ζ= +
A

Re
 r                                    (4-4) 

Trong đó  : ζ r - hệ số tổn thất cục bộ trong khu vực bình phương sức cản. 

                    Giá trị của A và ζ r cho trong bảng 4 - 1. 

                                                                                                           Bảng 4-1 

   Loại vật cản   A ζζζζ r 

        Khoá hình nêm                     150 0,40 

         Van thông dụng                   3000 4,00 

         Van nghiêng                     900 2,50 

         Van bi                   5000 4,50 

         ống ngoặt 90o                     400 1,40 

         Chạc ba                     150 0,30 

 

Trong trường hợp tổng quát, tổn thất năng lượng giữa hai mặt cắt 1-1 và 2-2 của 

đường ống là bằng tổng số các tổn thất dọc đường và tổng số các tổn thất cục bộ : 

                             

          

     

h h h

hay h
l

d

v

g

v

g

w wd wc
i

n

i

K

w

i i

i

i

i

i

i

n

1 2
11

1 2

2 2

12 2

−
==

−
=

= +

= +

∑∑

∑∑
λ

ζ

 

              
 

4.2. Dòng chảy tầng trong ống - dòng Hagen - Poadơi 

 

4.2.1. Phương trình vi phân của chất lỏng chuyển động  

Xét chuyển động một chiều (u≠o) trong ống nằm ngang do độ chênh áp (p1 > p2) của 

chất lỏng chuyển động dừng 
∂

∂t
=







0 , bỏ qua lực khối F

→

=

 


0 . Với những điều 

kiện đó xuất phát từ phương trình liên tục : div u   
→

= 0  và phương trình Navier 

Stokes : 

                                       − + =
→

→

1

ρ
υgradp u

d u

dt
∆  

suy ra                             − + +








 =

1
0

2

2

2

2ρ
υ

∂

∂

∂

∂

dp

dx

u

y

u

z
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∂

∂

∂

∂ µ

2

2

2

2

1u

y

u

z

dp

dx
C const+ = = =                       (4-5) 

ở đây cho hai vế bằng const, vì vế trái phụ thuộc vào y, z ; còn vế phải không phụ 

thuộc vào chúng. 

                                      
dp

dx

p

l

hw

l
= − = − = −

∆ γ
γ  J                              (4-6) 

      J -   độ dốc thuỷ lực  

Để dễ tích phân (4-5), ta đưa về hệ toạ độ trụ với giả thiết dòng chảy đối xứng trục : 

                                      
1 1

r

d

dr
r

du

dr

p

l







 = −

µ

∆
                                     (4-7) 

với điều kiện biên   r =  0   :    u hữu hạn  

                                r = Ro  :    u = 0 

phương trình (4-7) biểu diễn mối quan hệ về sự biến thiên vận tốc và áp suất thuỷ 

động của dòng chảy tầng trong ống. 

 

4.2.2. Phân bố vận tốc  
Tích phân (4-7) với các điều kiện biên ta sẽ tìm được sự phân bố vận tốc có dạng 

Parabol (hình 4-4) 

                                            ( )u
p

R ro= −
∆

4

2 2

µ l
                                  (4-8) 

vận tốc max tại trục ống : 

                                             u
p

Romax =
∆

4

2

µ l
 

dω

τ

τ
o

r

R
o

u

U
max

 
Hình 4-3 

 

Ta tính được lưu lượng :          Q dQ R u
o

R

o

R

o

o o

= =∫ ∫ 2
2

2  r d r =π
π

max  
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vận tốc trung bình :                  V
Q u

= =
ω

max

2
 

Độ chênh áp :                           ∆p
v

R

lQ

Ro o

= =
8 8

2 4

µ µ

π

 l  
                              (4-9) 

Đó là định luật Hagen-Poadơi, được ứng dụng để tính độ nhớt. 

Hệ số hiệu chỉnh động năng : 

                                            α

ω
ω= =

∫ u d

v Q

3

3 2  

Phân bố ứng suất tiếp trong dòng chảy 

                                       τ µ τ= = =
du

dy

p

l

r r

R
o

∆

2
                                    (4-10) 

Trong đó                       ( )τ γo o

o
r R

p

l

R
JR= = =

∆

2
  

R- Bán kính thuỷ lực . 

 

4.3. Dòng chảy rối trong ống 

 

4.3.1. Cấu trúc dòng chảy rối trong ống 

Lớp chảy tầng sát thành

Lớp quá độ

Lõi rối

a)

δT

u

u'

u

z z+T

t

b)

 
Hình 4-2 

 

Thực nghiệm chứng tỏ dòng chảy rối trong ống gồm 2 phần chính (hình 4-2a) 

: lõi rối và lớp chảy tầng sát thành có chiều dày δT :         

                                            δ
λT

d
=

30

Re
  

Trong lõi rối, vận tốc điểm thay đổi về trị số và cả hướng theo thời gian. Nếu xét 

trong một khoảng thời gian tương đối dài T, thì thấy u dao động xung quanh một trị 

số không đổi u  (hình 4-2b) gọi là vận tốc trung bình thời gian u : 
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                                            ∫=
ot

o

udt
T

u
1

 

Lúc đó vận tốc tức thời u = u  + u’ ,      u’   - vận tốc mạch đông. 

Tương tự có :                 p = p  + p’    ;     ρ ρ ρ= + '  

 

4.3.2. Phân bố vận tốc trong ống 

ở trạng thái chảy tầng, theo Newton    τ µ =  
du

dy
  . 

ở trạng thái chảy rối, người ta đưa vào hệ số nhớt bổ xung  ( )τ ε àt

d u

dy
= +  

nhưng  ε  >>  µ    nên       τ τ εt = =  
du

dy
 

Theo Prandtl   :                  ε ρ=  l2
d u

dy
 

Trong đó  :     l = Ky  - Chiều dài xáo trộn, đặc trưng cho sự chuyển động theo 

phương ngang của các phần tử chất lỏng ;  K = 0,4 ; 

                          
du

dy
   - Gradient vận tốc trung bình thời gian 

Do đó                             τ ε ρ= =










du

dy

du

dy
 l2

2

 

                                    
du

dy l
u

l
= = ∗

τ

ρ
.
1 1

                  với  u∗≡
τ

ρ
    vận tốc động lực  

                                    du
u

l
dy

u dy

Ky
=

∗
=

∗
 

                                     u
u

K
y C=

∗
+ln          Tại trục ống y = r , u  = umax 

                                  r
K

u
u

K

u
u ln lnY =C  maxmax

∗
−=

∗
−→  

Vậy  :         u u
u

K

r

y
= −

∗
max ln          nghĩa là vận tốc biến thiên theo qui luật Logarit 

còn vận tốc trung bình   v
Q

u= =
ω

0 825, max   
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4.4. Dòng chảy tầng có áp trong các khe hẹp 
 

Trong kỹ thuật, giữa các chi tiết máy có những khe hở nên có sự rò rỉ của 

chất lỏng (xăng, dầu...) do chất lỏng làm việc dưới áp suất cao. Nên cần tính toán độ 

khít cần thiết của những khe hở đó, hạn chế lưu lượng rò rỉ,... 

 

4.4.1. Dòng chảy giữa hai tấm phẳng song song 
Với những điều kiện như dòng chảy tầng trong ống (mục 4.2) và do khe hẹp 

nên   

u  =  u (y) ; (hình 4-4 ). 

Phương trình vi phân chuyển động có dạng : 

                                           
d u

dy

dp

dx

2

2

1
=

µ
  

với điều kiện biên :  tại  y = 0  và y = h  :   u = 0 

Sau khi tích phân ta sẽ được phân bố vận tốc có dạng Parabol 

                                           ( )u
dp

dx
y h y= − −

1

2µ
 

vận tốc max (tại y = h/2) :    u
dp

dx
hmax =

1

8

2

µ
 

Lưu lượng               Q budy
b dp

dx
h

p

l
h b

o

h

= = − =∫ 12

1

12

3 3

µ µ

∆
                           (4-11) 

Vận tốc trung bình :  v
Q

bh
u= =

2

3 max  

ở đây :       b-  bề rộng tấm phẳng ; 

                  l-  chiều dài của khe 

 

4.2.2. Dòng chảy dọc trục giữa hai trụ tròn 

a) Mặt trụ đồng tâm 

Ký hiệu Dn  - Đường kính ngoài, Dt  - Đường kính trong 

              D
D Dn t

=
+

2
  - Đường kính trung bình. 

               δ =
−D Dn t

2
  - Chiều dày của khe. 

Xét  δ << D / 2 ,  l - Chiều dài của đoạn dòng chảy cần xét, áp dụng (4-11) tính l−u 

lượng thay b = π D ; h = δ ta có : 
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                                       Q Q
D p

l
≡ =1

2

12

π δ

µ
.
∆

 

 

 

B

h

l

y

h

p
1 y x

dx

τ

 

Hình 4-4 

 

r
2

a

oo'

r
1

e

ϕ

dϕ

 
 

Hình 4-5 

 

b) Mặt trụ lệch tâm (hình 4-5) 

Gọi δ - Chiều dày của khe hở khi mặt trụ đồng tâm ; 

       e -  Độ lệch tâm 

       ϕ - Góc của một bán kính véc tơ với đường qua tâm hai mặt trụ (toạ độ cực 0 là 

tâm) 

     a(ϕ) - Khe hở theo bán kính véc tơ ứng với ϕ 

Xét  a << D nên 

                                       a
D D

e
en t

= − + = +








2 2
1cos cosϕ δ

δ
ϕ  

áp dụng (4-11) cho phân tố hình thang vuông : 

                                       b
D

d a= =
2

ϕ δ           ;  

                                        dQ
p

l

D e
d= +









∆

12 2
13

3

µ
δ

δ
ϕ ϕ

 
    cos  

                           Q Q dQ
D p

l

e
Q

e

o

≡ = = +








 = +









∫2

2 2

2 1

2

212
1

3

2
1

3

2

π
π

µ
δ

δ δ

∆

 
    3         (4-12) 

Vậy Q2  > Q1 và Q2 = 2,5Q1 khi độ lệch tâm lớn nhất (e=δ) 
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ở đây có thể xét thêm bài toán lọc dầu, tức là dòng chảy tầng theo phương bán kính 

trong khi hẹp phẳng. 

 

4.5. Dòng chảy trong khe hẹp do ma sát - cơ sở của lý 

thuyết bôi trơn thuỷ động 
 

Trong thực tiễn kỹ thuật ta gặp rất nhiều chuyển động do ma sát trong khe hẹp 

như chất lỏng chuyển động giữa Píttông và xi lanh, giữa con trượt và bàn trượt, giữa 

trục và ổ trục...Cần phải tính lực ma sát và mô men cản. 

 

4.5.1. Dòng chảy giữa hai mặt phẳng song song - Bài toán Cu-et 
Dòng chảy do ma sát (do tấm phẳng trên chuyển động với vận tốc u1 - hình 4-

6) và do độ chênh áp 
dp

dx
≠ 0  . Lúc đó phương trình vi phân chuyển động giống như 

mục 4.4.1. nhưng điều kiện biên khác khi y = h ;  u = U1 ; nên 

                                       u
U

h
y

dp

dx
y h y= − −

1 1

2µ
( )                            (4-13) 

                   vµ                 Q udy
U h dp

dx
h

o

h

= = −∫ 1 3

2

1

12µ
                     (4-14) 

Khi không có độ chênh áp (
dp

dx
= 0) : 

                                        u U
y

h
= 1  

                                        τ µ µ= =
du

dy

U

h

1  

Lực cản                    T S
U

h
S= =τ µ.

1     ;     S - diện tích tấm phẳng. 

 

4.5.2. Bôi trơn hình nêm 
Khi một tấm phẳng nghiêng đi một góc nhỏ α ,  ta có hình nêm (hình 4-7). 

Lúc này, ngoài lực cản F còn có lực nâng P , nghĩa là cần tìm sự phân bố ứng suất 

tiếp và phân bố áp suất. 

Tương tự như bài toán Cu-et (4.5.1) ta tính được lưu lượng qua mặt cắt chiều cao h 

theo (4-13) 

                                       Q
U h dp

dx
h= −

1 3

2

1

12µ
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với h = h (x) = ( a - x ) tg α  ≈ ( a - x ) α                                            (4-15) 

Giả sử tương ứng với mặt cắt chiều cao h có áp suất cực đại, nghĩa là : 

                                                 
dp

dx
= 0  

                                                 Q
U h

=
1

2
 

 

y

U
1

h

x
 

Hình 4-6 

α

y

h
1

h

F

P h
*

l

h
2

a

x
O

dx

dP
=

 

Hình 4-7. 

 

Thay vào (4-14), ta tính được 
dp

dx
 

                                         
U h U h dp

dx
h

1 1 3

2 2

1

12

*
= −

µ
 

                                 
( )

→ =
−

= −








  

dp

dx

U h h

h
U

h

Q

U h

6
6

1 21

3 1 2

1

3

µ
µ

*
 

Khi  x = 0 và x = l :  p = pa 

Thay h bằng (4-15) và lấy dx
o

x

∫ , ta được  

                                       p p
U x

a a x

Q

U

a x

a a x
a= +

−
−

−

−











6
1

21

2

1

µ

α α( ) ( )
 

Suy ra áp lực tác dụng lên bản phẳng : 

                                       ( )P p p dx C
U l

h
a p

o

l

= − =∫
µ 1

2

2

2  

                           
( )

Cp =
−

−
−

+











6

1
2

1

1
2

η
η

η

η
lg            Hệ số nâng , η =

h

h

1

2

 

Để tính lực cản F , ta phải tính ứng suất tiếp τ µ=
du

dy
 , u lấy từ phân bố vận 

tốc chuyển động Cu-et (4-13). Từ đó thay y = h(x), ta có τ = τh. Lực cản tính theo 

một đơn vị bề rộng đối với bản phẳng chuyển động là : 
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                                       F dx C
U l

h
h f= =∫τ

µ 1

2

 

                                        Cf =
−

−
−

+











2

1
2 3

1

1η
η

η

η
lg   - hệ số cản 

 

Hệ số ma sát :                   
l

h

C

C

P

F
f

P

t 2==  

 

4.5.3. Bôi trơn ổ trục 
Tính lực ma sát và mô men của nó giữa trục và lớp dầu bôi trơn theo Pe tơ 

Rốp (hình4-8). Gọi r - bán kính trục; l - chiều dài trục; lớp dầu dày δ . Khi trục quay 

với vận tốc U=rΩ  thì chất điểm dầu bám trên mặt trục cũng chuyển động với vận 

tốc đó, còn trên ổ trục bằng O. 

         ứng suất tiếp của lớp dầu τ µ=
du

dr
 

Diện tích tiếp xúc giữa lớp dầu và mặt trục  
S = 2πrl  

Lực ma sát : T S rl
du

dr
rl

u
= = =τ π µ π µ

δ
. 2 2  

 Mô men lực ma sát : 

M T r rl
nr r nl

= = =. 2
30 15

2 3

π µ
π

δ

µπ

δ
 

δ

r

Ω

O

 

Hình 4-8. 

 vì u = rΩ ,  Ω =
πn

30
                                                                  

Do lệch tâm khi quay trục, nên phải nhân các kết quả trên với hệ số hiệu 

chỉnh  

                                         β
δ

=
+

+ −

2 1 2

2 1

2

2 2

( )

( )

C

C C
  ;       C =

e
 

Có thể tham khảo thêm tài liệu (1,3,6). 

 



 

 

Chương V 

Tính toán thuỷ lực đường ống có áp 
 

Trong kỹ thuật và trong thực tiễn sản xuất ta gặp nhiều trường hợp các loại 

chất lỏng chảy trong các đường ống có áp khác nhau với các nhiệm vụ khác nhau 

(Như ống dẫn nước trong hệ thống cung cấp nước, ống dẫn nhiên liệu, dẫn hoá chất 

trong các thiết bị máy móc, hệ thống truyền động, truyền lực....) 

Mục đích tính toán thuỷ lực đường ống là thiết kế hệ thống đường ống mới 

hoặc kiểm tra để sửa chữa, điều chỉnh hệ thống sẵn có cho phù hợp với yêu cầu cụ 

thể là xác định một trong các thông số: Lưu lượng Q; Cột áp H tại đầu hoặc cuối 

đường ống, đường kính d hoặc cả d và H. 

 

5.1. Cơ sở lý thuyết để tính toán đường ống 
 

5.1.1. Phân loại 

Dựa vào đặc điểm tổn thất năng lượng trong đường ống hw, chia đường ống 

thành 2 loại: 

- Đường ống ngắn: Là đường ống có chiều dài không đáng kể, tổn thất năng 

lượng cục bộ là chủ yếu (hwc > 0,1 hw). Ví dụ ống hút bơm ly tâm, đường ống 

dẫn nhiên liệu, dẫn dầu bôi trơn trên các động cơ... 

- Đường ống dài: Là đường ống có chiều dài lớn; tổn thất năng lượng dọc 

đường là chủ yếu (hwc < 0,1 hw). Ví dụ các đường ống trong hệ thống cung 

cấp nước, dẫn nhiên liệu từ bể chứa tới các điểm phân phối... 

Căn cứ vào điều kiện thuỷ lực và cấu trúc đường ống, chia ra: 

- Đường ống đơn giản là đường ống có đường kính d hoặc lưu lượng Q không 

đổi dọc theo chiều dài đường ống  ( Hình 6 - 1a ) 

- Đường ống phức tạp: d và Q thay đổi, nghĩa là gồm nhiều đường ống đơn 

giản ghép nối lại như đường ống có mạch rẽ ( Hình 6 - 1c ), đường ống chia 

nhánh song song ( Hình 6 - 1b ), đường ống có mạch vòng kín (Hình 6-1 d)... 

 

5.1.2. Những công thức dùng trong tính toán thuỷ lực đường ống 

- Phương trình Becnuli  đối với chất lỏng thực (hw tổn thất cột áp = tổn thất 

năng lượng đơn vị). 
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                             Z
p v

g
Z

p v

g
hw1

1 1 1

2

2

2 2 2

2

2 2
+ + = + + +

γ

α

γ

α
 

Hay                                 H1 = H2 + hw 

Trong đó:                     H Z
p v

g
1 1

1 1 1

2

2
= + +

γ

α
      -  Cột áp đầu ống 

                                  H Z
p v

g
2 2

2 2 2

2

2
= + +

γ

α
    -  Cột áp cuối ống 

- Phương trình lưu lượng:        Q =  v ω 

- Công thức tính  hw : 

                            
g2

v

 d

l
h

2

wd
λ=    ;    

g2

v
h

2

wc
ζ=  ;  

Dựa vào các phương trình trên suy ra công thức chung : f(H1 , H2 , d , Q , l ) = 0 
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I
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3
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Hình 5-1 
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5.2. tính toán thuỷ lực đường ống đơn giản 

 

5.2.1. Tính H1 khi biết H2 , Q,  l,  d, n ( độ nhám tương đối ) 

Từ phương trình Becnuli 

                                
42

2

w21
gd

Q8

d

l
hHHH

π
λζ 








+=−= ∑  

Suy ra                               
242

2

1
H

gd

Q8

d

l
H +








+= ∑

π
λζ                     ( 5 - 1 ) 

Công thức (5-1) dùng khi cần tính độ cao tháp nước hoặc cột áp đầu một đoạn ống. 

 

5.2.2. Tính Q, biết H1, H2 , l , d, n 

Từ     ( 5 - 1 ) ta rút ra: 

                                        ( )Q H H
d g

l

d

= −

+






∑

1 2

2 4

8

π

ζ λ

                      (5 - 2) 

Dựa vào công thức  ( 5 - 2 ) ta thấy dù đe biết  H1, H2 , l , d, n nhưng chưa xác định  

λ=f (Re). Bài toán phải giải theo phương pháp thử dần để chọn đúng λ từ đó giá trị Q 

cũng là đúng. 

 

5.2.3.  Tính d, biết l, H1, H2,Q, n 

a) Phương pháp thử dần : 

Từ (5-1) :                   
42

2

21

21
gd

Q8

d

lpp
hHH

π
ζλ

γ








+=

−
+=− ∑  

Ta giả thiết các giá trị khác nhau của d, từ đó xác định λ , ∑ζ rồi thay vào vế phải 

của phương trình trên. Nếu giá trị vế phải  
γ

21

i

pp
h)d(f

−
+=  thì di chính là đường 

kính ống cần tìm. 

b) Phương pháp đồ thị : 

Từ  (5 -1) suy ra;         2

2

4
Q

d

l

gH

8
d 








+= ∑ λζ

π
 

và đặt:                          y1 = d
4 

                                     2

22
Q

d

l

gH

8
)d(fy 








+== ∑ λζ

π
 

Biểu diễn hai hàm số này trên cùng một đồ thị; Giao điểm của hai đường cong chiếu 

xuống trục d cho giá trị d cần tìm. 
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5.2.4. Tính d, H1, biết H2, Q, l, n 

          Trường hợp này trước hết xác định d theo 

vận tốc cho phép (Vận tốc kinh tế) để đảm bảo 

lưu lượng Q sau đó tính H1 như bài toán 1 

*Ví dụ : Bơm bánh răng phải đầy dầu với lưu 

lượng Q = 0,2l/s vào trong bình chứa (thông với 

khí quyển) (hình 5-2). Xác định áp suất đẩy cần 

thiết của bơm  nếu biết : đường kính ống đẩy d 

= 2cm , chiều dài của nó l = 1m , ζK = 4. 

Khoảng cách từ mặt thoáng bình đến trục bơm 

z=1,4m.Độ nhớt của dầuν=0,2cm2/s, trọng 

lượng riêng của dầu γ = 8450N/m3.  

2

Z l,d

ξk

 
 

Hình 5-2 

Giải : Xác định trạng thái chảy của dầu : 

                             R
Q

d
e = = ≅ < →

4 4 0 2 10
637 2320

3

π υ π

    

 . 2 . 0,2
   

. , .
 chảy tầng. 

Bỏ qua   
v

g

2

2
 vì v bé : 

                             H H
g

l

d

Q

d
1 2 2

2

4

8
− = +







∑

π
ζ λ  

và nếu lấy mặt chuẩn qua tâm bơm thì ta có : 

                             
p p

Z
l

d

Q

gd
K dm

1 2

2

2 4

8

γ γ
ζ ζ λ

π
− − = + +







  

Trong đó : p1 , p2  - áp suất của bơm và áp suất tại mặt thoáng trong bình tính theo áp 

suất dư ; 

                  ζđm     -   hệ số tổn thất tại chỗ nối vào bình 

Do đó : 

                             p1 = p2 +γ Z + ζ ζ λ
πK dm

l

d

Q

gd
+ +









8
2

2 4  = 13580N/m2 

 

5.3. Tính toán thuỷ lực đường ống phức tạp 

 
Tính toán đường ống phức tạp dựa trên cơ sở tính toán đường ống đơn giản. Sau đây 

ta xét một số hệ thống đường ống phức tạp thường gặp. Trên cơ sở đó suy ra cách 

tính toán các hệ thống khác. 
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5.3.1. Hệ thống đường ống nối tiếp 

a) Trường hợp nối tiếp kín  (Hình 5 - 3) 

Đặc điểm thuỷ lực Q = Q1 = Q2 =......= Qn 

                              H = H1 + H2 +......+Hn 

                              H®Çu - Hcuèi = H = ∑ hw d + ∑  h w c 

 

Q
2

Q
3

l
1
,d

1

l
3
,d

3l
2
,d

2

 
Hình 5-3 

 

b) Trường hợp ống nối tiếp có rò rỉ chất lỏng ở các chỗ nối (Hình 5 - 4) 

          Q1 = Q2 + Qt 1 = Q3 + Q t 1 + Q t 2 =...... = Qi + ∑
−1i

1
t

Q  

           H = ∑ hw d + ∑  h w c 

 

Q
2

Q
t1

Q
3

Q
t2

Q
t3

 
Hình 5 - 4 

 

Chú ý : Đối với đường ống dài có thể lấy   ∑  h w c   = ( 0,05 ÷ 0,1) ∑ hw d 

 

5.3.2. Hệ thống đường ống nối song song (Hình 5 - 5) 

Điểm đầu Điểm cuối

Q Q

l
1
,d

1
,Q

1

lm,dm,Qm

l
3
,d

3
,Q

3

l
2
,d

2
,Q

2

 
 Hình 5-5 

 



 

 

63

63

                 Q = Q1 + Q2 +......+ Qi +.......+ Qm = ∑
=

m

1i
i

Q  

                            H®Çu - Hcuèi = H = H1 = H2 =.......= Hi =......= Hm 

                H1 = h di + ∑ hc i + hn vi + h n ri 

Trong đó:   hn vi , h n ri  - Tổn thất năng lượng tại nút vào và nút ra của dòng chảy qua 

ống thứ i 

                           ∑ hc i  - Tổng tổn thất cục bộ trên đoạn ống thứ i 

                             h di    - Tổn thất dọc đường trên đoạn ống thứ i 

 

5.3.3. Hệ thống đường ống phân phối liên tục (Hình 5 - 6) 

           Qf f = q l  ( q - Lưu lượng trên một đơn vị dài) 

            x
l

Q
QQx

l

Q
QQ

ff

ffr

ff

vm
−+=−=  

Q
v

Q
r

l

x dx

q

 
Hình 5 - 6 

 

Tính tổn thất năng lượng dh trên dx ( coi lưu lượng không đổi trên dx) 

Nếu coi trên dx , ∑ ζ = 0 

                                  dh
g

dx

d
Q Q

Q

l
xr ff

ff
= + −











8

2

3

2

π
λ  

Suy ra: 

                                 h dh
g

l

d
Q Q Q Qd r r ff ff

o

l

= = + +






∫

8 1

3
2 3

2 2

π
λ  

hd - Chính là độ chênh cột áp trên đoạn l 

 

5.3.4.Hệ thống đường ống phân nhánh hở 

Trong tính toán thuỷ lực đường ống phân nhánh hở thường gặp 2 loại bài toán: Thiết 

kế và kiểm tra. 

- Bài toán kiểm tra là cho trước cột áp ở đầu đường ống, kiểm tra lại  xem sau khi bị 

tổn thất năng lượng trong quá trình vận chuyển, cột áp còn lại cuối đường ống  ( nơi 

tiêu thụ) có đủ yêu cầu không? 
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- Bài toán thiết kế là tính được cột áp của nguồn, cần thiết đủ để thắng mọi sức cản 

trên đường ống, thoả men yêu cầu cột áp và lưu lượng ở nơi tiêu thụ ( cuối đường 

ống) 

1. Các bước giải bài toán đường ống phân nhánh: 

Thông thường trong một bài toán thiết kế người ta cho những số liệu sau: 

- Lưu lượng cột áp yêu cầu tại các nơi tiêu thụ: Qi; Hi 

- Độ cao hình học của các điểm trong hệ thống đường ống : Zi ( Tính từ một mặt 

chuẩn chung) 

- Chiều dài các đoạn ống: li 

- Hệ số nhám n hoặc độ nhám ∆ của ống 

Yêu cầu xác định đường kính của các đoạn ống và cột áp của nguồn H0. 

Bước 1: Tính đường ống cơ bản: 

Chọn đường ống cơ bản( đường ống chính) là nhánh đường ống có yêu cầu về năng 

lượng vận chuyển chất lỏng cao nhất( thường chọn nhánh có Q lớn và l dài nhất) 

- Xác định đường kính đường ống cơ bản theo vân tốc kinh tế 

                                                 d
Q

v
i

i

KT

=
4

π
 

- Xác định cột áp nguồn   H0 

Bước 2 : Tính đường ống nhánh 

Nhiệm vụ của việc tính đường ống nhánhlà xác định được đường kính của nó.Tương 

tự như bài toán 3 ( đường óng đơn giản) với điều kiện xác định được cột áp đầu 

nhánh. 

2. Ví dụ : Tính toán thuỷ lực hệ thống đường ống phân nhánh (hình 5-7)  

Các số liệu cho  

- Độ cao hình học : ZA , ZB ,ZC ,ZD, ZE , ZK , ZL , ZN ; 

- Lưu lượng yêu cầu : QK , QN , QL , QE ; 

- Chiều dài từng đoạn ống : l1, l2 , l3 , l4 , l5 , l6 , l7 ; 

- Cột áp yêu cầu : hK , hE , hL , hN . 

Xác định đường kính ống và cột áp cần thiết HA ở đầu hệ thống đường ống. 

Theo sơ đồ trên chọn đường ống cơ bản là ABCDE . 

Xác định lưu lượng trên từng đoạn đường ống : 

Q7 = QN ; Q6 = QE ; Q5 = QE + QN ; Q4 = QL ; Q3 =QL +  QE + QN ; Q2 = QK ; 

Q1=QK+QL + QE + QN ; 

Xác định đường kính các đoạn ống : 

                                       d
Q

v
d

Q

vKT KT

6

6

1

1
113 113= =, ,  ;  ...    ;  
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Hình 5-7 

 

- Xác định tổn thất cột áp trên các đoạn ống : 

                                     

H
l

d d g
Q

H
l

d d g
Q

6

6

6
2

6

4 6

2

5

5

5
2

5

4 5
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= +









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









∑

∑

ζ λ
π

ζ λ
π
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.                                      H
l

d d g
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2

1
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2
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





∑ζ λ

π
 

Trị số cột áp cần thiết HA ở đầu hệ thống đường ống được xác định : 

                                HA = H1 + H3 + H5 + H6 + (ZE + hE) 

Để tính đường ống nhánh ta xác định cột áp ở các điểm B , C , D rồi tính tổn thất 

năng lượng trong các đường ống nhánh BK, CL và DN và cuối cùng chọn đường 

kính của các đường ống nhánh d2, d4 và d7 . Sau đó tiến hành kiểm tra : 

Đoạn BK :               H H
l

d d g
QB K K− ≥ +









∑ζ λ

π
2

2

2

2

4

8
 

§o¹n CL :              H H
l

d d g
QC L L− ≥ +









∑ζ λ

π
4

4

2

4

4
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§o¹n DN :             H H
l

d d g
QD N N− ≥ +









∑ζ λ

π
7

7

2

7

4

8
 

Nếu thoả men thì tốt, không thoả men thì phải chọn lại đường ống cơ bản và tính lại. 

Trong trường hợp cho trước cột áp đầu hệ thống đường ống HA , ta xem đường ống 

cơ bản ABCDE như đường ống đơn giản mắc nối tiếp có lưu lượng và đường kính 

ống khác nhau. 
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Tính xong đường ống cơ bản ta biết được tổn thất cột áp của từng đoạn ống và tính 

được cột áp ở các điểm đầu đường ống nhánh B, C, D ; rồi chọn đường kính các ống 

nhánh như ở trường hợp biết chiều dài l , lưu lượng Q và tổn thất năng lượng hW ở 

ống đơn giản. 

 

5.3.5. Hệ thống đường ống vòng kín 

Giả sử xét một hệ thống đường ống vòng kín gồm có ống chính AB và một 

vòng kín ACDEFB (hình6-7). Lưu lượng tháo ra ở các điểm B, C, D, E, F là QA , QB , 

QC , QD , QE và  QF . 

Trước hết ta chọn phương chuyển động của chất lỏng . Lấy điểm xa nhất làm 

điểm tháo nước cuối cùng. ở sơ đồ này ta có thể lấy điểm D và như vậy chất lỏng sẽ 

chảy đến điểm D từ hai phía. 

Sau khi xác định xong hướng chuyển động ta tính toán như ở trường hợp có 

mạch rẽ song song và tổn thất trong hai nhánh BCD và BEFD  bằng nhau : 

                                   hWBCD = hWBEFD 

Nếu điều kiện trên không thoả men, phải chọn lại điểm tháo nước cuối cùng, 

hoặc thay đổi đường kính các đoạn ống . 

B

C

D

E
F

Q
B

Q
E

Q
C
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5.4. Phương  pháp dùng hệ số đặc trưng lưu lượng K  
 

5.4.1. Nội dung  

Phương pháp này dùng để tính toán cho đường ống dài, chảy rối và chảy đều có áp. 

Do ống dài nên H = hW ≈ hWd = Jl . 

Trong đó : J - Độ dốc thuỷ lực ; l - Chiều dài ống . 

Vận tốc của dòng chảy đều được xác định theo công thức Sedi : 

                                                v C RJ=  
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Trong đó : R -Bán kính thuỷ lực ;  C
n

d
y

=








1

4
 - Hệ số Sedi 

                   n -Độ nhám tương đối ; y - Hệ số phụ thuộc R và n 

Do đó lưu lượng qua ống là : 

                                           Q C RJ K J= =ω  

Với J =1 thì Q = K (m3/s), có nghĩa K là l−u lượng của dòng chảy qua mặt cắt ướt 

khi độ dốc thuỷ lực băng 1 đơn vị và được gọi là hệ số đặc trưng lưu lượng 

K=K(d,n). 

Thay J=hWd /l vào Q, ta có H = hWd = l
Q

K

2

2
                           (5-3) 

Các giá trị của K (hoặc 1/K2) được tính sẵn cho các loại đường ống có dvà n khác 

nhau ứng với v > 1,2 m / s (chảy rối hay là khu vực sức cản bình phương). (Xem 

phần phụ lục 5,6). 

ứng với chảy tầng v ≤ 1,2 m/s phải nhân (6-2) với hệ số hiệu chỉnh tổn thất a : 

                                              h a
Q

K
lwd =

2

2
                                (5-4) 

                                                                                                                 Bảng 5-1 

v 0,2 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 

a 1,41 1,2 1,15 1,115 1,085 1,06 1,04 1,03 1,015 1 

 

5.4.2. ứng dụng để giải 4 bài toán cơ bản 

a)  H1 = ?        H = H1 - H2 = hWd = (Q/K)2 l 

Suy ra        H1 = (Q/K)2 l + H2 

b)  Q = ?       Từ (6-2) : Q = K
H

l
 

                      K - Tra bảng theo trị số d và n đe cho . 

c)  d = ?       Theo đầu bài ta tính được  K
Q

H

l

=  

                     Từ K và n đe cho, tra bảng ngược lại  tìm d trong bảng trị số K 

d)  d, H1 = ?   Chọn trước d theo vKT , sau đó dựa vào d và n tra bảng tìm K tương ứng 

                     Từ K, Q,l tìm được H , H1. 

 

5.4.3. ứng dụng để tính đường ống phức tạp  

a) Đường ống nối tiếp : Q bằng nhau, H =∑ Hi 
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                                  H Q
l

K
Q

H

l

K

i

i i

ii

m

i

m

= → =

=

= ∑
∑2 2

2

1

1

        

b) Đường ống song song : H bằng nhau ; Q = ∑ Qi 

                                 Q K
H

l
Q K

H

lm m

m

1 1

1

= =  ;...  

Suy ra                       Q Q H
K

l
i

i

m

i

ii

m

= =
= =

∑ ∑
1 1

 

c) Đường ống phân phối liên tục  

                ( )H
l

K
Q Q Q Q

l

K
Q Qr r ff ff r ff= + +







 ≈ +

2

2 2

2

21

3
0 55,  

hay :                          H
Q

K
l

tt=
2

2
 

d) Đường ống phân nhánh hở 

Ta cũng chia hệ thống đường ống thành đường ống cơ bản và đường ống 

nhánh để tính (như đe trình bày trong mục 5.2.4) nhưng việc tính toán được đơn giản 

nhiều. 

- Khi tính đường ống cơ bản , đường kính các đoạn ống sẽ tính theo vận tốc 

kinh tế và lưu lượng yêu cầu, còn độ chênh cột áp đầu và cuối đường ống cơ bản sẽ 

là : 

                                     H h
Q l

K
wdi

i i

ii

m

i

m

= =
==

∑∑
2

2

11

 

m - Số đoạn đường ống đơn giản tạo nên đường ống cơ bản . 

Chú ý rằng H = ( Zo - Zc ) + ho - hc  

Trong đó :   Zo , Zc - Độ cao hình học đầu và cuối đường ống. 

                    ho , hc  -Độ cao đo áp yêu cầu tại đầu và cuối đường ống cơ bản. 

- Khi tính đường ống nhánh, thông thường đường kính của nó không được 

tính theo vận tốc kinh tế. Nó được quyết định bởi lưu lượng yêu cầu, độ chênh cột áp 

đầu và cuối nhánh phụ, nghĩa là phải chọn đường ống có đường kính sao cho với lưu 

lượng yêu cầu, dòng chảy trong đó tổn thất cột áp phù hợp với độ chênh cột áp giữa 

đầu và cuối nhánh :           Hđ - Hc = hwd 

 

5.5. Phương pháp đồ thị để tính toán đường ống 
Từ công thức cơ bản của đường ống (6 -2) : 

                                           h
K

lQ AQw = =
1

2

2 2  
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Ta nhận thấy với một đường ống xác định có l và d thì tổn thất hw là hàm số 

của lưu lượng Q. 

       Đường đồ thị biểu diễn hàm số hw = 

AQ2 gọi là đường đặc tính ống dẫn. 

Nếu tính cột áp của đường ống theo 

biểu thức : 

H = zc + hc + hw =Ho + AQ
2       (5-5) 

Ho = zc + hc - Cột áp ở cuối đường ống 

(có trị số xác định) 

Đường biểu diễn phương trình (5-5) gọi 

là đường đặc tính ống dẫn trong hệ 

thống (cách gốc toạ độ một đoạn Ho). 

h
w

2

h
w

2

1+
2 2

1

h w
 
= 

h w
1
+h

w
2

h w2
 = A 2

Q
2

h w1
 = A 1

Q
2
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Trường hợp Ho = 0 , đường đặc tính sẽ đi qua gốc toạ độ. 

Để có đường đặc tính chung cho đường ống gồm nhiều đoạn ống mắc nối tiếp 

thì với mỗi lưu lượng chảy qua, tổn thất sẽ bằng tổng tổn thất các đoạn ống. Vẽ 

đường đặc tính ống dẫn cho từng đoạn đường ống. Sau đó vẽ đường đặc tính ống dẫn 

tổng hợp chung cho toàn bộ hệ thống đường ông. Với mỗi giá trị Q nhất định ta xác 

định được ngay giá trị ∑ hw của hệ thống đường ống trên đồ thị (hình 5-9). 

       Nếu đường ống gồm nhiều đoạn 

mắc song song thì ứng với mỗi trị số 

của từng độ (tổn thất năng lượng hw) ta 

cộng các trị số của hoành độ (lưu lượng 

Q) sẽ được lưu lượng chung cho cả 

đường ống. Lấy nhiều điểm như vậy sẽ 

vẽ được đường đặc tính chung cho 

đường ống (hình 5-10) 

Trong trường hợp đường ống phức tạp 

gồm nhiều đoạn ống mắc song song và 

nối tiếp thì ta vẽ đường đặc tính cho 

những đoạn mắc song song và sau cùng 

Q
1

Q
2

Q
1
+Q

2

h w
1
 =

 A
1
Q

2

h w
2
 =

 A
2
Q

2

h w
 =

 h w
1
 =

 h w
2
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 thì vẽ đường đặc tính tổng cộng gồm nhiều đoạn ống mắc nối tiếp. 

Dùng phương pháp đồ thị ta có thể xác định được tổn thất năng lượng của 

đường ống và do đó xác định được cột áp ở đầu đường ống khi biết lưu lượng hoặc 

ngược lại xác định được lưu lượng chảy qua đường ống khi cho trước cột áp. 
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5.6. Va đập thuỷ lực trong đường ống 

 

5.6.1. Hiện tượng 

Va đập thuỷ lực là hiện tượng biến đổi áp suất đột ngột khi vận tốc của dòng 

chảy tăng hay giảm đột ngột . 

Va đập thuỷ lực có thể chia ra va đập dương (thuận) trong đó vì vận tốc giảm 

mà gây ra tăng áp suất và va đập âm (nghịch) do vận tốc tăng làm áp suất giảm. 

Chẳng hạn, nước chảy trong ống có áp. Nếu ngăn cản đột ngột dòng chảy, ví dụ 

đóng khoá lại thì áp suất trong ống sẽ tăng lên đột ngột. áp suất ngay sát khoá sẽ 

tăng lên trước, nước sẽ bị nén lại. Sau đó theo mức độ dừng lại của các lớp nước mà 

sự tăng áp suất sẽ nhanh chóng truyền đi theo đường ống tạo thành sóng tăng áp 

suất. 

Sự tăng áp suất truyền đi với tốc độ lớn sẽ làm ép chất lỏng lại và thành ống 

gien ra. Sự biến dạng đàn tính của chất lỏng và của ống sẽ sinh ra cùng với tốc độ 

truyền tăng áp suất theo chiều dài ống. Tốc độ truyền biến dạng đàn tính gọi là tốc 

độ truyền sóng va đập. Sau khi lớp nước cuối cùng dừng lại thì tất cả nước trong ống 

đều bị ép. Lúc đó áp suất trong ống lớn hơn áp suất trong bình nên nước chảy ngược 

về bình, áp suất trong ống sẽ đột ngột hạ xuống. Sự giảm áp suất đó cũng sẽ từng lớp 

mà truyền tới khoá nước và gọi là sóng va đập nghịch. Thời gian chảy của sóng va 

đập thuận và va đập nghịch làm thành một pha của sóng va đập. 

Quá trình sóng va đập xảy ra rất nhanh (bởi vì tốc độ truyền sóng va đập rất 

lớn). Sự phát sinh ra pha va đập được lặp đi lặp lại theo chu kỳ và giảm dần do có sự 

tiêu hao năng lượng . Sự tăng cao áp suất khi có va đập thuỷ lực phụ thuộc vào áp 

suất ban đầu của dòng chảy và lớn hơn rất nhiều so với cột áp tĩnh gây ra dòng chảy. 

Hiện tượng va đập thuỷ lực khá phức tạp, mei đến năm 1898 mới được nhà bác học 

Nga Jucôpxki phân tích có lý luận chặt chẽ. 

 

5.6.2. Tính độ tăng áp suất, tốc độ truyền sóng va đập 

Quan sát đường ống có đường kính d, diện tích của các mặt cắt ống là ω  và 

chiều dài l, nối với một bình chứa (hình 5-11) . Trước khi đóng khoá có vận tốc vo  

và áp suất  po . 

Khi đóng khóa đột ngột cuối đường ống, lớp chất lỏng ở gần khoá trên đoạn 

∆x có khối lượng ρω∆x bị ép lại dưới tác dụng của lực quán tính. Do đó sau thời gian 

∆t , áp suất ở lớp đó tăng lên ∆p và vận tốc bằng 0. Ta viết phương trình động lượng : 

                                                 F∆t  =  m∆v 

ứng dụng trong trường hợp xét ta có : 
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                        F = ∆pω ,   m = ρω∆x ,   ∆v = vo -  0 

Thay vào phương trình trên : 

                                            ∆pω∆t = ρω∆x vo 

Rót ra :                                  ∆
∆

∆
p

x

t
vo= ρ                                  (5-6) 

Nếu    ∆t  →  0  thì ta có áp suất cực đại ở gần chỗ khoá : 

                                                C
x

tt
=

→
lim
∆

∆

∆0
 

C -Tốc độ truyền sóng va đập thuỷ lực. Thay C vào (5-6) : 

                                                
∆p C

g
voγ

=                                    (5-7) 

Công thức (5-7) do Jucôpxki đưa ra, dùng để xác định độ tăng áp suất khi va đập 

thuỷ lực. 

ứng dụng lý luận động lượng vào khối chất lỏng giữa hai mặt cắt 1-1 và 2-2, 

và tính sự thay đổi khối lượng chất lỏng trong đoạn ống cùng với sự biến dạng của 

thành ống (theo định luật Hook) Jucôpxki đe xác định được công thức để tính tốc độ 

truyền sóng va đập trong nước gọi là tốc độ truyền nước va : 

                                                 C
E d

E

o

=

+

1435

1
δ

 

Trong đó :        Eo - mo đuyn đàn hồi của nước ; 

                          d  - đường kính ống ; 

                          E  - mo đuyn đàn hồi của vật liệu làm ống ; 

δ - chiều dài thành ống. 

Khi có va đập thuỷ lực, áp suất sinh ra 

rất lớn có thể gây ra vỡ ống, nên phải 

tìm biện pháp để làm giảm hoặc ngăn 

ngừa, như đóng mở khoá van từ từ, 

dùng ống có đường kính lớn để làm 

giảm vận tốc, dùng vật liệu có mođuyn 

đàn hồi bé, dùng những thiết bị tự động 

tháo chất lỏng khi áp suất vượt quá qui 

định ... 

1
P

a

H

v
o

l

2

∆x
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5.6.3. ứng dụng hiện tượng va đập thuỷ lực  

Hiện tượng va đập thuỷ lực được lợi dụng trong các bơm nước va (hình5-12). 

Nguyên lý làm việc của bơm nước va 
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 như sau : 

A

B

C
D

 
Hình 5-12 

 

Van A trên đường ống được điều chỉnh để cho nước từ một bể chứa chảy qua. 

Khi nào vận tốc của dòng nước đạt tới một trị số định trước thì dòng nước đóng van 

A đột ngột, sinh ra hiện tượng va đập thuỷ lực ; áp suất  trong ống dẫn nước tăng vọt 

làm mở van B trong bình C, làm  cho nước chảy vào trong bình C. Do áp suất bình C 

tăng đẩy nước lên ống đẩy D. Khi nước chảy vào bơm thì áp suất trong đường ống 

giảm, van B đóng lại, van A tự động mở và hiện tượng tiếp tục lặp lại. 
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Chương VI 

Dòng chảy qua  Lỗ - Vòi - Đập tràn 
 

Trong th−c tế thường gặp những trường hợp chảy qua lỗ, vòi như tháo nước, nhiên 

liệu từ bể, thùng chứa... nước hoặc chất lỏng khác chảy qua đập tràn để điều hoà 

mức nước hoặc đo lưu lượng... 

Mục đích chính của tính toán thuỷ lực dòng chảy qua lỗ, vòi, đập tràn là xác định 

vận tốc và lưu lượng. Về thực chất bài toán này chỉ là sự áp dụng linh hoạt phương 

trình Becnuli, phương trình liên tục và cách tính tổn thất năng lượng trong những 

điều kiện ảnh hưởng đến tính chất dòng chảy. 

 

6.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến dòng chảy qua lỗ - Phân 

loại 
 

6.1.1. ảnh hưởng của môi trường bao quanh: Chảy tự do, chay ngập 

Tuỳ theo dòng chảy lỏng sau khi qua khỏi lỗ chảy vào môi trường khí hoặc 

vào môi trường chất lỏng ta gọi là chảy tự do (hình 6-1) hay chảy ngập (hình 6-2). 

Nếu chảy ngập, động năng của dòng chảy qua lỗ bị tiêu hao vào việc tạo nên những 

xoáy trong môi trường chất lỏng.  

 

H

v
o

P
o

e c

c

H

III

 
Hình 6-1                                                Hình 6-2 

 

6.1.2. ảnh hưởng của kích thước so sánh giữa lỗ và cột áp H trên lỗ: 

Lỗ nhỏ, lỗ to 

Gọi d là kích thước đặc trưng cho lỗ, ta có: 

Lỗ nhỏ    khi     d < 0,1 H 



 74 

Lỗ lớn     khi     d ≥ 0,1 H 

Đối với lỗ nhỏ, cột áp H trên mọi điểm của lỗ có thể  coi như bằng nhau. 

Trái lại, đối với lỗ to, cột áp tại các điểm phía trên và phía dưới khác nhau rõ rệt. 

 

6.1.3. ảnh hưởng bề dày thành của lỗ: Lỗ thành mỏng, lỗ thành dày. 

Hiện tượng co hẹp dòng chảy 

Tuỳ theo quan hệ kích thước so sánh giữa bề dày thành lỗ δ và dường kính d 

ta phân ra: 

- Lỗ thành mỏng: δ < ( 3÷ 4) d . Dòng chảy sau khi qua khỏi cạnh lỗ không tiếp xúc 

với thành của lỗ mà tiếp tục thu nhỏ mặt cắt, tạo nên hiện tượng co hẹp dòng 

chảy(hình 6 -3). Ví dụ dòng chảy khỏi lỗ tam giác có dạng hình sao 3 cánh, chảy 

khỏi lỗ tròn có dạng hình elip. 

Để đánh giá mức độ co hẹp dòng chảy, trong thuỷ lực dùng khái niệm hệ số co hẹp 

dòng chảy ε là tỷ số giữa diện tích mặt cắt co hẹp ( ωc ) và mặt cắt lỗ ( ω ) 

 εεεε = 
ω

ω
c            ( 6 - 1) 

- Lỗ thành dày: δ ≥ ( 3 ÷ 4 ) d. Dòng chảy qua lỗ thành dày cũng có bị co hẹp, nhưng 

sau đó mở rộng ra và bám vào thành của lỗ, chảy đầy lỗ. 

 

6.1.4. ảnh hưởng vị trí lỗ trên thành bể chứa: Co hẹp hoàn chỉnh, 

không hoàn chỉnh 

1 1

C

C

H
c

d

ω
c

III

II

I

a

I
1
>3a

I
1
<3a

I 2
>

3
b

I 2
<

3
b

a

b

b

b

a

 
 Hình  6 - 3                                               Hình 6 - 4 

 

Tuỳ theo vị trí của lỗ xa hay gần các thành khác của bể chứa ( thành bên hay 

đáy) sự co hẹp của dòng chảy sẽ hoàn chỉnh hay không hoàn chỉnh. 

Nếu cạnh bên và đáy ỏ cạnh lỗ lớn hơn 3 lần kích thước của lỗ, dòng chảy 

qua khỏi lỗ  sẽ bị co hẹp mức độ lớn và đồng đều về mọi phía : Ta gọi sự co hẹp này 

là hoàn chỉnh  ( Hình 6 - 4 - Lỗ I ) 
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Ngược lại, lỗ càng gần các thành đáy bể chứa thì mức dộ co hẹp càng giảm và 

sự co hẹp cũng không đồng đều theo mọi phía . Trường hợp này là co hẹp không 

hoàn chỉnh ( Hình 6 - 4 - Lỗ II; III ) 

 

6.1.5. ảnh hưởng của cột áp trên lỗ và số Re 

Với cột áp nhỏ, vận tốc qua lỗ nhỏ, số Re nhỏ, ảnh hưởng của lực nhớt lớn 

nhiều so với lực quán tính. Đến mức độ nào đó sẽ không có hiện tượng thu hẹp. Nếu 

cột áp giảm dần, dòng chảy sẽ không ổn định. 

 Số Re ảnh hưởng đến dòng chảy qua lỗ thông qua các hệ số vận tốc ϕ, hệ số lưu 

lượng µ , hệ số tổn thất của lỗ ζ mà sau này ta xét. 

 

6.2. Tính toán thuỷ lực dòng chảy qua lỗ nhỏ thành mỏng 

khi cột áp không đổi 

 

6.2.1. Tính toán thuỷ lực dòng chảy  tự do 

Quan sát dòng chảy qua lỗ nhỏ thành mỏng ( Hình 6 - 3 ) 

Viết phương trình Becnuli cho mặt cắt 1 - 1 và mặt cắt co hẹp dòng chảy c - c. Mặt 

chuẩn đi qua tâm mặt cắt co hẹp. 

                             H
P v

g

P v

g

v

g
a a c c c

1
1 1

2 2 3

2 2 2
+ + = + +

γ

α

γ

α ζ
 

Trong đó: v1  - Vận tốc trên mặt cắt 1 - 1 

                 vc - Vận tốc trên mặt cắt co hẹp 

Đặt H0 =  H
v

g
1

1 1
2

2
+

α
  là cột nước toàn phần hay tỷ năng toàn phần trên trọng tâm 

lỗ. 

Ta tính được vc theo biểu thức sau: 

                          v gH gHc

c

=
+

=
1

2 20 0
α ζ

ϕ          ( 6 - 2 ) 

ϕ - Hệ số vận tốc, cố thể xác định trực tiếp bằng thực nghiệm.  

Lưu lượng dòng chảy qua lỗ : 

              Q v gH gHc c= = =ω εωϕ µω2 20 0                ( 6 - 3 ) 

µ - Là hệ số l−u lượng của lỗ , luôn < 1 ( Lỗ co hẹp hoàn chỉnh µ = 0,60 ÷ 0,62) 

* Lưu ý: - Các hệ số ε , ϕ, µ  phụ thuộc trước tiên vào loại lỗ , số Re, tiêu chuẩn cơ 

bản của tương tự thuỷ động lực. 
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               - Trường hợp áp suất trên mặt tự do của chất lỏng khác áp suất khí quyển ( 

P0 > Pa ) thì công thức ( 6 - 2 ) và ( 6 - 3 ) có dạng: 

                 v g H
P P

c
a= +

−







ϕ

γ
2 0

0               ( 6 - 4 ) 

                  Q g H
P Pa= +

−







µω

γ
2 0

0             ( 6 - 5 ) 

Để tính lưu lượng chảy qua lỗ lớn, thường dùng công thức : 

                   ( )Q b g H Ho o= −
2

3
2 2

3 2

1

3 2
µ

/ /
 

Nhưng ở đây, hệ số lưu lượng của lỗ lớn (à) dao động trong một khoảng rộng 

do nhiều yếu tố ảnh hưởng đến trị số của nó : kích thước và dạng lỗ, cột áp trên 

miệng lỗ, điều kiện chảy, co hẹp dòng chảy, đặc điểm gia công cạnh sắc...(có thể sử 

dụng bảng tính à cuả Pavơlopski để chọn, tính toán lỗ). 

 

6.2.2. Tính toán thuỷ lực dòng chảy ngập 

Dòng chảy qua khỏi lỗ thành mỏng ngập dưới mặt nước, hình thành mặt cắt 

co hẹp c-c tại lỗ ra. áp dụng phương trình Becnuli viết cho mặt cắt 1 - 1 và c - c,  lấy 

mặt chuẩn qua trọng tâm lỗ ( Hình  6 - 5 ) 

                             
p v

g
H

p v

g

v

g
a c c c c

γ

α

γ

α
ζ+ + = + +1 1

2

1

2 2

2 2 2
 

 mà                        
p p

Hc a

γ γ
= + 2  

Do đó ta có: 

                        
p v

g
H

p
H

v

g

v

g
a a c c c

γ

α

γ

α
ζ+ + = + + +1 1

2

1 2

2 2

2 2 2
 

§Æt                    H H
v

g
0 1

1 1
2

2
= +

α
 

Ta cã:                H H
v

g
c

c
0 2

2

2
− = +( )α ζ  

Vận tốc tại mặt cắt co hẹp c - c bằng: 

      v g H H g H Hc

c

=
+

− = −
1

2 20 2 0 2
α ζ

ϕ( ) ( )                  ( 6 - 6 ) 

ϕ -  Hệ số vận tốc 
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Lưu lượng  dòng chảy qua lỗ: 

Q vc c= =ω εω v c = εϕω µω2 20 2 0 2g H H g H H( ) ( )− = −      (6 - 7) 

µ - Hệ số lưu lượng ( xác định như trường hợp dòng chảy tự do) 

* Lưu ý:  Đối với dòng chảy ngập cột áp toàn phần tác dụng lên lỗ bằng hiệu số cột 

áp ở thượng lưu và hạ lưu vì vậy không cần phân biệt lỗ to hay lỗ nhỏ. 

 

6.3. Tính toán thuỷ lực dòng chảy qua lỗ nhỏ thành mỏng 

khi cột áp thay đổi 
 

Trong trường hợp cột áp tác dụng lên lỗ thay đổi việc tính toán thuỷ lực phức 

tạp hơn vì dòng chảy ra khỏi lỗ không ổn định. 

Xét một thùng chứa chất lỏng có mặt cắt không đổi qua lỗ ( hoặc vòi) có mặt cắt ω, 

nước chảy vào khí quyển ( hình 6 - 6 ). Vấn đề cần giải quyết là khi biết trước cột áp 

H1, mặt cắt thùng Ω, phải xác định  thời gian t để tháo nước một phần hay cả thùng 

nếu cho trước mặt cắt lỗ ω hoặc ngược lại cho trước thời gian t, phải xác định ω. 

Chẳng hạn cần phải xác định thời gian t để tháo nước từ H1 xuống H2. Nếu mực nước 

thay đổi từ H thì trong khoảng thời gian vô cùng nhỏ dt, nước trong bình sẽ hạ 

xuống một khoảng cách là dH. Cột nước H để tính lưu lượng xem như không đổi 

ứng dụng công thức tính lưu lượng chảy qua lỗ khi cột áp không đổi 

                                            Q gH= µω 2 0    

Vi phân thể tích nước chảy ra khỏi thùng dw sau thời gian đó dt sẽ bằng 

                             dw gH dt= µω 2 .  

Mặt khác:             dw = - ΩdH 

do đó ta có     - Ω d H = µω 2gHdt  

rút ra:                    dt
dH

gH
=

− Ω

µω 2
 

Tích phân phương trình trên từ H1 đến H2 ta được: 

                    t
dH

gH

H H

gH

H

=
−

=
−

∫
Ω Ω

µω µω2

2

21

2 1 2( )
                ( 6 - 8 ) 
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1 1

O O

C

C

H
1

H
2

 

Ω

d
H

H

H
1

H
2

ωωωω

 
Hình 6 - 5                                              Hình 6 - 6 

 

Nếu tháo hết nước ra khỏi thùng H2 = 0 thì ta có: 

                    t
H

g

H

gH

w

Q
= = =

2

2

2

2

21 1

1 1

Ω Ω

µω µω
                  ( 6 - 9 ) 

Trong đó:   w = Ω H1  - Thể tích nước có ban đầu trong thùng 

       Q gH= µω 2 1   - Lưu lượng nước chảy ra khỏi thùng ở cột áp ban đầu H1 

Như vậy thời gian tháo hết nước trong thùng khi cột nước giảm dần bằng 2 

lần thời gian để tháo hết những lượng nước ấy nhưng cột áp không đổi và bằng H1. 

 

 

6.4. Tính toán thuỷ lực dòng chảy qua vòi 
 

6.4.1. Phân loại và công dụng của vòi 

Vòi là những ống ngắn gắn vào trong thành mỏng. Chiều dài của ống l ≥ 3÷ 4 lần 

đường kính d 

Dòng chảy qua vòi nói chung cũng bị co hẹp sau mặt cắt  vào một ít ( khoảng 0,5d), 

nhưng qua khỏi mặt cắt co hẹp, dòng chảy mở rộng ra và bám vào thành vòi. Quanh 

mặt cắt co hẹp có hiện tượng chân không . 

Sau đây giới thiệu  một số loại vòi  thường gặp và công dụng cơ bản của chúng     

(hình 6 -7) 

- Vòi trụ tròn (gắn trong hoặc ngoài - Hình 6 -7 a,b). Loại này thường dùng để tháo 

chất lỏng trong bể chứa. 

- Vòi hình nón cụt mở rộng ( Hình 6 - 7 c). Loại vòi này vẫn có hiện tượng co hẹp và 

chân không. Độ chân không tỷ lệ với độ lớn của góc mở rộng β, nhưng nếu lớn quá  
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thì dòng chảy bị tách ra  khỏi thành và không khí bên ngoài sẽ lọt vào phá hoại chân 

không làm cho dòng chảy giống dòng chảy qua lỗ ( thực nghiệm cho thấy β =50 ÷ 70 

là tốt nhất ). Loại vòi này tháo được lưu lượng lớn, vận tốc chảy ra nhỏ nên nó được 

ứng dụng ở những trường hợp cần có độ chân không lớn (máy bơm phun tia) và cần 

có vận tốc nhỏ (máy tưới phun mưa). 

- Vòi hình nón cụt thu hẹp ( Hình 6 - 7d ). Động năng của dòng chảy ra khỏi vòi khá 

lớn nên nó thường được sử dụng trong các thiết bị chữa cháy , trong tua bin xung 

kích, súng thuỷ lực đào đất, rửa quặng... Góc thu hẹp tốt nhất β = 130 24/ 

- Vòi lưu tuyến ( Hình 6 - 7e ). Hình dạng của vòi giống như hình dạng bó đường 

dòng trong vùng lân cận lỗ, không gây hiện tượng co hẹp, rất ít cản trở dòng chảy. 

Vì vậy hệ số lưu lượng của vòi lưu tuyến  lớn hơn tất cả các vòi khác. 

 

a)

b)

e)

c)

β

d)

β

 
Hình 6-7 

 

6.4.2. Tính toán thuỷ lực vòi trụ tròn gắn ngoài, chảy ổn định 

không ngập 

Tượng tự như dòng chảy qua lỗ, ta dùng công thức sau đây để tính vận tốc và 

lưu lượng chảy qua vòi 

                           v gH= ϕ 2 0          ;         ϕ
α ζ

=
+∑
1

c

 

∑ζ  - Là tổng số các hệ số cản trong vòi gồm có hệ số cản do thu hẹp đột ngột  chảy 

vào vòi và hệ số  cản do mở rộng đột ngột  chỗ mặt cắt co hẹp . Vì chiều dài vòi nhỏ 

nên bỏ qua tổn thất dọc đường. 
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                            Q gH gH= =ζωϕ µω2 20 0  

Các hệ số kháng ∑ ζ, hệ số co hẹp ε,  hệ số vận tốc ϕ  và hệ số l−u lượng à cho ở 

bảng 6 - 1 ( Tính cho mặt cắt ra của vòi ). 

                                                                                                           Bảng 6 - 1 

 

Loại vòi ∑∑∑∑ζζζζ εεεε ϕϕϕϕ µµµµ 

Vòi trụ tròn gắn ngoài 

Vòi trụ tròn gắn trong 

Vòi nón cụt mở rộng   α = 50 ÷ 70 

Vòi nón cụt thu hẹp    α = 13024/ 

Vòi lưu tuyến 

 

0,50 

1,00 

4 ÷ 3 

0,09 

0,04 

1,00 

1,00 

1,00 

0,98 

1,00 

0,82 

0,77 

0,45 ÷ 0,50 

0,95 

0,98 

0,82 

0,71 

0,45÷0,50 

0,94 

0,98 

 

Xác định độ chân không trong vòi 

Viết phương trình Becnuli cho mặt cắt c 

- c và b - b (Hình 6 -8). Ta lấy αc = αb 

= 1 

 

p v

g

p v

g

v

g

p p v

g

v

g

c c a b b

a c c b

γ γ
ζ

γ
ζ

+ = + +

−
= − +

2 2 2

2 2

2 2 2

2 2
1( )

  (6 - 10) 

Vì               ωc  = εω    

Theo nguyên lý liên tục của dòng chảy: 

ωc vc  =  ωb vb 

nªn   v v vc b
b

c

b= =.
ω

ω ε

1
 

P
a

P
a

P
ck

H

C

C

b

b

v
b

v
c

ω
c

ω
b

γ

 
 

Hình 6 - 8 

Thay vc vào  ( 6 - 10 ) ta có: 

           h
p p v

g

v

g

v

g
ck

a c b b b=
−

= − + = − −
γ ε

ζ
ε

ζ
2

2

2 2

22 2
1

2

1
1( ) ( )  

mà          vb = ϕ 2 0gH               Thay vào phương trình trên ta được: 

            h Hck = − −






ϕ

ε
ζ2

0 2

1
1            ( 6 - 11 ) 

 Thay các giá trị ϕ,ζ  ,µ, ε  từ bảng 6 -1, đối với vòi trụ tròn gắn ngoài ta tính được: 
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hck = 0,764 H0 

Qua đó ta nhận thấy rằng độ chân không trong và ngoài vòi có một giá trị giới 

hạn nhất định. ứng với một nhiệt độ nhất định của chất lỏng, áp suất tại vùng chân 

không trong vòi nhỏ hơn  áp suất bay hơi bxo hoà thì sẽ xuất hiện hiện tượng xâm 

thực trong vòi làm ảnh hưởng khả năng chảy  và độ bền vật liệu chế tạo vòi ( Bản 

chất của hiện tượng xâm thực ta sẽ nghiên cứu  ở chương IX ) 

 

6.5. Tính toán thuỷ lực dòng chảy qua đập tràn 
 

6.5.1. Khái niệm chung - Phân loại 

Những công trình nhân tạo ngăn cản dòng chảy và làm cho dòng chảy phải 

tràn qua gọi là đập tràn. 

Đập tràn được ứng dụng rộng rxi  trong các ngành thuỷ lợi, thuỷ điện, nông nghiệp, 

công trình công nghiệp... 

Đập tràn được phân làm nhiều loại tuỳ theo ảnh hưởng của hình dạng và kích thước 

của ngưỡng tràn đối với dòng chảy qua đập tràn. 

a) Đập tràn thành mỏng ( Hình 6 - 9 ) 

Có bề dày đỉnh tràn nhỏ, không ảnh hưởng gì đến dòng chảy qua đập. Thường quy 

định  δ < 0,67 H. Trong đập tràn thành mỏng bao gồm nhiều loại, tuỳ theo hình 

dạng lỗ đập như đập chữ nhật, hình thang, tam giác...  ( Hình 6 - 9 ). 

 Loại đập tràn thành mỏng thường được dùng trong phòng thí nghiệm để đo lưu 

lượng dòng chảy. 

Hv
o

δ

a) b) c)

 
Hình 6 - 9 

b) Đập tràn mặt cắt thực dụng: Có bề dày đỉnh tràn khá lớn, ảnh hưởng đến dòng 

chảy qua đập. Thường quy định đập tràn có bề dày  δ trong giới hạn 0,67H ≤ δ ≤ 3 H 

là đập tràn mặt cắt thực dụng. 

Có 2 loại đập tràn thực dụng: Đập tràn thực dụng hình cong  ( Hình 6 - 10a) và đập 

tràn thực dụng hình đa giác  ( Hình 6 - 10b ) 
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Đập tràn thực dụng là  loại phổ biến nhất  trong thực tế xây dựng các công trình thuỷ 

lợi, thuỷ điện, cung cấp nước.... Nó có thể làm bằng mọi vật liệu như gỗ đá, bê 

tông... Tính chất của nó ổn định hơn về mặt chịu lực. 

 

a)

H

b)

H

δ

H

 
Hình 6 - 10                                     Hình 6 - 11 

 

c) Đập tràn đỉnh rộng: Chiều dài ngưỡng tràn  δ  khá lớn, ảnh hưởng đến dòng chảy 

qua nó. Dòng chảy qua ngưỡng tràn là dòng biến đổi chậm (các đường dòng hầu như  

song song với nhau). Thường quy định khi: 3H ≤ δ ≤ 10H   đập tràn thuộc loại đập 

tràn đỉnh rộng    ( Hình 6 - 11 ) 

 

6.5.2. Tính toán thuỷ lực đập tràn 

Mục đích chủ yếu tính toán thuỷ lực đập tràn là nhằm xác định được lưu 

lượng Q thoát qua đập, xác định chiều rộng b hoặc là tính cột áp H trên đỉnh đập 

tràn. 

Công thức tính tổng quát cho mọi loại đập tràn  có thể rút ra từ công thức  

tính toán cho lỗ lớn, với quan điểm xem rằng sự chảy qua đập tràn tương tự như chảy 

qua lỗ lớn, mà cạnh trên của lỗ không có, ta có: 

                            H01 = 0  và   H H
v

g
H02

0
2

0
2

= + =
α

 

Trong đó:H0  - Cột áp toàn phần của đập tràn 

                H  - Cột áp trên đỉnh đập tràn ( không kể độ cao vận tốc tiến gần  
2

2
0
2v

g
) 

                 v0 - Vận tốc tiến gần đập 

 Thay các giá trị trên vào công thức tính lưu lượng lỗ to ta được: 

                     Q b g H mb g H= =
2

3
2 20

3 2
0
3 2µ / /                        ( 6 - 12 ) 

m= 2/3µ   - Hệ số l−u lượng của đập tràn. m là hệ số thực nghiệm phụ thuộc vào loại 

đập, điều kiện chảy ( ngập hay không ngập, co hẹp hay không co hẹp) có thể tham 

khảo bảng 6 -2 

                                                                                                              Bảng 6 - 2 
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Loại hình đập tràn m 

Đập tràn đỉnh rộng 

Đập tràn có mặt cắt thực dụng không trơn tru(Hình thang, hình chữ nhật) 

Đập tràn thành mỏng 

Đập tràn có mặt cắt thực dụng hình cong không trơn tru: 

- Trị số thông thường 

- Trị số lớn nhất 

0,35 

0,45 

0,42 

 

0,45 

0,49 

 

 

 

6.5.3. Một số điểm cần chú ý khi tính toán thuỷ lực đập tràn 

Khi tính toán đập tràn cần chú ý đến một số yếu tố sau đây ảnh hưởng đến 

lưu lượng chảy qua đập tràn, làm cho các công thức tính toán ứng với mỗi trường 

hợp có khác đi một ít so với công thức tổng quát  ( 6 - 12 ) 

a) ảnh hưởng của mức nước sau đập tràn ( mức nước hạ lưu) 

Mức nước sau đập tràn dâng cao lên đến một mức độ nào đó sẽ làm cản trở sự chảy 

của dòng nước qua đập. Trường hợp này gọi là đập tràn chảy ngập (Hình 6 -12a). 

Nếu mức nước hạ lưu không cản trở dòng chảy qua đập tràn  ta gọi là đập tràn chảy 

tự do  ( Hình 6 - 12b). 

Trong trường hợp đập tràn chảy ngập, hệ số lưu lượng đập tràn bị giảm so với trường 

hợp đập tràn chảy tự do. Mức độ giảm hệ số lưu lượng được đánh giá bằng hệ số 

ngập 

δ

H

b)a)

H

 
 Hình 6 - 12  

 

σ σn n( ≤ 1) nghĩa là: 

                                                  mn = σ n  m 

Trong đó:  mn - Hệ số lưu lượng của đập tràn chảy ngập 
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                  m  - Hệ số lưu lưọng của đập tràn ứng với lúc chảy tự do. 

b) ảnh hưởng của sự co hẹp bên 

a)

B b
v

Đập tràn

b)

b

b
1

b
2

b
3

 
Hình 6 - 13  

 

Sự co hẹp bên xảy ra khi chiều rộng tràn b nhỏ hơn chiều rộng dòng chảy nơi 

xây đập  ( Hình 6 - 13a ) hoặc là khi đập tràn có chiều dài tràn khá lớn người ta phải 

xây nhiều trụ đập để chia ra nhiều khoang tràn. Những trụ đập cản trở dòng chảy, 

thu hẹp diện tràn  ( hình 6 - 13b ) cho nên hệ số lưu lượng cũng bị giảm, nó được xác 

định như sau: 

mc = ε m 

Trong đó: mc - Hệ số lưu lưọng của đập tràn bị co hẹp bên 

                 m -Hệ số lưu lưọng của đập tràn ứng với lúc không co hẹp và chảy tự do 

c) ảnh hưởng của cách bố trí đập tràn trên mặt bằng 

Cách bố trí đập thẳng, xiên, cong... có ảnh hưởng đến lưu lượng nước thoát 

qua đập tràn. 

Các trường hợp ảnh hưởng trên, khi tính toán cụ thể xem " Sổ tay tính toán 

thuỷ lực" của P.G Kixelôp. 
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Chương vii 

dòng chảy đều trong kênh hở 

 

7.1. khái niệm - phân loại 

 

Kênh là dòng chảy nhân tạo có nhiều hình dạng khác nhau. Thông 

thường thì nước trong kênh có mặt thoáng tiếp xúc với khí quyển (áp suất dư 

trên mặt thoáng bằng 0). 

Dòng chảy đều không áp trong kênh trước hết phải đảm bảo điều kiện 

của dòng chảy đều nói chung: Lưu lượng, hình dạng và diện tích mặt cắt ướt, 

biểu đồ phân bố trên mặt cắt ướt, độ dốc đáy, độ nhám lòng kênh không đổi 

dọc theo dòng chảy và theo thời gian. Nhưng vì dòng chảy đều không áp có 

mặt thoáng nên phải thêm một điều kiện nữa là độ sâu h của dòng chảy không 

đổi và do đó việc tính toán thuỷ lực cho dòng chảy đều không áp phức tạp 

thêm. 

Kênh được ứng dụng nhiều trong các ngành kinh tế quốc dân khác nhau. 

Trong nông nghiệp kênh dùng trong các hệ thống thuỷ nông để tưới, tiêu nước 

cho cây trồng ; kênh dẫn thoát nước trong nhà máy thuỷ điện ; trong giao 

thông vận tải kênh dùng để cho tàu thuyền đi lại ; kênh cấp thoát nước trong 

công nghiệp, sinh hoạt... 

Tuỳ theo nhiệm vụ, kích thước của kênh và đặc tính của đất, vật liệu 

xây dựng kênh mà mặt cắt của kênh có nhiều hình dạng khác nhau : hình 

Parabol, Tam giác, Chữ nhật, Hình thang... (hình 7-1). 

Vận tốc cho phép của kênh phải đảm bảo các yêu cầu sau : 

1- Vận tốc chảy trong kênh không được gây ra lở xói sườn kênh và lòng kênh, 

nghĩa là không được vượt quá vận tốc giới hạn lở xói. Trị số của nó phụ thuộc 

vào tính chất của đất hoặc vật liệu làm kênh. 
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2- Vận tốc trong kênh không được gây ra bồi lắng lòng kênh bằng phù sa, 

nghĩa là không được nhỏ hơn vận tốc giới hạn bồi lắng, phụ thuộc vào số 

lượng và độ lớn của phù sa và cả dạng của mặt cắt kênh. 

Vận tốc trong kênh cũng không cho phép vận tốc làm lắng đọng cỏ dại hoặc 

dong rêu trong kênh. 

Trị số vận tốc giới hạn cho phép thường được tính toán sẵn trong các sổ tay 

tính toán về thuỷ lực. 

B

h

BBB

hhh

 

Hình 7-1 

 

7.2. những công thức cơ bản trong tính toán thuỷ lực 
về kênh hình thang - mặt cắt lợi nhất về mặt 
thuỷ lực 

 

7.2.1. Những công thức cơ bản trong tính toán thuỷ lực về kênh  

hình thang 

Dòng chảy trong kênh là dòng chảy đều không áp nên các độ dốc hình 

học, độ dốc đo áp, độ dốc thuỷ lực bằng nhau : 

    i = I  =  J 

và phần lớn là trường hợp chảy rối nên ta ứng dụng được công thức Sêdi để 

tính vận tốc trung bình v : 

    RJCv =  

và tính lưu lượng Q : 

         JKRJCQ == ω                              (7-1) 

hay :   
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2

2

2

2

2

2

K

Q

RC

Q

RC

v
Ji ====

2ω
 

ở kênh hình thang (hình 7-2) diện tích ω  của mặt cắt kênh được tính như sau: 

   ( )mhbhmhbhh
Bb

+=+=
+

= 2

2
ω                           (7-2) 

Trong đó :  b- chiều rộng đáy kênh ;  

        B- chiều rộng mặt kênh ; 

        h- độ sâu ngập nước của kênh ; 

     m = a/h = cotgϕ - hệ số mái sườn kênh. 

Chu vi ướt của kênh : 

      2
12 mhb ++=χ         (7-3) 

Bán kính thuỷ lực của kênh : 

( )
2

12 mhb

mhbh
R

++

+
==

χ

ω
       (7-4) 

Nếu đặt b/h =β thì (7-2),(7-3),(7-4) 

có dạng sau: 

 ω  = (β  + m)h2            (7-5) 

B

a ab

h

 

Hình 7-2 

 

         ( )hm
2

12 ++= βχ          (7-6)                                    

           
( )

2
12 m

hm
R

++

+
=

β

β
          (7-7) 

 

7.2.2. Mặt cắt lợi nhất về mặt thuỷ lực của kênh hình thang 

Mặt cắt lợi nhất về mặt thuỷ lực của kênh hình thang là mặt cắt với một diện 

tích cho trước, cùng độ dốc đáy và độ nhám lòng kênh cho lưu lượng lớn nhất. Hay 

nói cách khác là mặt cắt có bán kính thuỷ lực lớn nhất và chu vi ướt nhỏ nhất. Khi 

thiết kế cố gắng làm sao để mặt cắt kênh gần đúng với mặt cắt lợi nhất về thuỷ lực. 

Từ (7-2) ta xác định được chiều rộng đáy kênh b : 
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   mh
h

R −=
ω

 

Thay vào (7-3) ta có :  

   2
12 mhmh

h
++−=

ω
χ  

Khi ω = const  ta có χ  = f(h), để χ = min khi 0=
dh

dχ
 

Và ta xác định được β cho mặt cắt có lợi nhất về mặt thuỷ lực, ký hiệu là βln  

   ( )mm
in

−+= 2
12β                                                  (7-8) 

Trong bảng (7-1) ghi giá trị βln phụ thuộc vào hệ số mái m : 

          Bảng 7-1 

m 0 1,0 1,5 2,0 2,75 3,0 

βln 
2,00 0,828 0,606 0,472 0,385 0,325 

 

Bán kính thuỷ lực của mặt cắt lợi nhất : 

   
( )

( ) 212
2

ln

ln

2

ln

ln

h

mh

mh
R =

++

+
==

β

β

χ

ω
                           (7-9) 

Ta thấy bán kính thuỷ lực của mặt cắt lợi nhất bằng một nửa độ sâu 

ngập nước. Nhưng kênh hẹp quá thường không tiện cho việc xây dựng cũng 

như trong sử dụng. Vì thế khi thiết kế kênh phải đi ngược lại từ mặt cắt lợi 

nhất về thuỷ lực và tính đến chiều rộng lớn hơn của kênh. 

 

7.3. Một số bài toán cơ bản thưởng gặp trong tính 
toán thuỷ lực về kênh hình thang 

 

Từ công thức (7-1) trong những điều kiện cụ thể, tính toán thuỷ lực về 

kênh có thể chia ra hai loại bài toán cơ bản sau : 
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7.3.1. Đối với kênh ®2 biết 

Nhiệm vụ là phải xác định 1 trong 6 đại lượng đk nêu trên khi đk biết 5 đại 

lượng : 

a) Cho i, b, h, m, n - xác định Q 

Tính ω, R theo (7-2), (7-4) và C thay vào (7-1) tìm Q. 

b) Cho Q, b, h, m, n - xác định i 

Tính ω, R, C như trên rồi thay vào (7-1) để tìm i : 

    
222

2

RC

Q
i

ω
=  

Bảng 7 - 2 

Hệ số nhám của các loại kênh làm bằng các vật liệu khác nhau 

Loại kênh Hệ số nhám n 

Máng gỗ 

Máng kim loại 

ẩng và kênh bằng bê tông 

Kênh bằng gạch 

Kênh trong đất tự nhiên 

Kênh lát đá 

0,013 

0,013 

0,014 – 0,017  

0,015 – 0,017 

0,025 

0,035 

 

7.3.2. Thiết kế kênh mới 

Trong trường hợp này thông thường đk biết tài liệu về địa hình, về vật 

liệu làm kênh và lưu lượng cần dẫn đi trong kênh. Từ bản đồ địa hình ta tiến 

hành chọn tuyến kênh và độ dốc đáy i sao cho phù hợp nhất với những yêu 

cầu về thuỷ lực và kinh tế. Căn cứ vào vật liệu làm kênh ta xác định hệ số mái 

m và hệ số nhám n của lòng kênh. Nhiệm vụ là phải xác định kích thước mặt 

cắt kênh để dẫn được một lưu lượng cho trước. 

Bài toán này theo (7-1) ta có một phương trình hai ẩn số, vì vậy muốn giải 

được ta phải chọn trước một nghiệm, tức là chọn trước một kích thước kênh 
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hoặc tìm thêm một mối quan hệ giữa b và h bằng một phương trình nữa. Ta có 

thể gặp 3 bài toán cơ bản sau đây : 

a) Cho trước b, xác định h  

Lúc này phương trình (7-1) chỉ còn 1 ẩn h, nhưng trực tiếp rút h từ (7-1) 

là một việc rất phức tạp nên ta áp dụng phương pháp thử dần để giải bài toán 

này.  

Một mặt, ta tự chọn trị số h rồi tính ra ω, C, R, K tương ứng. Mặt khác  

ta có 
J

Q
K

o
= . 

Vậy trị số h phải tìm là trị số có K tương ứng với nó bằng trị số Ko. 

Để tính toán nhanh chóng hơn ta có thể giải bài toán bằng phương pháp đồ thị.  

Tự cho vài trị số h rồi tính K để vẽ ra đường cong K = f(h)  (hình 7-3). 

Từ trị số Ko đk biết ta xác định trên đường cong điểm có trị số ho phải tìm. Bài  

toán này luôn luôn có nghiệm với bất cứ trị số Ko nào. 

              

b

b
o

O

K'
A K

o
K

 

  Hình 7-3     Hình 7-4 

Trường hợp chọn trước h, xác định b từ (7-1) K là một hàm số của b:  K = f(b). 

Ta tiến hành giải bài toán hoàn toàn tương tự như trường hợp tìm h ở trên. 

Nhưng chú ý rằng đường cong K = f(b) trên tọa độ (K,b) không đi qua gốc toạ 

độ mà cắt trục OK tại A (hình 7-4). Đoạn OA tương ứng trị số K’ của kênh có 
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mặt cắt hình tam giác (b = 0). Vậy bài toán chỉ có lời giải với các trị số Ko 

>K’. 

b) Tự chọn trước 
h

b
=β   - xác định b, h 

Nếu thay b = β h và m = a/h thì (7-1) sẽ có một phương trình 1 ẩn là b 

hoặc h. Bài toán trở về trường hợp trên. Có thể chọn β theo βln và khi đó 

phương trình thứ hai là (7-8). 

c) Cho trước R hoặc v - xác định b, h 

- Giả sử cho biết R 

Từ (7-1) ta có :    
RJC

Q
=ω  

Mặt khác :   2
12 mhb ++=χ  

Vậy ta có hệ phương trình với hai ẩn số b và h sau : 

    

( )








=++

=+

R
mhb

hmhb

ω

ω

2
12

                             (7-10) 

Giải hệ phương trình trên ta sẽ tìm được b và h. 

- Giả sử cho biết v : 

       Từ công thức Sêdi RJCv =  ta viết được : 

    
J

v
R

n
RC

y == + 5,01
 

Biết  
J

v
 và n đồng thời xác định được y ta tìm được R. 

Trị số y có thể lấy theo công thức của Manning hoặc Pavơlôpxki để tính R 

(xem phụ lục). 

Sau khi có R, bài toán trở về trường hợp trên và giải hệ phương trình (7-10). 
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Ta biết rằng trong mặt cắt có lợi nhất về thuỷ lực trị số Rln và vln lớn 

nhất và ωln nhỏ nhất. Như vậy bài toán chỉ có lời giải nếu như trị số cho trước 

R và v nhỏ hơn Rln và vln của mặt cắt có lợi nhất về thuỷ lực. 
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chương VIII 
dòng tia 

 
8.1. Khái niệm về dòng tia 
 

8.1.1. Định nghĩa - phân loại  

Dòng chất lỏng khi chảy ra khỏi vòi phun và được phun vào môi trường chất lỏng hay 

chất khí thì gọi là dòng tia. 

Dòng tia chất lỏng chuyển động trong môi trường chất lỏng là dòng tia ngập (hay còn 

gọi là luồng). Ví dụ dòng tia nước từ vòi đặt ngầm dưới mặt nước sông để phá đất, nạo 

vét lòng sông. 

Dòng tia chất lỏng chuyển động trong môi trường khí là tia tự do, ví dụ : dòng tia nước 

của vòi chữa cháy, của máy tưới .. 

Trạng thái chảy trong dòng tia có thể là chảy tầng hoặc chảy rối, nhưng trong thực tế 

thường gặp chảy rối. Vì vậy dưới đây chúng ta chỉ nghiên cứu một số tính chất của dòng 

tia ở trạng thái chảy rối. 

 

8.1.2. Dòng tia ngập 

 

U
H

X
H

U
O

b

U
H

U
m

O

Cực dòng phun

Lớp biên

Bề mặt phân giới

Đoạn cơ bảnQuá độĐoạn ban đầu

 

  

Hình 8-1  
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Là dòng tia được phun vào trong môi trường cùng loại hoặc khác loại. Khi dòng tia 

chuyển động, do tính nhớt và sự mạch động vận tốc của dòng chảy rối xuất hiện các 

xoáy ốc ở chỗ tiếp giáp của dòng tia và môi trường xung quanh, các xoáy này làm cho 

một phần chất lỏng của môi trường bị lôi kéo theo dòng tia, đồng thời lại gây tác dụng 

kìm hQm chuyển động của dòng tia. Vì vậy dòng tia ngập loe rộng dần rồi phân tán vào 

môi trường chất lỏng bao quanh (hình 8-1). 

1. Dựa vào biểu đồ phân bố vận tốc trên các mặt cắt ngang, người ta chia dòng tia ra 

làm 2 phần : lõi và lớp biên chảy rối. 

- Lõi : là phần trong cùng, trong đó vận tốc Uo trên các mặt cắt ngang dòng tia không 

đổi. 

Lõi bắt đầu từ miệng vòi phun đến mặt cắt giới hạn ( quá độ ) trên đó chỉ có điểm trên 

trục dòng tia là có vận tốc bằng vận tốc ban đầu tại miệng vòi. Đường giới hạn lõi là 

đường thẳng ( xác định theo thực nghiệm ). 

- Lớp biên chảy rối : là phần được giới hạn bởi lõi và môi trường bao quanh dòng tia, 

trong đó vận tốc biến đổi liên tục cho đến khi bằng vận tốc môi trường bên ngoài. 

Đường giới hạn lớp biên chảy rối với môi trường bao quanh là đường gần như thẳng 

(theo thực nghiệm tính toán). 

2. Theo chiều dài dòng tia ngập có thể chia làm 3 đoạn : 

- Đoạn đầu : từ miệng vòi phun cho đến mặt cắt quá độ tức là mặt cắt kết thúc lõi dòng 

tia. Trong đoạn đầu có lõi và một phần của lớp biên chảy rối quanh lõi. 

- Đoạn cơ bản : từ mặt cắt giới hạn trở đi. Dòng tia chỉ gồm lớp biên chảy rối trong đó 

vận tốc giảm dần dọc theo trục dòng tia. 

- Giữa đoạn đầu và đoạn cơ bản có một đoạn quá độ rất ngắn . 
 

8.1.3. Dòng tia không ngập 

Quan sát một dòng tia không ngập, ví dụ một tia nước từ một vòi hình trụ tròn phun vào 

không khí ta thấy có ba phần rõ rệt ( hình8-2 ). 

Phần tập trung Phần rơi

Phần tan rQ
 

Hình 8-2                                              
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- Phần tập trung : dòng tia vẫn giữ nguyên hình trụ tròn, chất lỏng vẫn liên tục. 

- Phần rời rạc: dòng tia mở rộng hơn, sự liên tục của chất lỏng bị phá hoại. 

- Phần tan rQ :  dòng tia tan rQ thành những hạt nhỏ, gián đoạn. 

Dòng tia tự do được sử dụng nhiều trong kỹ thuật như súng thuỷ lực  dùng phá 

đất, khai thác than, dòng tia chữa cháy..., những loại này cần dùng phần tập trung của 

dòng tia. Nhưng khi cần phun hạt nước nhỏ để tưới thì lại phải lợi dụng phần tan rQ. 

 

 

8.2. Các đặc trưng thuỷ khí động cơ bản của dòng tia 
 

8.2.1. Sự phân bố các thông số thuỷ khí động theo tiết diện ngang của 

dòng tia 

Nhiều nghiên cứu về lý thuyết tính toán cũng như những kết quả thực nghiệm đQ 

rút ra những nhận xét về dòng tia rối tự do như sau : 

- Tại mỗi điểm trên tiết diện dòng tia thành phần vận tốc theo phương ngang (y) rất nhỏ 

so với thành phần vận tốc theo phương dọc (x). Do đó trong tính toán thực tế có thể bỏ 

qua thành phần vận tốc theo phương ngang. 

- Prôfin vận tốc biến dạng liên tục dọc theo trục x và kéo theo sự thay đổi liên tục các 

thông số thuỷ khí động khác. ở những tiết diện càng xa so với tiết diện ban đầu của 

dòng tia thì prôfin vận tốc đồng dạng với prôfin vận tốc ở những tiết diện trước nó (theo 

Fetman, Gavin, Naumov..) 

- Prôfin giá trị dư của vận tốc, nhiệt độ và nồng độ tạp chất được xây dựng theo các toạ 

độ không thứ nguyên, có thể dùng các hàm giải tích gần đúng viết dưới dạng đa thức có 

bậc của các toạ độ ngang không thứ nguyên để mô tả; chẳng hạn có thể dùng hàm giải 

tích gần đúng của silichting ƒ(η). 

Đối với đoạn cơ bản của dòng tia ta có : 

 + Hàm biểu diễn prôfin vận tốc :                                                                       

                                        ( ) ( )
u u

u u
fH

m H

−

−
= = −η η1 3 2

2
/                        ( 8-1 ) 

               Trong đó :        η =
y

b
  

 + Hàm biểu diễn sự phân bố nhiệt độ :                                  

                                          ( )T T

T T

H

m H

Prt−

−
= −1 3 2η /                                ( 8-2 ) 
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Trong đó :  Prt
- Trị số rối Prandtl, phụ thuộc vào tỷ số giữa nhiệt lượng tiêu phí do ma 

sát rối và nhiệt lượng sản sinh ra do sự xáo trộn. 

Theo thực nghiệm : Prt
= 0,8 đối dòng tia đối xứng. 

                                  Prt
= 0,5 đối dòng tia phẳng. 

 + Hàm phân bố nồng độ tạp chất trên tiết diện dòng tia. 

                                   ( )χ χ

χ χ
η

−

−
=

−

−
= −H

m H

H

m H

PT T

T T

rt

1 3 2/                    ( 8-3 ) 

        Trong đó :     χ =
+

G

G G

tc

tc

    - Nồng độ trọng lượng tạp chất                         

                                               Gtc  - Trọng lượng tạp chất.                     

                                        G Gtc+  - Trọng lượng toàn hỗn hợp. 

 

8.2.2. Qui luật mở rộng dòng tia (dọc theo trục x)   

Để giải quyết vấn đề này có thể tiến hành theo nhiều phương pháp. Tuy nhiên 

phương pháp thông dụng và đơn giản hơn cả là dùng lý thuyết tương tự kết hợp với các 

số liệu thực nghiệm. 

Theo giả thuyết Prandtl đối với dòng rối ta có :             

                                            ′V l
du

dg

db

dt
~ ~                                      ( 8-4 ) 

          Trong đó :    V’ - Thành phần mạch động vận tốc ngang ; 

                                 l  - Chiều dài đường rối ; 

                                 u - Thành phần vận tốc dọc ( theo trục x ) ; 

Từ đó xác định được qui luật tăng bề rộng của dòng tia biểu diễn dưới dạng : 

                                           
1 1 2

1 2C

db

dx

u u

u u
=

−

+
                                     ( 8-5 ) 

          Trong đó :     C  - Hệ số xác định bằng thực nghiệm. 

- Trường hợp   u1= Const ,  u2 = Const    : 

                                  
db

dx
const=        →     b = c1x                          ( 8-6 ) 

          Trong đó :         C C
u u

u u
1

1 2

1 2

=
−

+
       

đối với dòng tia ngập ( u2 = 0 ) :         bZ = cx                                   ( 8-7 ) 

Từ ( 8-5 ), ( 8-6 ) và ( 8-7 ) ta có :                             
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b

b

c x

cx

u u

u uZ

= =
−

+
1 1 2

1 2

                                 ( 8-8 ) 

 ( có thể xem thêm ở [ 5 ] ) 

 

8.3. Một số ví  dụ về tính toán dòng tia ngập đối xứng 

 

8.3.1. Dòng tia rối ngập tự do 

Trên kia chúng ta đQ tiến hành khảo sát tổng quát đối với dòng tia. 

Để cụ thể hoá chúng ta khảo sát một trường hợp dòng tia ngập đối xứng sau đây: 

Điều kiện xét : 

- Đẳng nhiệt. 

- Dòng tia đối xứng, miệng vòi phun tròn ( bán kính Ro ). 

- Sự phân bố các thông số dòng chảy tại tiết diện ban đầu của dòng phun ( tại 

miệng vòi phun ) là đều . 

- Dòng phun đồng chất ( không có tạp chất ). 

- Dòng phun đẳng áp ( p= const ); thực tế điều kiện này thoả mQn vì trong dòng 

phun áp suất tĩnh hầu như không đổi và bằng áp suất tĩnh trong môi trường 

ngoài. 

 

1. Xét qui luật biến đổi vận tốc và sự mở rộng của lớp biên dọc theo trục 

dòng tia ( xét trên đoạn cơ bản của dòng tia ) 

Vì áp suất tĩnh tại mọi điểm trong dòng tia là không đổi nên từ nguyên lý bảo 

toàn động lượng ta thấy rằng : động lượng của chất lỏng tính trên một đơn vị thời gian 

có trị số như nhau tại mọi mặt cắt : 

                                               oudu ωρωρ
ω

=∫
2                               (8-9) 

Trong đó :   ωo = πRo
2(2bo.1)   - diện tích tiết diện đầu(tiết diện vòi phun) ; 

         ω  = πR2(2bo.1)     - diện tích tiết diện dòng tia tại điểm xét ; 

                   dω = 2πrdr (2dy)   - diện tích tiết diện của dòng tia nguyên tố. 

Do đó với dòng tia đối xứng ta có : 

    ∫ =
R

o

oo Rurdru
222 πρρπ  
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Đặt η =r/R phương trình trên dưới dạng không thứ nguyên sẽ là : 

                                 

∫

∫

=








































=
























1 222

/

12

12

o moo

m

RR

o ooo

R

r
d

R

r

u

u

R

R

u

u

R

r
d

R

r

u

uo

             

                                 2 1

2 2 21
u

u

R

R

u

u
dm

o o mo




























 =∫ η η                    ( 8-10 )   

Thay )(1

max

ηf
u

u
=  từ  (8-1) vào tích phân trên ta sẽ tính được giá trị của tích phân : 

( )∫ =
1

1 0464,0
o

df ηηη  

Thay giá trị của biểu thức tích phân trên vào (8-10) ta có : 

                                 
R

R

u

uo

o

m

= 3 3,                                                           

hay :                          
R

Const
um =                 (8-11) 

Tương tự đối với luồng phẳng ta có : 

   
2

1 222

65,1

1

1









=

=



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
















∫

m

o

o

o moo

m

u

u

b

b

d
u

u

b

b

u

u
η

 

hay :   
b

Const
um =      (8-12) 

 

2.Các đăc trưng động học của dòng tia rối ngập tự do 

a) Lưu lượng của dòng tia : 

                                      Q dQ urdr
o

R

= = ∫∫ 2π
ω

   

Biến đổi ta có :                

                      Q u R
u

u

r

R
d

r

R
R u

u

u

R

R

u

u
dm

m

o o

m

o o moo

=






 =









 ∫∫2 22 2

2 11

π π η η   
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          Trong đó :     Qo = πRo
2uo   - lưu lượng qua tiết diện ban đầu của vòi phun. 

Cuối cùng ta rút ra :  

                                            
Q

Q

u

uo

o

m

= 2 13,                                                ( 8-13 ) 

 

b)Qui luật tắt dần của vận tốc dọc trục dòng tia 

Phương trình đường biên của dòng tia trong dòng tia ngập đối xứng có dạng : 

                                               R = Cx                                                      ( 8-14 ) 

Trong những nghiên cứu về dòng tia, người ta thường chia hệ số C ra hai phần 

tương ứng đoạn ban đầu ( C không biến đổi ) đoạn cơ bản ( C=3,4a  - tài liệu thực 

nghiệm). 

Từ phương trình ( 8-11 ) ta có : 

                                            
m

o

oo u

u

R

x

R

R
3,3

4,3
==                                       ( 8-14 ) 

                                             
u

u

R

ax

R

ax

m

o

o o= =
3 3

3 4
0 96

,

,
,                                  ( 8-15 ) 

 

oR

ax

o

m

u

u

1

O 0,96

Đoạn ban đầu Đoạn cơ bản

 
Hình 8-3 
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Từ biểu thức ( 8-15 ) ta thấy vận tốc trên trục dòng tia tắt dần theo quy luật 

hypecbol ( hình 8-3 ). 

 

c) Chiều dài giới hạn ban đầu xbđ và độ sâu ho của cực dòng phun  

Sử dụng phương trình ( 8-15 ) để xác định hoành độ xbđ với chú ý rằng tại tiết diện quá 

độ um = uo, ta có : 

                                            x
a

Rbd o=
0 96,

                                           ( 8-16 ) 

Chiều sâu cực luồng ho được xác định từ biểu thức :    

                                            
R

R

ax

Ro o

=
3 4,

                                             ( 8-17 ) 

Chú ý đến điều kiện biên : Khi x = ho thì R = Ro ; do đó ta rút ra : 

                                             h
R

a
Ro

o

o= =
3 4

4 15
,

,                                  ( 8-18 ) 

Trong đó : a = 0,07  - hệ số thực nghiệm. 

Khoảng cách từ tiết diện mũi phun đến cuối lõi dòng tia ( tiết diện quá độ ) : 

                                             xH = xb®  -  ho  =  9,57 Ro                      ( 8-19 ) 

 

Bảng dưới đây là công thức tính toán đối với dòng tia đối xứng và phẳng ngập theo công 

thức của Abramovich 

 

Các thông số Trị số và công thức 

 Dòng tia đối xứng Dòng tia phẳng 

a 0.07 0,09 

ho 
a

Ro29,0  
a

bo41,0  

xH 
a

Ro67,0  
a

bo03,1  

R,b ( )
o

o

o R
R

hxa








+

−
14,3  

( )
o

o

o b
R

hxa








+

−
14,2  

um 

29,0
)(

96,0

+
−

o

o

o

R

hxa

u
 

41,0
)(

2,1

+
−

o

o

o

R

hxa

u
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Q 








+

−
29,0

)(
2,2

o

o

o
R

hxa
Q  












+

−
41,0

)(
2,1

o

o

o
R

hxa
Q  

 

8.3.2. áp lực của dòng tia lên mặt rắn 

Dòng tia thoát ra từ lỗ hoặc vòi có trục nằm ngang x-x gặp trên đường đi của nó 
vật cản dưới nước dạng mặt rắn cố định AB (hình 8-4) sẽ chia thành hai nhánh chảy dọc 
theo vật rắn có phương hợp với trục x một góc θ1 và θ2. áp lực P

r
 của dòng tia tác dụng 

lên thành hợp với dòng tia một góc β, ngược lại dòng tia chịu một phản lực R
r
của vật 

chắn ( PR
rr

−= ).   
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Q

d

 
                               Hình 8-4                                                 Hình 8-5 

 

áp dụng phương trình động lượng cho đoạn dòng chảy đươc xác địng bởi các mặt 0-0, 

1-1 và 2-2 ta có : 

                                       2211 vmvmvmR oo

rrrr
+=+                                        (8- 20)  

hay hình chiếu lên trục x : 

                           oovmvmvmR −+= 222111  cos cos cos θθβ   

Trong đó mo = Qovo; m1 = Q1v1 ; m2 = Q2v2 là khối lượng chất lỏng đi qua mặt cắt 0-0, 

1-1, 2-2  trong một đơn vị thời gian. 

Từ đó ta có : 

                          
( )

β

θθρ

 cos

 cos  cos 222111 vQvQvQ
RP oo −−

=−=                   (8-21)         

- Tường hợp thành phẳng đặt vuông góc với trục x, khi đó θ1 = θ2 ta có Q1 = Q2 = 
Qo/2; v1 = v2 = vo và : 

                                  P =ρQov0                                                                (8-22) 
thực tế thì áp lực này bé hơn : 
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                                  Pthùc = (0,092÷0,95)P                                             
- Trường hợp thành đối xứng với θ1 = θ2 = 0 ta có Q1 = Q2 = Qo/2; v1 = v2 = vo và : 
                                  P = ρQovo(1 - cosθ)                                               (8-23) 
nếu θ = 1800 (hình 8-5) khi đó : 
                                         P = 2ρQovo                                                   (8-24) 
So sánh kết quả (8-22) với (8-24) ta thấy áp lực dòng tia tác dụng lên mặt lõm đối xứng 
gồm 2 nửa hình trụ (hay cầu) bằng 2 lần áp lực lên thành phẳng. 
áp lực luồng được sử dụng làm quay bánh xe nước và các tuabin kiểu xung kich (tuabin 
gàu). 
- Trường hợp thành chuyển động với vận tốc u theo phương của vo ta có : 
                                        P = ρQ(vo - u)                                                (8-25) 
Vì vật chắn vuông góc với dòng tia nên công suất N của dòng tia cung cấp cho vật chắn 
sẽ là : 
                                    N = Pu = ρQo(vo - u)u                                        (8-26) 
Công suất này lớn nhất khi : 

                                   
2

hay       )2( o

oo

v
uuvQ

du

dN
=−= ρ         

và :                             
22

1

4

1
2

2

max

oo

oo

vQ
vQN

ρ
ρ ==                                     (8-27) 

Biểu thức này cho thấy : công suất truyền lớn nhất bằng nửa động năng dòng tia. 
- Trong trường hợp cánh cong với θ1 = θ2 = 180

0 ; u = v0/2; áp lực của dòng tia là : 
                                   P = ρQov0

2                                                            (8-28) 

và công suất lớn nhất là : 

                                  
2

max

o

o

v
QN ρ=                                                         (8-29) 

cho thấy công suất dòng tia được sử dụng toàn bộ - tuabin cánh cong tận dung được 

toàn bộ công suất dòng chảy.           
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Phần II 

máy bơm 

 

Chương IX 

khái niệm chung về máy bơm 

 

 

Máy thuỷ lực là tên gọi chung cho tất cả các máy làm việc trên nguyên tắc trao 

đổi năng lượng với chất lỏng theo các nguyên lý thuỷ lực nói riêng và cơ học chất lỏng 

nói chung. Trong đó người ta phân ra hai loại chính : 

- Máy bơm : biến đổi cơ năng thành năng lượng của dòng chảy (áp năng và động năng). 

- Tuabin : nhận năng lượng của dòng chảy thành cơ năng kéo các máy công tác làm 

việc. 

Trong phạm vi giáo trình này chúng ta chỉ nghiên cứu một số loại máy bơm chủ 

yếu dùng trong nông nghiệp. 

 

9.1. Vài nét về quá trình phát triển của máy bơm 
 

Từ cổ xưa con người đF gắn liền cuộc sống của mình với nước, đF tìm cách khai 

thác và sử dụng nước. ở Việt Nam, Ân độ, Trung quốc..., từ lâu đời đF biết dùng năng 

lượng dòng nước kéo các cối xay lương thực, máy mài, khoan đá; guồng nước để cung 

cấp nước cho  nương ruộng, đời sống sinh hoạt... 

MFi đến thế kỷ thứ XVII và sau này mới có nhiều nhà bác học nghiên cứu một 

cách khoa học cơ sở lý thuyết về máy thuỷ lực nói chung và máy bơm nói riêng. 

Năm 1640 nhà vật lý học người Đức Otto-Henrich đF sáng chế ra bơm pittông 

đầu tiên để bơm khí và nước dùng trong công nghiệp. Lomonoxop (1711-1765) là 

người đầu tiên dùng lý luận cơ học chất lỏng để cải tạo kết cấu guồng nước có từ ngàn 

xưa, nâng cao hiệu suất và công suất của nó. 

ơle (1707-1783) đF viết về lý thuyết cơ bản của tuabin nước nói riêng và máy 

thuỷ lực cánh dẫn nói chung làm cơ sở cho các nhà bác học Phuocnayron, Xablucop, 

Jucopski... phát minh ra tua bin nước và bơm ly tâm ở đầu thế kỷ XIX là những bước 

nhảy lớn trong lịch sử các máy năng lượng. 
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Đặc biệt trong vòng 50 năm gần đây, lý thuyết về thuỷ khí động lực phát triển 

rất mạnh, có nhiều thành tựu to lớn và việc áp dụng những thành quả phát minh này 

trong lĩnh vực máy bơm vô cùng phong phú. 

Ngày nay, với tốc độ phát triển vũ bFo của KHKT, đặc biệt là khoa học công 

nghệ, máy bơm có rất nhiều loại với nhiều kiểu khác nhau có cấu trúc ngày càng hoàn 

thiện, có hiệu suất ngày càng cao nhằm đáp ứng ngày càng đầy đủ mọi yêu cầu đòi hỏi 

của mọi lĩnh vực sản xuất đời sống và quốc phòng. 

 

9.2. Công dụng và phân loại  
 

Máy bơm được ứng dụng rất rộng rFi trong các lĩnh vực sản xuất và sinh hoạt. 

Trong công nghiệp, bơm để cấp thoát nước, bơm các loại nguyên liệu lỏng ở các nhà 

máy cơ khí hoá chất, bơm dùng trong các công trình khai thác và vận chuyển quặng, 

dầu mỏ.v.v... Trong công nghiệp cơ khí, bơm được sử dụng phổ biến trong các hệ thống 

bôi trơn, làm nguội, nâng hạ, điều khiển, truyền động thuỷ lực... 

Trong nông nghiệp; bơm được dùng rộng rFi trong các hệ thống thuỷ lợi để tưới tiêu 

nước cho cây trồng, cung cấp nước cho chuồng trại chăn nuôi, cơ sở chế biến nông sản 

phẩm... 

Ngoài ra bơm cũng được dùng rộng rFi trong các lĩnh vực giao thông vận tải, 

quốc phòng và sinh hoạt. 

Để tiện cho việc thiết kế, chế tạo và sử dụng, bơm được phân loại như sau : 

a - Theo nguyên lý làm việc : 

- Bơm cánh dẫn : Bơm ly tâm, bơm hướng trục. 

- Bơm thể tích : bơm píttong, bơm rôto..vv... 

- Bơm làm việc theo nguyên lý đặc biệt : Bơm nước va, bơm khí ép, bơm phun 

tia..vv... 

b - Theo công dụng, bơm được phân loại thành : 

- Bơm cấp thoát nước 

- Bơm nhiên liệu 

- Bơm hoá chất 

- Bơm cứu hoả..vv... 

c - Ngoài ra theo phạm vi cột áp hoặc lưu lượng, người ta còn chia bơm thành các loại : 

bơm có cột cáp cao, thấp, trung bình hoặc bơm có l−− lượng lớn, trung bình, nhỏ. 

 

9.3. Các thông số cơ bản của bơm 
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Ta xét một trường hợp cụ thể, bơm làm việc trong một hệ thống đường 

èng(h×nh9-1). 

 

4

P
4

4
Bể chứa

z
d

L

ống đẩy

K
1

C
2 3 A

Động cơ

z K
1 Bơm

2

ống hút

z
h

P
1

1 1

Bể hút

 

 

Hình 9 -1 

Zh - Chiều cao hút là chiều cao 
từ mặt thoáng bể hút đến 
trục bơm; 

Zd - Chiều cao đẩy là chiều 
cao từ miệng ra của bơm 
đến mặt thoáng của bể 
chứa; 

∆Z - Chênh lệch độ cao giữa 
miệng vào và miệng ra 
của bơm; 

Z - Cao trình của bơm      
(chiều cao dâng chất 
lỏng của bơm) là độ 
chênh lệch giữa hai mặt 
thoáng bể hút và bể 
chứa; 

P1 - áp suất trên mặt thoáng 
bể hút 

P2 - áp suất tại miệng vào 
của bơm 

P3 - áp suất tại miệng ra của 
bơm 

P4 - áp suất trên mặt thoáng 
bể chứa 

C - Chân không kế (Vacummet), lắp ở miệng vào của bơm 

A - áp kế (manomet), lắp ở miệng ra của bơm 

K1 - Khoá trên ống hút 

K2 - Khoá trên ống đẩy 

L - Dụng cụ đo lưu lượng 

Khi bơm làm việc, chất lỏng từ bể hút qua lưới chắn rác theo ống hút đi vào bơm. Sau 

khi đi qua bơm, chất lỏng được cung cấp thêm năng lượng chảy vào ống đẩy lên bể 

chứa. 

 

9.3.1. Lưu lượng  

Lưu lượng của bơm là lượng chất lỏng do bơm chuyển đi trong một đơn vị thời gian, 

ký hiệu là Q, đơn vị đo : m3/h, m3/s, l/s. 

 

9.3.2. Cột áp  
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Cột áp của bơm là năng lượng đơn vị mà bơm truyền được cho chất lỏng (thường ký 

hiệu bằng chữ H, đơn vị đo : m cột chất lỏng). 

Từ sơ đồ hệ thống làm việc của bơm (hình 9-1) ta có : 

                                       H = E3 - E2 

                                           




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
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
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                                       Z
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VVpp
H ∆+

−
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−
=

2

2

2

2

323

γ
                                  (9-1) 

ở đây P2,P3 là những áp suất tuyệt đối, có thể được xác định thông qua dụng cụ do áp 

suất dư (áp kế, chân không kế) như sau : 

                                       p2 = pa - pck 

                                       p3 = pa - pak 

Thay vào (9-1) ta được :  

                                      H
p p V V

g
Z

ak ck
=

+
+

−
+

γ
3

2

2

2

2
∆                         (9-2) 

Khi không có các số liệu đo được cụ thể của bơm đang làm việc (pak,pck) mà chỉ 

có các số liệu yêu cầu của hệ thống trong đó bơm sẽ làm việc (p1,p2,Z,...) thì có thể tính 

cột áp yêu cầu của bơm như sau :  

                                      whh h
g

Vp
Z

p

g

V
+++=+

22

2

221

2

1

γγ
    

            hay :                  
p p V

g
Z

V

g
hh wh
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2 2γ γ
= + − + +









                      (9-3) 

Viết phương trình Becnuli cho mặt cắt 3-3 và 4-4, mặt chuẩn là 3-3 có : 

                                     
p V

g
Z

p V

g
hd wd

3 3

2

4 4

2

2 2γ γ
+ = + + +  

Suy ra :                        
p p

Z
V

g
h

V

g
d wd

3 4 4

2

3

2

2 2γ γ
= + + + −                         (9-4) 

Thay (9-3), (9-4) vào (9-1) ta tìm được cột áp yêu cầu của bơm : 

                      H
p p

Z Z Z
V V

g
h hd h wd wh=

−
+ + + +

−
+ +

4 1 4

2

1

2

2γ
∆  

 hay :             H
p p

Z
V V

g
hw=

−
+ +

−
+∑4 1 4

2

1

2

2γ
                                (9-5) 

Từ đây ta nhận thấy cột áp yêu cầu của bơm cần phải khắc phục được : 

- Độ cao hình học của bơm (độ chênh lệch mặt thoáng chất lỏng ở bể chứa và bể 

hút) 
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- Độ chênh áp suất trên mặt thoáng ở bể chứa và bể hút 

- Độ chênh động năng giữa mặt thoáng bể chứa và bể hút 

- Tổn thất năng lượng trong ống đẩy và ống hút. 

Phương trình (9-5) cho ta biết cột áp của bơm làm việc trong một hệ thống. Đó 

cũng chính là cột áp của hệ thống. Ta cũng có thể viết : 

                                            H = Ht + H®                                                   (9-6) 

Trong đó :        H
p p

Zt =
−

+
4 1

γ
            - Cột áp tĩnh của hệ thống. 

                        H h
V V

g
d w= +

−
∑ 4

2

1

2

2
     - Cột áp động của hệ thống. 

Trường hợp áp suất trên mặt thoáng bể hút và bể chứa đều bằng áp suất khí 

quyển và vận tốc trong ống đẩy và ống hút  bằng nhau ta có : 

                     H = Z + ∑hw                                                                     (9-7) 

Chúng ta thường dùng công thức (9-7) để xác định cột áp tính toán, khi thiết kế 

trạm bơm. 

 

9.3.3. Công suất và hiệu suất 

Công suất thuỷ lực Ntl (công suất hữu ích) của bơm là công suất dùng để truyền 

trọng lượng của lưu lượng Q với cột áp H : 

                                       N
QH

tl =
γ 

1000
       (Kw)                                          (9-8) 

Trong đó : 

 γ - Trọng lượng riêng của chất lỏng (N/m3) 

 Q - Lưu lượng của bơm (m3/S) 

 H - Cột áp toàn phần của bơm (mH2O) 

Công suất đòi hỏi trên trục của bơm cần phải lớn hơn công suất thuỷ lực Ntl vì 

bơm phải tiêu hao một phần năng lượng để bù vào các tổn thất thuỷ lực, tổn thất ma sát 

giữa các bộ phận làm việc của bơm... 

                                       [ ]N
N QHtl

= =
η

γ

η1000
                kw           (9-9) 

η < 1    - hiệu suất toàn phần của bơm (tính bằng %). 

                                       η η η η= =
N

N

tl

H Q C                               (9-10) 

Trong đó :  ηH  - hiệu suất thuỷ lực 

                   ηQ  - hiệu suất lưu lượng  

                   ηC  - hiệu suất cơ khí. 
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Khi chọn động cơ để kéo bơm, cần phải chọn công suất động cơ Nđc  lớn hơn 

công suất tại trục bơm để đề phòng các trường hợp qúa tải bất thường và bù vào tổn thất 

do truyền động từ động cơ đến bơm. 

                                       N
kN

dc

tr

=
η

                                           (9-11) 

Trong đó : 

 k>1 - Hệ số an toàn phụ thuộc vào từng loại bơm, động cơ và công suất làm việc. 

            ηtr - Hiệu suất truyền từ động cơ đến trạm bơm. 

 

9.3.4. Chiều cao hút cho phép của bơm. Hiện tượng xâm thực 

Bất kỳ một loại bơm nào khi làm việc cũng có hai quá trình hút và đẩy chất                                                                        

lỏng. Quá trình hút chất lỏng, bơm phải tạo được độ chênh áp suất nhất định giữa 

miệng hút của bơm và mặt thoáng bể hút. 

γ

21
pp

H h

−
=               (9-12) 

Nếu p1 = pa thì cột áp hút chính bằng cột áp chân không tại lối vào của bơm :  

H H
p p

h ck

a
= =

−
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γ
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Hình 9-2 

         Từ (9-3) có thể viết: 

wh

2

2
h

2a
CK h
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pp
H ++=

−
=

γ
  (9-14) 

          Ta nhận thấy cột áp hút của bơm tuỳ 
thuộc vào trị số của áp suất trên mặt thoáng 
của bể hút mà áp suất này có giới hạn nhất 
định. 

           Trong trường hợp p1 = pa, theo (9-14) 
khả năng hút tối đa của bơm ứng với p2 = 0 là: 

Hh = Hckmax =  
γ

ap
 = 10 m H2O. 

            Biết rằng áp suất khí quyển pa phụ 
thuộc vào độ cao tại vị trí đó so với mặt nước 
biển (bảng 9-1). 

Thực tế thì cột áp hút lớn nhất của bơm (khi p1=pa) không bao giờ đạt được đến 

10mH20 vì áp suất tại miệng vào của bơm không thể bằng 0 được. Khi p2 nhỏ đến một 

mức nào đó bằng áp suất bay hơi bFo hoà (pH) của chất lỏng thì sẽ gây ra hiện tượng 

xâm thực trong bơm. 

                                                                                                                   Bảng 9-1 
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Trị giá của pH phụ thuộc vào nhiệt độ của chất lỏng làm việc (bảng 9-2) 

                                                                                                           

                                                                                                             Bảng 9-2 
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Vậy điều kiện để cho bơm làm việc được là : 
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2
max γ

          (9-15) 

Từ đó ta xác định được chiều cao hút cho phép ([Zh]) của bơm là 

                                  [ ]Z
p p v

g
h hh

a H

wh= − + + +










γ γ
2

2

2
∆                    (9-16) 

ở đây : ∆h - cột áp chống xâm thực được xác định bằng thực nghiệm. 

Trong trường hợp quan hệ (9-15) không thoả mFn (nghĩa là p2 ≤ pH), sẽ xảy ra 

hiện tượng chất lỏng bắt đầu bay hơi, gián đoạn dòng chảy và bơm không làm việc 

được. Hiện tượng đó gọi chung là hiện tượng xâm thực. 

 

Sự xâm thực là quá trình hiện tượng phức tạp xảy ra trong bơm: 

- Sự bay hơi và hoà tan hơi trong chất lỏng ở tất cả các vùng có áp suất bằng hay 

nhỏ hơn áp suất bay hơi bFo hoà. 

- Sự tăng cao tức thời tốc độ chuyển động của chất lỏng tại chỗ gây nên sự bay 

hơi và làm chất lỏng chuyển động hỗn độn. 

- Ngừng tụ những bọt hơi nước chảy trong dòng chất lỏng ở vùng có áp suất cao. 

Sự ngừng tụ bọt hơi nước làm giảm đột ngột thể tích và gây ra va đập thuỷ lực 

trong những vùng cực nhỏ, phá hoại cơ học bộ phận làm việc của máy bơm. 

- Sự ăn mòn hoá học kim loại trong vùng xâm thực bằng ôxy của không khí, 

sinh ra từ chất lỏng, khi nó đi qua vùng có áp suất thấp. 



 112 

Sự ăn mòn tác dụng đồng thời với phá hoại cơ học làm giảm độ bền các chi tiết 

của bơm bằng kim loại. 

Sự xâm thực làm giảm hiệu suất, cột áp, năng suất bơm và dẫn đến bơm không 

làm việc được. 

Để ngăn ngừa hiện tượng xâm thực, nâng cao chiều cao hút cho phép của bơm, 

từ (9-16) ta nhận thấy chiều cao hút của bơm giảm nếu : 

- Hạ thấp áp suất trên mặt thoáng của chất lỏng trong bể hút. 

- Tăng cao áp suất bay hơi bFo hoà do tăng nhiệt độ chất lỏng hút 

- Tăng vận tốc chất lỏng chỗ đi vào bánh công tác. 

- Tăng cột áp chống xâm thực. 
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Chương X 

BƠM LY TÂM 

 

10.1. KHÁI niệm chung 

Bơm ly tâm thuộc loại bơm cánh dẫn được sử dụng rộng r�i do có những ưu 

điểm sau : 

- Cấu tạo đơn giản và chắc chắn, tháo lắp tiện lợi, trọng lượng kích thước không 

lớn khi có năng suất lớn, diện tích đặt máy không lớn và nền máy đơn giản. 

- Nối trực tiếp với động cơ điện hoặc tuốc bin hơi thích ứng với kích thước của 

tất cả trạm bơm và nâng cao hiệu suất của liên hợp bơm. 

- Khởi động bơm nhanh và điều chỉnh đơn giản trong khoảng lưu lượng lớn. 

- Truyền nước đều và liên tục. Có thể bơm được nhiều loại chất lỏng khác nhau, 

hỗn hợp chất lỏng và chất rắn. 

- Giá thành tương đối rẻ, sử dụng đơn giản, tiện lợi. 

Xét sơ đồ kết cấu cuả một bơm ly tâm đơn giản (Hình 10-1). 

3

2

1

6

7

8

4

6
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Hình 10-1 

Bộ phận cơ bản và quan trọng nhất là bánh công tác 1 đặt trên trục 2. 

Bánh công tác gồm có những bản lá uốn cong đặt trong buồng xoắn cố định. ở 

đầu bộ phận dẫn hướng vào 3 có ống hút 5 có lắp van một chiều 7 và lưới chắn rác 8. ở 

bộ phận dẫn hướng ra của buồng xoắn 4 có ống đẩy 6. 

Trước khi khởi động bơm, phải đổ đầy chất lỏng vào bơm (mồi bơm) khi bơm 

làm việc bánh công tác quay, các phần tử chất lỏng ở trong r�nh của bánh công tác 

dưới ảnh hưởng của lực ly tâm bị dồn từ trong ra ngoài, chuyển động theo máng dẫn và 

đi vào ống đẩy với áp suất cao hơn. Đồng thời lối vào của bánh công tác tạo nên một 

vùng có chân không và dưới tác dụng của áp suất trong bể chứa lớn hơn áp suất ở lối 

vào của bơm, chất lỏng ở bể hút liên tục bị đẩy vào bơm theo ống hút. Quá trình hút và 

đẩy của bơm là quá trình liên tục, tạo nên dòng chảy liên tục qua bơm. 

Để tiện cho việc thiết kế, chế tạo và sử dụng, bơm được phân loại như sau: 

Phân loại theo cột áp của bơm: 

- Bơm cột áp thấp :                  H  <  20m cột nước 

- Bơm cột áp trung bình :        H = (20ữ60)m cột nước 

- Bơm cột áp cao :                   H  > 60m cột nước. 

Phân loại theo số lượng bánh công tác lắp nối tiếp trong bơm: 

- Bơm một cấp (một bánh công tác): cột áp của bơm hạn chế ( ≤ 10m cột nước) 

bởi số vòng quay và sức bền vật liệu cánh dẫn. 

- Bơm nhiều cấp: gồm 2 hay nhiều bánh công tác mắc nối tiếp nhằm nâng cao 

cột áp của bơm. 

Phân loại theo cách dẫn chất lỏng vào bánh công tác: 

- Bơm một miệng hút - bơm có bánh công tác hút chất lỏng từ 1 phía (còn gọi là 

bơm Congxon). Cách hút này lưu lượng hạn chế, phát sinh lực dọc trục. 
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- Bơm hai miệng hút - Bơm có bánh công tác hút chất lỏng từ hai phía, cách hút 

này lưu lượng bơm tăng gấp đôi, không gây lực hướng trục, bơm làm việc ổn 

định, bề vững hơn. 

Ngoài ra còn phân loại theo sự bố trí của trục bơm: bơm trục ngang, bơm trục 

đứng. Theo điều kiện chảy của chất lỏng vào bơm: loại có cơ cấu dẫn hướng và không 

có cơ cấu dẫn hướng... 

10.2. Lý thuyết cơ bản về bơm ly tâm 

10.2.1. Phương trình cơ bản của bơm ly tâm 

Để thiết lập được phương trình cơ bản của bơm, ta giả thiết khi bơm làm việc 

không có tổn thất thuỷ lực và bánh công tác có vô số bản lá. Điều đó cho phép ta xem 

dòng chảy trong bánh công tác gồm những dòng nguyên tố và tốc độ của những chất 

điểm trên bề mặt dòng nguyên tố được xác định như nhau. 

ứng dụng phương trình mô men động lượng (®� đề cập đến ở Chương IV) Đối 

với bơm ta có biểu thức mô men quay của trục (Hình 10-2): 

D
1

D
2

u
2

C
2

2α

β2

w
2

β
2 w

1

u
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C
1

o
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u
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1β

C
1

w
1

 

 

Hình 10-2 

 

                        M = ρ QT(c2 l2 - c1 l1) = ρ QT(C2 R2 cosα2 - C1 R1 cosα1) 

Công suất trên trục của bánh công tác: N = Mω; ω - vận tốc góc. 
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Công suất thuỷ lực: Ntl = γ QHT ;  HT - Cột áp lý thuyết. 

Vì bỏ qua tổn thất thuỷ lực: N = Ntl  , nghĩa là  ρgQTHT = Mω 

Suy ra:                          
g

cosRCcosRC
H 111222

T

αα −
=  

Vì: ωR1 = u1  ;  ωR2 = u2   - vận tốc theo chiều quay 

ϕ cosα1 = C1u ;  C2cosα2 = C2u  - Thành phần vận tốc tuyệt đối chiếu theo phương u, 

nên: 

                                
g

CuCu
H u11u22

T

−
=                                  (10-1) 

Đó là phương trình cơ bản của bơm ly tâm hay còn gọi là phương trình Ơle của 

bơm. 

Trong các bơm ly tâm hiện đại  0C     90       uC u1
o

111 =→=→⊥
→→

α    (để cột áp 

của bơm có lợi nhất) nên ta có : 

                                       
g

Cu
H u22

T =                                             (10-2) 

Xét phương trình (10-2) ta thấy cột áp của bơm càng lớn khi tốc độ quay vành 

ngoài của bánh công tác càng lớn và hình chiếu của tốc độ tuyệt đối trên phương tốc độ 

quay càng lớn  (α2 nhỏ, β2 lớn). 

Cột áp thực tế của bơm ly tâm nhỏ hơn cột áp lý thuyết do 2 nguyên nhân: 

Do tổn thất thuỷ lực trong bơm; Do có số bản lá nhất định nên không phải tất cả 

các chất điểm của chất lỏng đều chuyển động bằng nhau.  

Nó làm giảm tốc độ tuyệt đối hay hình chiếu của tốc độ tuyệt đối trên phương 

tốc độ quay. 

Vậy phương trình để tính cột áp thực tế của bơm có dạng. 

                                        
g

Cu
KH u22

tη=  
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Trong đó: H - Cột áp toàn phần của bơm 

                 ηt - Hiệu suất thuỷ lực của bơm, phụ thuộc vào cấu tạo bơm, chất lượng chế 

tạo các chi tiết bơm và kích thước bơm. 

                  K - Hệ số có tính đến số bản lá nhất định. 

 

       10.2.2. ảnh hưởng của kết cấu cánh dẫn đến cột áp của bơm ly tâm 

Kết cấu của bánh công tác nói chung và cánh dẫn nói riêng có ảnh hưởng quyết 

định đến cột áp của bơm ly tâm. Hình dạng bố trí kết cấu của cánh dẫn chủ yếu phụ 

thuộc vào góc β1 (góc vào) và β2 (góc ra). 

- ảnh hưởng của  β1: 

Góc  β1 biểu thị phương của vận tốc tương đối ở lối vào của bánh công tác. Như 

ta ®� biết, trường hợp có lợi nhất về cột áp của bơm là α1 = 90o, do đó  β1 chỉ phụ thuộc 

vào u1 và C1 (Hình 11-2): 

                                            tg
C

u
β

1

1

1

=  

Theo (11-2) thì góc vào  β1 không ảnh hưởng trực tiếp đến cột áp của bơm. 

Nhưng nếu trị số góc β1 không thích hợp thì sẽ gây va đập dòng chảy với cánh dẫn ở lối 

vào bánh công tác, ảnh hưởng xấu đến hiệu suất, cột áp của bơm (thường  β1 ≈ 15 ÷ 

30o). 

- ảnh hưởng của  β2: 

Góc β2 biểu thị phương của vận tốc ở lối ra của bánh công tác (Hình 10-2). Lý 

thuyết và thực nghiệm chứng tỏ góc β2 có ảnh hưởng trực tiếp đến phương và trị số các 

thành phần vận tốc của dòng chảy trong máng dẫn, do đó có ảnh hưởng quyết định đến 

cột áp toàn phần HT và các cột áp thành phần Ht, Hđ của bơm. 

Tuỳ theo trị số của β2, bánh công tác có ba cách bố trí cánh dẫn sau đây : 

 β2 < 90o  - Cánh dẫn cong về phía sau (Hình 10-3a) 
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 β2 = 90o  - Cánh dẫn hướng kính ở lối ra (Hình 10-3b) 

 β2 > 90o  - Cánh dẫn cong về phía trước (Hình 10-3c) 
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Hình 10-3 

 

Từ (10-2) ta xác định trị số cột áp động của bơm theo công thức : 

                                            
g2

CC
H

2

1

2

2
d

−
=                                (10-3) 

trong đó  : C1 và C2 - tốc độ tuyệt đối của chất lỏng vào và ra khỏi bánh công tác. 

Trong cấu trúc của bơm, thường thiết kế sao cho C1 = C2r . 

Phương trình (10-3) được viết lại như sau : 

                                           
g2

C

g2

CC
H

2

u2

2

r2

2

2
d =

−
=  

Mà cột áp toàn phần của bơm từ (10-2) có dạng : 

                                           
g

Cu
H u22

T =  

-   Nếu β2 < 90o thì C2u < u2 do đó C2u
2 < u2 C2u 

và                             
g

Cu

2

1

g2

C u22

2

u2 <  

Nghĩa là   Hđ  < 1/2 HT   (Cột áp động học nhỏ hơn một nửa cột áp toàn phần) 
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-   Nếu β2 = 90o thì C2u = u2 , do đó  

                                            
g

Cu

2

1

g2

C u22

2

u2 =  

hay          Hđ = 1/2 HT (Cột áp động học bằng cột áp tĩnh học) 

-    Nếu β2 > 90o thì C2u > u2 do đó C2u
2  > C2uu2 

                                            
g

uC

2

1

g2

C 2u2

2

u2 >   

                    Hđ > 1/2 HT (Cột áp động học lớn hơn một  nửa cột áp toàn phần) 

Nhiệm vụ của bơm là tạo thành cột áp tĩnh học để truyền nước đi xa hoặc lên 

cao. Vì vậy bánh công tác của bơm ly tâm có cánh dẫn cong về phía sau (Nếu β2< 90o) 

có lợi hơn về cột áp tĩnh học. Tuy nhiên trị số β2 xác định trong một giới hạn nhất định 

(β2 = 15÷ 30o). 

10.3. Đường đặc tính của bơm ly tâm 

Các quan hệ H = ƒ1(Q); N =ƒ2(Q); η = ƒ3(Q) biểu thị dưới dạng đồ thị gọi là 

các đường đặc tính của bơm.  

Có 2 phương pháp xây dựng các đường đặc tính: bằng lý thuyết và thực nghiệm. 

 

       11.3.1. Đường đặc tính làm việc (n = const) 

a - Đường đặc tính lý thuyết : 

Từ phương trình cơ bản, ta có thể xây dựng đường đặc tính lý thuyết của bơm. 

                                            
g

Cu
H u22

T =  

Xét tam giác vận tốc (Hình 10-4) ta có : 

                                            C2u = u2 - C2r cotgβ2 
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Mặt khác :              
222

T
u2

bD

Q
C

ϕπ
=  

  ϕ2 - Hệ số tính đến sự giới hạn mặt cắt đi ra do có các cánh dẫn (ϕ2 < 1)  

Do đó :                 T

222

22

2

2
T Q

bD

gcotu

g

u
H

ϕπ

β
−=  

                                          HT = A - B cotgβ2QT 

trong đó A, B là những hằng số dương. 

Đường biểu diễn phương trình này gọi là đường đặc tính cơ bản lý thuyết, đó là 

một đường thẳng không qua gốc toạ độ, hệ số góc của nó phụ thuộc vào trị số góc β2 

(Hình 10-5) 

Nếu β2 <  90o thì cotgβ2  >  0, ta có đường AD 

Nếu β2 = 90o thì cotgβ2 = 0, ta có đường AC    

Nếu β2 <  90o thì cotgβ2 <  0, ta có đường AB  

Như ®� phân tích ở trên đối với bơm ly tâm thì β2 <  90o, do đó đường đặc tính lý 

thuyết của bơm là đường nghịch biến bậc nhất AD. 

Cần chú ý đường đặc tính lý thuyết AD biểu diễn phương trình cơ bản (11-2) 

trong đó chưa kể tới ảnh hưởng của số cánh dẫn có hạn và các loại tổn thất Khi kể tới 

ảnh hưởng do số cánh dẫn có hạn, đường đặc tính trở thành đoạn thẳng A’D’. 

                                                 H’T = KHT 

trong đó K < 1  - hệ số kể tới ảnh hưởng của số cánh dẫn có hạn.  

Khi kể tới các loại tổn thất thuỷ lực của dòng chảy qua bánh công tác các loại 

tổn thất này đều tỷ lệ với bình phương của vận tốc, tức là với bình phương của lưu 

lượng, thì đường đặc tính là đường cong bậc hai A’D’’. 

Khi kể đến các loại tổn thất cơ học và lưu lượng thì đường đặc tính A’’D’’’ thấp 

hơn một chút so với A’D’’. Đường A’’D’’’ chính là đường đặc tính cơ bản tính toán của 

bơm ly tâm. 
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Hình 10- 4.                                                Hình 10-5. 

 

Cách xây dựng đường đặc tính bằng tính toán rất phức tạp vì việc đánh giá chính 

xác các loại tổn thất của bơm hiện nay còn gặp nhiều khó khăn. Bởi vậy trong kỹ thuật 

thường xây dựng các đường đặc tính bằng các số liệu đo được khi khảo nghiệm trên các 

máy cụ thể - đường đặc tính thực nghiệm. 

b - Đường đặc tính thực nghiệm. 

Muốn xây dựng các đường đặc tính thực nghiệm của bơm ly tâm thì phải cho 

bơm làm việc trong một hệ thống thí nghiệm (Hình 10-6). 

Trình tự khảo nghiệm như sau : 

Đầu tiên mở khoá 2, cho bơm làm việc cho đến khi số vòng quay của trục bơm 

đạt tới trị số yêu cầu, trong khi đó khoá 5 vẫn đóng (Q = 0). Từ các trị số đo được lúc 

này ở áp kế và chân không kế ta xác định được cột áp H của bơm ở chế độ “không tải”. 

Sau đó mở dần khoá 5 để tăng l−u lượng của bơm (trong khi n =const). ứng với 

mỗi vị trí mở của khoá 5 ứng với mỗi trị số lưu lượng Q, ta xác định được các trị số cột 

áp H, công suất của động cơ Nđc tương ứng. 
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Trình tự thí nghiệm cũng có thể tiến hành ngược lại từ chế độ làm việc có Q lớn 

nhất, sau đó giảm dần (bằng cách đóng dần khoá 5) cho đến chế độ “không tải” (Q = 

0). 

Tại mỗi điểm làm việc ứng với Q, H nhất định ta xác định được công suất thuỷ 

lực của bơm (Ntl) tương ứng. So sánh công suất thuỷ lực với công suất đo được trên trục 

bơm ta xác định được hiệu suất của bơm η. 

Như vậy từ các số liệu thí nghiệm, ta có thể xây dựng được các đường đặc tính 

thực nghiệm của bơm H - Q, N - Q, η - Q (Hình 10-7). 

Các đường đặc tính thực nghiệm nói chung không trùng với đường đặc tính lý 

thuyết đối với một bơm cụ thể. Điều đó có thể lý giải là trong lý thuyết tính toán không 

thể đánh giá hoàn toàn chính xác các loại tổn thất trong bơm so với thực tế. 

2

54

1

3

C
A

y

H,N η

Q~H

Q~N

Q~η

O Q  

Hình 10-6.                                                Hình 10-7. 

 

Các đường đặc tính thực nghiệm trên thường được ghi trong các tài liệu kỹ thuật 

của bơm. Đối với bơm ly tâm, thường có thêm đường biểu diễn quan hệ độ chân không 

hút cho phép với l−u lượng [HcK]  =  ƒ (Q). 

       11.3.2. Đường đặc tính tổng hợp (n = var) 
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Để xác định được nhanh chóng các thông số Q, η, N của bơm thay đổi như thế 

nào khi số vòng quay làm việc của bơm thay đổi, người ta xây dựng đường đặc tính 

tổng hợp của bơm (Hình 10-8). 

Đường đặc tính tổng hợp của bơm chính là đường biểu diễn quan hệ Q - H với 

các số vòng quay làm việc của bơm khác nhau, trên đó các điểm làm việc cùng hiệu 

suất được nối với nhau thành những đường cong, gọi là đường cùng hiệu suất. 
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Hình 10- 8                                                Hình 10-9 

Để xây dựng đường đặc tính tổng hợp, cần phải có các đường đặc tính làm việc 

ứng với nhiều số vòng quay khác nhau của bơm. Trên hình 10- 9 biểu thị các đường đặc 

tính H - Q, η - Q ứng với nhiều số vòng quay. 

Căn cứ vào đường đặc tính tổng hợp của bơm ly tâm, ta có thể chọn chế độ làm 

việc thích hợp nhất trong khi điều chỉnh bơm, xác định được khả năng làm việc của 

bơm khi chọn mua bơm. 

 

10.4. Điểm làm việc, điều chỉnh bơm 

       10.4.1. Điểm làm việc 
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Bơm bao giờ cũng làm việc trong một hệ thống đường ống cụ thể nào đấy. Do 

đó ta cần phải xác định chế độ làm việc của bơm. Theo (10 - 7) có thể xác định được 

cột áp của bơm làm việc trong một hệ thống (Đó cũng chính là cột áp của hệ thống): 

                                                        H = Z + ∑ hw  

trong đó :   

Z - Độ cao hình học của bơm; ∑ hw - Tổn thất năng lượng trong ống hút và ống đẩy của 

bơm. Như ®� biết trong thuỷ lực ∑ hw phụ thuộc vào đường kính, chiều dài ống  dẫn, 

lưu lượng truyền trong ống dẫn, vật liệu và trạng thái ống dẫn. 

                           ∑ hw = AQ2 

trong đó :   A - hệ số tổn thất phụ thuộc vào các yếu tố ®� nói ở trên. 

                    Q - lưu lượng của bơm.  

     Do đó có thể viết : 

               H = Z + AQ2           (10 - 4) 

     Đường biểu diễn quan hệ (10 - 4) 

gọi là đường đặc tính ống dẫn (đường 

đặc tính lưới) trong hệ thống bơm với 

điều kiện cho trước. Vẽ đồ thị đường 

đặc tính ống dẫn lên cùng đồ thị 

đường đặc tính làm việc của bơm 

(Hình 10-10). Giao điểm của 2 đường 

đặc tính (của bơm và của hệ thống 

đường ống) chính là điểm làm việc 

của bơm ly tâm (điểm A trên hình 10-

10). Tại đó bơm làm việc ổn định vì 

cột áp “đẩy”của bơm bằng cột áp 

“cản” của hệ thống (xem thêm [1], 

[5], [6]). 
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Hình 10-10 
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           Điểm A cho ta biết những thông số biểu thị chế độ làm việc của bơm (lưu lượng 

QA, cột áp HA , công suất NA và hiệu suất ηA của bơm). 

       10.4.2. Điều chỉnh bơm 

Điều chỉnh bơm sang chế độ làm việc khác nghĩa là thay đổi điểm làm việc của 

bơm theo một yêu cầu nào đó. Có nhiều phương pháp điều chỉnh. 

a - Điều chỉnh bằng khoá 

Nội dung của phương pháp này là tạo nên sự thay đổi đường đặc tính lưới bằng 

cách điều chỉnh khoá ở ống đẩy để thay đổi lưu lượng Q của hệ thống (không điều 

chỉnh khoá ở ống hút vì có thể gây nên hiện tượng xâm thực trong bơm). 

Trên hình 10-11: Khi mở khoá hoàn toàn có điểm làm việc A (HA,QA). 
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Hình 10-11.                                           Hình 10-12. 

Khi đóng bớt khoá lại thì tổn thất khoá sẽ tăng lên (ξA → ξB) l−u lượng của hệ 

thống giảm đi, nghĩa là đường đặc tính lưới sẽ thay đổi (dốc hơn), trong khi đó đường 

đặc tính bơm vẫn không đổi và như vậy điểm làm việc ở chế độ mới là điểm B (HB,QB) 

Phương pháp điều chỉnh này đơn giản, thuận tiện nhưng không kinh tế vì gây thêm tổn 

thất ở khoá (∑hwK) khi điều chỉnh và chỉ điều chỉnh được trong phạm vi hạn chế. 

b - Điều chỉnh bằng số vòng quay trục bơm 
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Nội dung phương pháp này là làm thay đổi chế độ làm việc của bơm bằng cách 

thay đổi đường đặc tính của bơm khi thay đổi số vòng quay của trục bơm.  

Trên hình 10-12: Điểm làm việc A (HA,QA) ứng với số vòng quay nA. 

Khi tăng số vòng quay đến nB > nA thì đường đặc tính bơm sẽ thay đổi trong, 

trong khi đó đường đặc tính lưới không thay đổi, điểm làm việc từ điểm A chuyển đến 

điểm B (HB,QB). 

So với phương pháp điều chỉnh bằng khoá, phương pháp này kinh tế hơn (vì 

không mất tổn thất năng lượng vô ích do khoá) song phức tạp hơn vì phải có thiết bị 

thay đổi số vòng quay. 

Ngoài ra nếu dùng lâu dài với năng suất nhỏ hơn ta có thể điều chỉnh đường đặc 

tính làm việc của bơm bằng cách ứng dụng định luật tương tự để gọt nhỏ bớt bánh công 

tác. Nhưng phương pháp này ít được sử dụng vì sẽ phá hoại bánh công tác không phục 

hồi lại được. 

 

10.5. Ghép bơm ly tâm 

Trong thực tế có trường hợp phải ghép nhiều bơm làm việc trong cùng một hệ 

thống, khi hệ thống có yêu cầu cột áp hoặc lưu lượng lớn hơn cột áp và lưu lượng của 

một bơm. Có hai cách ghép sau đây : 

      10.5.1. Ghép song song 

Dùng trong trường hợp hệ thống có yêu cầu lưu lượng lớn hơn lưu lượng của 

một bơm. 

Trên hình 10-13 biểu thị sơ đồ ghép song song 2 bơm. Để xác định điểm làm 

việc chung của hệ thống bơm ta vẽ đường đặc tính chung của các bơm ghép bằng cách 

cộng các lưu lượng của từng bơm ghép với cùng một cột áp. Giao điểm của đường đặc 

tính chung với đặc tính lưới là điểm làm việc của các bơm ghép trong hệ thống. 

 



 

 

127 

H

1 2

Q
c
 = Q

1
c + Q

2
c

Q
2
c

Q
1
c

B

H
~Q
(lư
ới
)

H~QA

H
2 ~

Q

H
1 ~

QQ'
1

Q'
2

Q
c
 < Q'

1
=Q'

2

O
H

B
Q  

Hình 10-13 

Rõ ràng tổng lưu lượng của 2 bơm làm việc song song sẽ lớn hơn lưu lượng một 

bơm nhưng nhỏ hơn lưu lượng của hai bơm làm việc riêng rẽ vì tổn thất trong ống dẫn 

tăng, làm tăng cột áp toàn phần của bơm. 

Sau khi nghiên cứu nguyên tắc ghép bơm song song ta thấy: 

- Sự điều chỉnh (thay đổi điểm làm việc) của hệ thống bơm ghép song song 

tương đối phức tạp khi các bơm ghép có đường đặc tính khác nhau nhiều. Vì vậy người 

ta thường ghép các bơm có đường đặc tính gần giống nhau hoặc như nhau để điều 

chỉnh thuận lợi. 

- Cách ghép bơm song song chỉ có hiệu quả lớn khi đường đặc tính của các bơm 

ghép thoải (có độ dốc nhỏ) và đường đặc tính lưới không dốc lắm cách ghép này ứng 

dụng trong các hệ thống bơm cần có cột áp H thay đổi ít, khi lưu lượng Q thay đổi 

nhiều. 

- Số lượng bơm ghép song song để tăng lưu lượng trong hệ thống có giới hạn 

nhất định, xác định bởi đường đặc tính chung của các bơm ghép và đặc tính lưới. 

10.5.2. Ghép nối tiếp  

Dùng trong trường hợp hệ thống có yêu cầu cột áp lớn hơn cột áp của một bơm . 

Điều kiện để các bơm ghép nối tiếp làm việc được bình thường trong hệ thống là các 

bơm ghép có cùng một lưu lượng . 
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                                            Q1 = Q2 = ... = Qi 

Cột áp làm việc của hệ thống có ghép nối tiếp bơm khi Q = const  bằng tổng cột 

áp các bơm ghép:             Hc = H1 + H2 + ... + Hi 

Xét hai bơm 1,2 ghép nối tiếp (Hình 10-14) làm việc trong một hệ thống. 

            Đường đặc tính chung của 2 bơm 

ghép (Hc - Q) được xây dựng bằng cách 

cộng các cột áp của riêng từng bơm ghép 

với cùng một lưu lượng. Giao điểm của 

đường đặc tính chung với đường đặc tính 

lưới là điểm làm việc của các bơm ghép 

trong hệ thống (điểm A - Hình 10-14). 

Từ đó ta xác định được lưu lượng Q và 

cột áp của hai bơm ghép (H1+H2). 
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Hình 10-14 

Chú ý : 

          - Khi ghép nối tiếp nên chọn bơm và hệ thống có đường đặc tính dốc nhiều mới 

có hiệu quả cao.          

   - Khi ghép nối tiếp, bơm thứ 2 phải làm việc với áp suất cao hơn bơm 1, do đó 

phải chú ý đến độ bền của bơm và hệ thống đường ống. 

 

10.6. ứng dụng luật tương tự trong bơm ly tâm   

       10.6.1. Sự liên hệ giữa lưu lượng, cột áp với số vòng quay của bơm ly tâm 

Ta ®� biết trong một bơm ly tâm khi số vòng quay làm việc (n) của bơm thay đổi 

thì các thông số làm việc khác của bơm Q, H, N cũng thay đổi theo. Thực nghiệm 

chứng tỏ rằng khi một bơm ly tâm làm việc với số vòng quay n thay đổi ít (dưới 50% so 

với n định mức) thì hiệu suất của bơm η thay đổi ít có thể xem η = const. Mặt khác các 

vận tốc đều tỷ lệ với số vòng quay nên các tam giác vận tốc sẽ đồng dạng với nhau. Do 
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đó các chế độ làm việc khác nhau của một bơm khi số vòng quay n thay đổi ít, xem 

như các trường hợp tương tự.  

  ứng dụng các công thức xác định lưu lượng Q và cột áp H của bơm ly tâm :     

                                            Q = π D b C2rηV 

                                        
g

cosCKu
H t222 ηα

=             

Gọi H1 , Q1 , N1 là cột áp, lưu lượng và công suất ứng với số vòng quay n1; 

        H2 , Q2 , N2 là cột áp, lưu lượng và công suất ứng với số vòng quay n2; 

Ta xác định được các quan hệ tỷ lệ giữa lưu lượng, cột áp và công suất với số 

vòng quay của bơm ly tâm như sau : 

                                            
2
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Q
=                                          (11-5) 
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=                                      (11-7) 

 

        10.6.2. Xác định điểm làm việc và đường đặc tính khi chế độ làm việc của 

bơm thay đổi 

a) Vẽ đường đặc tính mới của bơm khi số vòng quay làm việc thay đổi: Biết 

đường đặc tính làm việc H = ƒ(Q) với số vòng quay n (Hình 11-15) ứng với điểm làm 

việc A1(H1 , Q1), dùng công thức (11-5)(11-6) có thể tính được H’1 , Q’1 ứng với điểm 

làm việc A’1(H’1 , Q’1) khi số vòng quay của bơm n’≠ n. 

                                            
2

11
n

'n
H'H 








=  



 

 

130 

                                             







=

n

'n
Q'Q 11  

Cũng tương tự như vậy đối với các điểm khác A2 ,A3 ,...,Ai trên đường đặc tính H 

= ƒ(Q) ta có thể tìm ra các điểm tương ứng A’2 ,A’3 ,...,A’i. Và ta có thể vẽ được đường 

đặc tính mới của bơm H = ƒ’(Q) ứng với số vòng quay làm việc n’ của bơm. 

H

H
1

H'
1

O Q'
1 Q

1
Q

A'
1

A
1A'
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A'
3

A
2

A
3

H=f(Q)

H=f'(Q)

H

H'
1

H
1

O Q
1
Q'

1 Q

H=f'(Q)

H=f(Q)

A
1

A'
1

n'

n

 

                 Hình 10-15.                                                         Hình 10-16. 

 

b) Vẽ đường biểu diễn những điểm làm việc tương tự (đường cùng hiệu suất) từ 

các quan hệ tương tự (10-5)(10-6) ta có thể viết: 

                                       
2

1

1

1

1

'Q

Q

'H

H








=     hoặc    const

'Q

'H

Q

H
2

1

1

2

1

1 ==  

Như vậy các điểm làm việc A1 ,A’1 ,... ứng với các cặp trị số H1 , Q1 ; H’1 , Q’1  

;... biểu diễn những chế độ làm việc tương tự. Các điểm làm việc tương tự biểu thị quan 

hệ bậc 2 giữa l−u lượng và cột áp - Quy luật Parabol: H = KQ2 (K - hằng số). Đường 

cong này là đường biểu diễn các điểm làm việc có hiệu suất bằng nhau gọi là đường 

cùng hiệu suất. 

c) Xác định số vòng quay làm việc của bơm ứng với một điểm làm việc cho 

trước. 
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Chẳng hạn cần xác định số vòng quay n’ có đường đặc tính làm việc đi qua điểm 

A’1(H’1, Q’1) không nằm trên đường đặc tính cho trước H =  ƒ(Q) ứng với số vòng quay 

n. 

Muốn vậy, trước hết ta phải xác định đường cong cùng hiệu suất - biểu diễn các 

điểm làm việc tương tự với điểm A’1(H’1 , Q’1). 

Như vậy có H’1 = KQ’1
2 hay   

2

1

1

'Q

'H
K =  

Khi biết K rồi, vẽ đường H = KQ2 đi qua điểm cho trước A’1 cắt H = ƒ(Q) tại 

điểm A1 (Hình 10-16) đó chính là điểm làm việc tương tự với điểm A’1. Khi biết được 

điểm A1(H1 , Q1) từ quan hệ tương tự (10-5 ), hoặc (10- 6 ) ta có thể xác định được số 

vòng quay n’: 

                                  n
Q

'Q
' n

1

1=     hoặc   
1

1

H

'H
 n' n =  

*Chú ý: bơm có thể làm việc với số vòng quay giảm, nhưng tăng số vòng quay 

trong trường hợp cần phải theo qui định của nhà máy chế tạo. 

       10.6.3. Định luật tương tự  

Hai máy bơm tương tự phải thoả m�n các tiêu chuẩn tương tự sau đây: 

- Tương tự hình học là hai máy bơm phải đồng dạng, nghĩa là các góc bố trí 

cánh dẫn phải bằng nhau và các kích thước tương ứng phải tỷ lệ với nhau. 

- Tương tự động học là các tam giác vận tốc tương ứng của chất lỏng chảy trong 

2 bánh công tác của 2 máy bơm phải đồng dạng, nghĩa là tỷ lệ giữa các vận tốc tương 

ứng phải bằng nhau. 

Ta thấy rằng những bánh công tác tương tự có đường kính D1 và D2 với số vòng 

quay n1 và n2 tạo nên cột áp H1và H2 . 

Từ phương trình cơ bản của bơm ly tâm (xác định cột áp) và công thức xác định 

lưu lượng của bơm, ta xác định được các quan hệ tương tự của lưu lượng cật áp và công 

suất khi số vòng quay và đường kính bánh công tác của 2 bơm khác nhau : 
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3
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3
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'Q

Q
=                                (10-8) 

                                             
2
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11

2

1

Dn

Dn

H

H





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
=                            (10-9) 

                                             
5

2

1

3

2

1

2

1

D

D

n

n

N

N




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
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


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


=                     (10-10) 

Các quan hệ (10-8),(10-9),(10-10) thể hiện nội dung của định luật tương tự của 

bơm ly tâm. 

Dựa vào định luật tương tự ta có thể tính toán với độ chính xác cao những thông 

số cơ bản của bơm thiết kế, nếu biết thông số của bơm tương tự và nghiên cứu bằng 

thực nghiệm loại bơm mới trên mô hình nhỏ làm giảm nhẹ công việc và tăng thêm sự 

hoàn chỉnh cấu tạo bơm. 

Tuy nhiên định luật tương tự chỉ ứng dụng trong trường hợp kích thước của bơm 

không khác nhau quá 2 đến 3 lần và bơm làm việc với cùng một loại chất lỏng. 

      

10.6.4. Số vòng quay đặc trưng nS  

Số vòng quay đặc trưng là số vòng quay của bánh công tác bơm ly tâm, có các 

chi tiết máy tương tự hình học với bánh công tác của bơm nghiên cứu, có năng suất Q 

= 75l/s và cột áp H = 1m cột nước. 

Dùng định luật tương tự ta có: 

                                     
3

3

SS

22

2

S

2

S

nD

Dn

Q

075,0
      va        

Dn

Dn

H

1
==  

DS và nS là đường kính bánh công tác và số vòng quay bơm có năng suất 

Q=75l/s , cột H = 1m cột nước. 

Từ hai biểu thức trên ta tính được  
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                         và :          
2/32
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S

3
S

Hn

n

Hnn

nn

Q

075,0
==  

                  Rút ra :            
4/3S

H

Q n
65,3n =                                     (10-11) 

Xét phương trình (10-11) ta thấy số vòng quay đặc trưng không phụ thuộc vào 

loại chất lỏng. Như vậy ta có thể xác định được số vòng quay đặc trưng của bất kỳ loại 

bơm nào, nếu biết được năng suất, cột áp của bơm ứng với số vòng quay n. 

Dùng khái niệm về số vòng quay đặc trưng, ta có thể : 

- Thành lập sự phân loại thuỷ lực bơm ; 

- So sánh những loại bánh công tác khác nhau của bơm ly tâm ; 

- Nghiên cứu những bơm lớn trên mô hình nhỏ ; 

- Chọn bơm tiện lợi nhất khi biết năng suất và cột áp. 

 

10.7. Một số điểm chú ý trong kết cấu và sử dụng bơm ly tâm 

       10.7.1. Lực hướng trục trong bơm ly tâm 

          ở những bơm hút một phía, trong 

thời gian làm việc bánh công tác chịu 

tác dụng của lực hướng trục về phía 

ngược với hướng chuyển động của chất 

lỏng đi vào bơm. Lực đó sinh ra lực ma 

sát phụ làm tăng thêm tổn thất năng 

lượng, giảm năng suất và hiệu suất của 

bơm.Quan sát sơ đồ bánh công tác 

(Hình 10-17),  
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khi chất lỏng đi vào bánh công tác có áp suất p1 và khi đi ra áp suất tăng lên p2 . 

Vì p2 lớn hơn p1 nên chất lỏng đi qua các kẽ hở giữa bánh công tác và thân bơm và các 

buồng trống 1 và 2 và có thể chạy ngược về ống hút làm giảm năng suất bơm. 

Lực hướng trục là độ chênh áp lực tác dụng lên                        

 hai mặt trống 1 và 2 từ hai phía, nghĩa là: 

               Pht = ( πR2
2 - πRo

2 ) p2 - (πR2
2 - πR1

2 ) p2 - (πR1
2 - πRo

2 ) p1 

Sau khi biến đổi ta có: 

                                  Pht = π (R1
2 - Ro

2 ) ( p2 - p1 ) 

Nếu  p2 -  p1 = γ H  (cột áp của bơm)  ta có: 

                                  Pht = π γH (R1
2 - Ro

2)                               (10-12) 

Để làm cân bằng lực hướng trục, thường dùng các biện pháp sau đây : 

- Với bơm có một bánh công tác: cho chất lỏng đi vào từ hai phía (bơm có 2 

miệng hút) hoặc trên đĩa sau bánh công tác có khoan những lỗ, do đó làm giảm độ 

chênh áp suất tác dụng lên thành ngoài của bánh công tác. 

- Với bơm có nhiều bánh công tác: có thể bố trí các bánh công tác đối xứng 

ngược nhau; hoặc dùng pittong cân bằng gắn vào phần cuối roto của bơm ; hoặc dùng 

đĩa cân bằng gắn vào trục bơm ở cấp cuối cùng. 

       

        10.7.2. Một số điểm chú ý khi sử dụng bơm 

- Chọn bơm đúng theo yêu cầu kỹ thuật, dựa vào đường đặc tính của hệ thống và 

đường đặc tính của bơm, trong đó đặc biệt chú ý đường đặc tính cơ bản (H - Q); 

- Các thiết bị và đồng hồ đo áp suất, đo chân không, đo điện nên có đầy đủ, phải 

có van một chiều ở ống hút để dễ dàng khi mồi bơm và khởi động bơm; 

- Trước khi khởi động bơm phải kiểm tra tình trạng bơm, dầu mỡ bôi trơn, động 

cơ, các mối ghép, hệ thống điện ..., sau đó đổ nước để mồi bơm để cho nước điền đầy 
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vào trong ống hút và bánh công tác của bơm, đóng khoá trên đường ống đẩy lại để 

tránh quá tải động cơ khi khởi động bơm; 

- Khi khởi động bơm, cho động cơ quay ổn định rồi mới từ từ mở khoá ở ống 

đẩy cho đến khi đạt năng suất cần thiết; 

- Trong khi bơm làm việc cần theo dõi đồng hồ đo, chú ý nghe tiếng máy để 

phát hiện những hiện tượng bất thường và có biện pháp xử lý kịp thời; 

- Khi chuẩn bị tắt máy, làm thứ tự động tác ngược với khi cho máy chạy: đóng 

khoá trên ống đẩy trước, tắt máy sau. 

- Khi bơm làm việc chất lỏng không lên hoặc lên ít, cần dừng máy và kiểm tra 

lại: 

+ Các van hoặc khoá trên ống đẩy; 

+ ống hút không kín hoặc chưa đuổi hết không khí ra khi mồi bơm; 

+ Lưới chắn rác bị lấp kín hoặc miệng ống hút không ở đúng độ sâu cần thiết 

cách mặt thoáng bể hút; 

+ Bánh công tác quay ngược chiều (khi đấu dây ngược pha trong động cơ điện) 

hoặc số vòng quay bánh công tác tăng, giảm quá định mức cho phép... 
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Chương XII 

Bơm pittông 

 

12.1. Khái niệm chung 
 

Năm 1640 - Nhà vật lý học người Đức Otto Henrich ®! chế tạo thành công bơm 

pittông đầu tiên, nó là một dạng điển hình thuộc loại bơm thể tích làm việc theo nguyên 

tắc ép đẩy chất lỏng trong buồng kín. 

Ưu điểm của bơm pittông là có thể tạo ra áp suất của chất lỏng bơm rất cao. Trị số cột 

áp của bơm không phụ thuộc vào lưu lượng mà chỉ phụ thuộc vào công suất động cơ 

truyền động cho bơm. 

Nhược điểm của bơm pittông là kích thước lớn, giá thành cao, trọng lượng lớn, 

diện tích đặt máy lớn, cơ cấu của bơm phức tạp dễ hư hỏng và truyền chất lỏng không 

đều. 

Sơ đồ cấu tạo của bơm pittông tác dụng đơn được chỉ ra trên hình 12-1. 

Nếu bơm pittông được kéo bởi một động cơ, thì chuyển động quay của trục 

động cơ được biến đổi thành chuyển động tịnh tiến của pittông 1 trong xi lanh 2 nhờ hệ 

thống thanh truyền tay quay với hành trình S = 2R (R - bán kính tay quay) 
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Hai điểm B1, B2 của pittông tương ứng với hai vị trí C1, C2 của tay quay. Khi 

trong buồng làm việc 5 chứa đầy chất lỏng, nếu tay quay từ vị trí C2 quay theo chiều 

mũi tên thì pittông di chuyển từ B2 về phía trái. Thể tích buồng 5 tăng dần, áp suất p 

trong đó giảm đi và nhỏ hơn áp suất mặt thoáng bể hút pa(p< pa). Do đó chất lỏng từ bể 

hút qua van hút 6 vào buồng làm việc 5, trong khi đó van đẩy 4 đóng. Khi pittông dịch 

chuyển từ B2 đến B1 bơm thực hiện quá trình hút. Sau đó, tay quay tiếp tục quay từ C1 

đến  C2 , pittông đổi chiều chuyển động từ B1 đến B2. Thể tích buồng làm việc giảm 

dần, áp suất chất lỏng tăng lên, van hút 6 bị đóng , van đẩy 4 mở, chất lỏng đẩy vào 

ống đẩy. Quá trình pittong di chuyển từ B1 đến B2 gọi là quá trình đẩy. Như vậy cứ một 

vòng quay của tay quay thì bơm thực hiện được hai quá trình hút và đẩy liền nhau. Nếu 

tay quay tiếp tục quay thì bơm lại lặp lại quá trình hút và đẩy như cũ. Một quá trình hút 

và đẩy kế tiếp nhau gọi là một chu kỳ làm việc của bơm. 

Do kết cấu và nguyên lý làm việc như trên nên so với bơm ly tâm, bơm pittông 

không cần phải mồi nước khi khởi động và có thể tạo nên được áp suất lớn (>200at), 

nhưng chuyển động của chất lỏng qua bơm không đều, lưu lượng của bơm bị dao động.  

Bơm pittông có nhiều loại khác nhau, thường phân loại theo các cách như sau : 

a) Theo số lần tác dụng trong một chu kỳ làm việc, bơm pittong được chia ra : 

- Bơm tác dụng đơn (hình 12-1) hay còn gọi là bơm tác dụng một chiều. Trong loại 

bơm này chất lỏng làm việc ở về một phía của pittông. Một chu kỳ làm việc của pittông 

chỉ có một quá trình hút và một quá trình đẩy nối tiếp nhau. 

- Bơm tác dụng kép (hình 12-2) hay còn gọi là bơm tác dụng hai chiều. Trong loại bơm 

này pittông làm việc cả hai phía, do đó có hai buồng làm việc A, B hai van hút 1,4 và 

hai van đẩy 2,3. Trong một chu kỳ làm việc của bơm có hai quá trình hút và hai quá 

trình đẩy. 

Lưu ý : Bơm sai động là một trường hợp riêng của bơm tác dụng kép. Trong bơm sai 

động chỉ có một van hút và một van đẩy, thể tích chất lỏng làm việc ở buồng A chỉ 

bằng 1/2  ở buồng B. 

- Bơm tác dụng nhiều lần : 

+ Bơm tác dụng 3 lần chính là do 3 bơm tác dụng đơn ghép lại với nhau, các tay quay 

bố trí lệch nhau trên trục khuỷu một góc 120o (hình 12-3). Trong một chu kỳ làm việc 

của bơm có 3 quá trình hút và 3 quá trình đẩy. 

+ Bơm tác dụng bốn lần có thể do 2 bơm tác dụng kép hoặc 4 bơm tác dụng đơn (có tay 

quay bố trí lệch nhau một góc 90o) ghép lại với nhau. 

b) Theo đặc điểm kết cấu của pittông, bơm được chia ra. 

- Bơm pittông đĩa (hình 12-1), pittông có dạng hình đĩa, mặt xung quanh của pittông 

tiếp xúc với xi lanh. Nhược điểm của loại bơm này là pittông và xi lanh phải chế tạo với 

độ chính xác cao (thường làm tăng độ kín khít bằng các vòng găng lắp trên pittông). 
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- Bơm pittông trụ (hình 13-3), pittông có dạng hình trụ, mặt xung quanh của pittông 

không tiếp xúc với xi lanh, nên khi làm việc xi lanh không bị mài mòn. Bộ phận lót kín 

là những đệm lót không gắn liền với pittông, nên có khả năng chế tạo chính xác, lót kín 

được tốt hơn. Loại bơm này thường được dùng với áp suất lớn. 

Ngoài ra người ta còn phân loại bơm pittông theo áp suất, lưu lượng, vị trí... 

B

D

2

P

A

3

41

 
Hình 12-2                                              Hình 12-3 

 

12.2. Lưu lượng của bơm pittông  
 

Lưu lượng lý thuyết (hay lý thuyết trung bình) của bơm pittông bằng tổng thể 

tích làm việc của bơm trong một đơn vị thời gian. Còn lưu lượng tức thời phụ thuộc vào 

vận tốc chuyển động của pittông, mà vận tốc này lại thay đổi theo thời gian t . 

 

12.2.1. Lưu lượng trung bình  

a) Lưu lượng lý thuyết trung bình :                         Q
qn

l =
60

                   (12-1) 

          q -Thể tích làm việc trong một chu kỳ 

          n -Số vòng quay của bơm 

Đối với bơm tác dụng đơn :                        S
4

D
FSq

2π
==                  (12-2) 

Đối với bơm tác dụng kép :     q = FS + (F-f)S = 
π

4
(2D2 - d2)        (12-3) 

Trong đó :  F, f - diện tích mặt pittông, cần pittông 

                  D, d -đường kính pitt«ng, cần pitt«ng 
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b) Lưu lượng thực tế trung bình Q < Ql vì bộ phận lót kín ; van không kín ; van hút van 

đẩy đóng mở chậm ; không khí lọt vào bơm... 

                                         Q = ηQ Ql        ;         ( ηQ < 1 ) 

 

12.2.2. Lưu lượng tức thời 

Lưu lượng của bơm pittông tác dụng đơn tại một thời điểm bất kỳ (tức thời) 

được xác định : 

                                         Q = FV                                                 (12-4) 

V- Vận tốc tức thời của dòng chất lỏng trong bơm cũng chính là vận tốc tức thời 

của pittông. 

Vậy sự biến đổi lưu lượng của bơm phụ thuộc vào sự biến đổi của vận tốc 

pitt«ng. 

Khảo sát chuyển động của pittông (hình 12-1), nếu 
R

l
≤ 0 1,   thì : 

                                   x ≈ C2T = R - Rcosϕ = R(1-cosϕ) 

Trong đó       ϕ = ω t         (ω - vận tốc góc , t - thời gian) 

Vận tốc tức thời của pittông : 

                                            v = 
dx

dt
 = R ω sinϕ 

Lưu lượng tức thời của bơm tác dụng đơn là : 

                                          Q = F R ω sinϕ                                   (12-5) 

Ta thấy Q dao động theo hình sin :  Qmax khi ϕ = π /2 ; Qmin = 0 khi ϕ = 0 (hình12-4). 

RFω

maxQ

2/π π

ϕ

Q

Q

O

ϕ

ϕ
ϕ

 
Hình 12-4 

Tương tự như trên ta có thể vẽ được biểu đồ lưu lượng tức thời của bơm pittông 

tác dụng kép (hình 12-5), bơm tác dụng 4 lần (hình 12-6) và bơm tác dụng 3 lần  (hình 

12-7). 
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Để đánh giá mức độ không đều của lưu lượng, người ta dùng hệ số không đều về 

lưu lượng :                           ψ =
Q

Ql

max                                               (12-6) 

Ta tính được hệ số không đều của : 

- Bơm tác dụng đơn :       ψ = π  ; 

- Bơm tác dụng kép và bơm tác dụng 4 lần : ψ = π/2 

- Bơm tác dụng 3 lần : ψ = π/3. 

 

Hành trình tiến
phía không có cần

Hành trình lui

phía có cần

2Fωs 2(F-f)ωs
Q

m
a
x

ϕ π/2 3π/2 2ππ ϕO

 
Hình 12-5 

 

Vậy ta thấy bơm pittông tác dụng ba lần có ψ nhỏ nhất trong các bơm pittông ®! 

nêu trên, điều này cũng phù hợp với nhận xét qua các biểu đồ lưu lượng vẽ ở trên. 

Q

O

Q
m

in Q

Q
m

a
x

π 2π ϕ
 

Hình 12-6          

 

Q

O

Q

Q
m

in

Q
m

a
x

π π2 ϕ

 
 Hình 12-7 
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12.2.3. Điều chỉnh lưu lượng 

Lưu lượng  của bơm pittông được điều chỉnh bằng các biện pháp sau : 

- Thay đổi số vòng quay trục động cơ nghĩa là thay đổi số chu kỳ làm việc của 

bơm trong một đơn vị thời gian. 

- Điều chỉnh khoá để tháo chất lỏng từ buồng đẩy về buồng hút. 

- Thay đổi diện tích mặt làm việc của pittông bằng các cơ cấu đặc biệt. 

- Thay đổi chiều dài hành trình pittông S bằng các thay đổi chiều dài làm việc 

của tay quay hoặc thanh truyền. 

 

12.3. Phương trình chuyển động của chất lỏng trong bơm 

pittông, áp suất của bơm pittông trong quá trình hút 

và đẩy 
 

12.3.1. Phương trình Becnuli của dòng không ổn định trong bơm pittông ; cột 

áp quán tính. 

Như ®! phân tích ở trên vận tốc chuyển động của chất lỏng trong bơm phụ thuộc 

vào vận tốc chuyển động của pittông v=f(t) , có gia tốc 
dv

dt
≠ 0 , do đó phát sinh ra lực 

quán tính làm ảnh hưởng đến quá trình chuyển động của chất lỏng trong bơm pittông. 

ứng dụng phương trình Benuli viêt cho dòng chảy không ổn định trong bơm 

pittông như sau : 

                              Z
p v

g
Z

p v

g
h hw qt1

1 1

2

2

2 2

2

1 2
2 2

+ + = + + + +−γ γ
              (12-7) 

                hqt - Cột áp quán tính 

                                h
g

v

t
dlqt = ∫

1 ∂

∂
 

vì vận tốc v chỉ phụ thuộc vào thời gian : 
∂

∂

v

t

dv

dt
=  = Rω2cosϕ 

do đó                    h
L

g
Rqt = ω ϕ2

cos                                                   (12-8) 

Cột áp quán tính có thể gây ra hiện tượng xâm thực và làm hư hỏng các thiết bị 

của bơm. Vì vậy ta cần phải nghiên cứu qui luật biến thiên áp suất của bơm trong quá 

trình hút và đẩy. 

 

12.3.2. áp suất của bơm pittong trong quá trình hút 

Xét bơm pittong tác dụng đơn làm việc trong hệ thống (Hình 12-8) 
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Viết phương trình Benuli cho mặt cắt a-a và b-b, mặt chuẩn a-a: 

                             
p

Z
p V

g
h h

a

h

x x

wh qthγ γ
= + + + +∑1 1

2

2
 

Trong đó : 

px1- áp suất buồng làm việc trong quá trình hút; 

vx1- Vận tốc chất lỏng trong buồng làm việc, cũng chính là vận tốc của pittong; 

∑hwh- Tổng tổn thất trên toàn bộ chiều dài ống hút. 

hqth- Cột áp quán tính trên ống hút. 

                                h
L x

g

dV

dt
qth

h x
=

+







 1  

Suy ra :                
p p

Z
V

g
h h

x a

h

x

wh qt

1 1

2

2γ γ
= − + + +









∑                         (12-9) 

áp suất ở buồng làm việc trong qúa trình hút px1 (nếu hqt>0) sẽ nhỏ hơn áp suất 

trên mặt thoáng của bể hút pa :    px1<pa 

Cột áp quán tính là đại lượng đổi dấu trong qúa trình hút và đẩy của bơm. Khi 

pittong bắt đầu quá trình hút chất lỏng, vx1 tăng dần thì hqt đóng vai trò cản (hqt>0) làm 

ảnh hưởng xấu đến khả năng hút của bơm. Khi vx1 giảm (hqt<0) thì cột áp quán tính 

đóng vai trò tích cực, tăng thêm cột áp, có ảnh hưởng tốt đến khả năng hút của bơm. 

Điều kiện chống xâm thực   
p p

h
x

x o

H1

γ γ









 ≥ +

=

∆                            (12-10) 

C

C

Z
®

b

Z
h

b

S S
-x

b

x

b

a Q P
a a

Z
h

 
Hình 12-8                                            Hình 12-9 

 

12.3.3. áp suất của bơm trong quá trình đẩy. 
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Để nghiên cứu sự biến thiên áp suất tại buồng làm việc của bơm trong qúa trình 

đẩy, ta viết phương trình Benuli cho mặt cắt b-b và c-c, mặt chuẩn b-b (Hình 12-9): 

                             
p v

g
Z

p v

g
h h

x x

d

c c

wd qtd

2 2

2 2

2 2γ γ
+ = + + + +∑     

Suy ra :                
p p

Z
v

g
h h

v

g

x c

d

c

wd qtd

x2

2

2

2

2 2γ γ
= + + + +









 −∑                    (12-11) 

Trong đó :            h
L S x

g

dv

dt
qtd

d x
=

+ −







 2      

áp suất trong buồng làm việc px2 cực đại khi pittong bắt đầu đẩy (x=s) và có trị 

số nhỏ nhất ở cuối quá trình đẩy (x=0):     hqtđ=(-hqtđ)max : 

                                  [ ]p p
Z h h

x c

d wd qtd

2

γ γ









 = + + −∑

min

max
                (12-11) 

Trong lúc đó buồng làm việc có thể xuất hiện chân không ( 
px2

γ
  <10,3mH20) và 

xảy ra hiện tượng xâm thực. Điều kiện không xảy ra xâm thực: 

                                            h
Pp

H

0x

2x ∆+≥








=
γγ

                                  (12-12) 

 

12.3.4. Số vòng quay giới hạn (nmax) 

Ta cần phải hạn chế áp suất nhỏ nhất ở buồng làm việc của bơm trong qúa trình 

hút và đẩy để đảm bảo không xảy ra hiện tượng xâm thực theo các điều kiện (12-

10)(12-12). Số vòng quay của bơm ảnh hưởng quan trọng đến các điều kiện đó. Do đó 

cần phải xác định số vòng quay giới hạn của bơm nmax. 

Thay ω
π

=
n

30
 vào (12-10)(12-12) ta được : 

                                          n
L R

p p
h Z hh

h

a H

h whmax,
=

−
− − −











895

γ
∆  

                                         n
L R

p p
h Z hd

d

C H

d wdmax,
=

−
− + +











895

γ
∆  

Số vòng quay cho phép [n] của bơm phải : 

                                         [n]  ≤  nmaxh,d 

Với bơm nước, thường [n] = 100 ÷ 200 v/ph 
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12-4. Khắc phục hiện tượng không ổn định của chuyển động 

chất lỏng trong bơm pittong 
 

Sự chuyển động không ổn định của chất lỏng trong quá trình làm việc của bơm 

do lưu lượng và áp suất thay đổi gây ra ®! làm tăng tổn thất thuỷ lực, gây chấn động và 

nếu bơm làm việc trong thời gian dài, có thể xuất hiện va đập thuỷ lực làm hỏng các bộ 

phận làm việc và của hệ thống. Trong trường hợp nhiều bơm cùng làm việc trong một 

hệ thống, biên độ dao động của áp suất trong hệ thống có thể tăng lên rất lớn vì cộng 

hưởng. Ngoài ra, dao động của áp suất và lưu lượng của bơm còn ảnh hưởng xấu đến 

chất lượng làm việc của hệ thống thuỷ lực. Do đó cần phải có biện pháp để hạn chế tính 

chất không ổn định của dòng chảy trong bơm pittong. Nói chung có 3 biện pháp sau 

đây: 

1- Dùng bơm tác dụng hai chiều (bơm tác dụng kép) 

2- Dùng bơm ghép vì hệ số không đều về lực lượng của các bơm pittong ghép 

nhỏ hơn bơm tác dụng đơn rất nhiều. 

3- Dùng bình không khí để điều hoà lưu lượng và áp suất gọi là bình điều hoà. 

Đó là những bình chứa kín đặt trên ống hút và ống đẩy. 

 

x
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Z
h

P
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P
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Z
d

 

Hình 12-10                                               Hình 12-11 

 

Cách làm việc của bình điều hoà hút (Hình 12-10) như sau : Trong quá trình hút 

của bơm một phần chất lỏng được tích luỹ lại trong bình điều hoà. Nếu kích thước của 

bình đủ lớn thì dao động mực chất lỏng trong bình sẽ nhỏ. Mặt khác do có sự chênh 
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lệch áp suất giữa mặt thoáng của chất lỏng trong bình và mặt thoáng bể hút mà chất 

lỏng chảy từ bể hút lên bình một cách liên tục và có thể xem như dòng chảy ổn định. 

Chuyển động không ổn định của dòng chảy chỉ xuất hiện ở đoạn từ bình điều hoà đến 

mặt pittong. Do đó lực quán tính trong ống hút chỉ xuất hiện trên đoạn ngắn từ bình 

điều hoà đến bơm, giảm được tổn thất năng lượng trong ống hút. 

Cách làm việc của bình điều hoà đẩy (Hình 12-11) như sau : Trong quá trình đẩy một 

phần lưu lượng của bơm (lớn hơn lưu lượng trung bình) được tích luỹ lại trong bình, 

mức chất lỏng sẽ dâng lên nén khối không khí ở phần trên của bình, tạo nên áp suất 

lớn. Khi van đẩy đóng, nhờ có áp suất lớn của khối không khí bị nén trong bình, nên 

chất lỏng được tiếp tục đẩy ra ống đẩy, vì vậy dao động của lưu lượng và áp suất trên 

ống đẩy được giảm đi, dòng chảy điều hoà hơn. 

Cũng như bình điều hoà hút, bình điều hoà đẩy có tác dụng làm giảm lực quán tính 

trong ống đẩy của bơm pittong. Lực quán tính chỉ còn xuất hiện trên đoạn ngắn từ bơm 

đến bình điều hoà, giảm được tổn thất năng lượng trên ống đẩy. 

Để bình điều hoà đẩy có tác dụng, cần phải đảm bảo thường xuyên một lượng không 

khí cần thiết nhất định ở trong bình. 

 

 

12-5. Đường đặc tính của bơm pittong 
 

Bơm pittong cũng có các đường đặc tính thể hiện đặc điểm và khả năng làm việc 

của bơm. 

Trên hình 12-12 là đường đặc tính làm việc cơ bản của bơm pittong H=f(Q) với hai số 

vòng quay n1 và n2 (n2>n1) 

Đối với bơm pittong cột áp không phụ thuộc vào lưu lượng, nên đường đặc tính 

lý thuyết của bơm được biểu diễn bằng các đường thẳng song song với trục tung (0H) 

ứng với các lưu lượng không  đổi (đường AB,CD). Nhưng đường đặc tính thực nghiệm 

của bơm thì không hoàn toàn như vậy (đường AG,CR). Khi cột áp của bơm tăng lên thì 

lưu lượng có giảm đi vì tổn thất lưu lượng tăng. 

Sự chênh lệch giữa đường đặc tính cột áp lý thuyết và thực nghiệm càng nhiều 

khi số vòng quay làm việc n càng lớn, vì khi đó tổn thất lưu lượng tăng không phải chỉ 

do rò rỉ mà còn do sự đóng mở của van đẩy và hút không kịp thời. 

Trên hình 12-13 biểu diễn các đường đặc tính làm việc Q=f(H); 

N=f(H);ηQ=f(H) ứng với số vòng quay n=const. Đối với bơm pittong có n=const, 

thường biểu diễn các thông số làm việc theo H vì khi lưu lượng Q không đổi thì việc 



 134 

điều chỉnh chế độ làm việc của các bơm thường được thực hiện bằng cách thay đổi áp 

suất làm việc. 

Khi áp suất làm việc H của bơm không đổi, nếu số vòng quay n tăng lên thì Q,N,ηQ 

cũng tăng (Hình 12-14). 
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Hình 12-14                                        Hình 12-15 

 

Hình 12-15 thể hiện các đường đặc tính xâm thực của bơm theo hai số vòng 

quay khác nhau n1 và n2 (n1>n2). Từ đường đặc tính xâm thực có thể xác định chiều cao 

hút cho phép của bơm pittong. 
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phần iii 

cấp thoát nước trong nông nghiệp 

 
Chương XIii 

tưới nước trong nông nghiệp 
 

13.1. chế độ tưới nước cho cây trồng 

 

13.1.1. Đất, nước và cây trồng 

Trong những điều kiện để cây trồng sinh trưởng và phát triển như đất đai, khí 

hậu, thời tiết thì nước giữ vai trò quyết định. Nước giúp cho quá trình quang hợp của 

cây, tạo thành các chất hữu cơ, nước làm nhiệm vụ vận chuyển các muối hoà tan và 

cần thiết cho sự điều hoà nhiệt của cây trồng qua hiện tượng bay hơi mặt lá. Đây là 

lượng nước chính cần cho cây. 

Nhu cầu nước phụ thuộc vào từng loại cây trồng và tuỳ theo thời kỳ sinh 

trưởng của chúng. Độ ẩm thích hợp của cây trồng cạn thường trùng với độ ẩm tối đa 

của đất, còn độ ẩm tối thiểu giữ cho cây sinh trưởng được thường từ 70 ÷ 80% độ ẩm 

tối đa (Bảng 13-1) 

 

          Bảng 13-1 

Giới hạn dưới của độ ẩm thích hợp cho một số cây trồng 

(tính bằng % độ ẩm tối đa) 

 

Cây trồng 

 

Tính chất đất 

Giới hạn 

dưới ẩm 

thích hợp 

 

Thời kỳ cần nước nhất 

  Ngô 

  Khoai tây 

  Bắp cải 

  Cà chua 

  Khoai 

lang 

  Lúa mì 

thịt và thịt nhẹ 

thịt và thịt nhẹ 

thịt và thịt nhẹ 

thịt và thịt nhẹ 

thịt và thịt nặng 

đất thịt 

75 ÷ 80 

75 ÷ 80 

80 ÷ 85 

70 ÷ 75 

70 ÷ 75 

70 ÷ 80 

phân hoá cờ, trỗ cờ, phun râu 

củ phình to đến thu hoạch  

trong suốt quá trình sinh trưởng 

hình thành quả 

củ phình to đến thu hoạch 

phân hoá đòng chín sữa 
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Tuy nhiên chế độ tưới nước trong đất không những thay đổi tuỳ theo điều 

kiện thời tiết khí hâu, mà còn tuỳ thuộc vào tính chất vật lý của đất ; như kết cấu, độ 

rỗng, dung trọng và cả tính thấm nước của đất. 

Tưới nước làm giảm cấp hạt trên 2mm và tăng cấp hạt có kích thước nhỏ hơn 

2mm ở lớp đất từ 0 ÷ 20cm, do đó dung trọng đất tăng lên, độ rỗng và tính thấm 

nước giảm xuống. 

Ngoài ra, với độ ẩm thích hợp (50 ÷ 60% độ ẩm tối đa) thì sức liên kết giữa 

các hạt đất yếu nhất, sức cản lên các bề mặt làm việc của các công cụ làm đất nhỏ 

nhất so với cùng loại đất ở độ ẩm khác. 

Tưới nước còn ảnh hưởng đến nhiệt độ đất, làm cho chế độ nhiệt trong đất 

được tưới điều hoà hơn, do đó cây trồng phát triển thuận lợi. 

Tưới nước cũng làm thay đổi hoá tính của đất. Nước là môi trường để tiến hành các 

quá trình phản ứng hoá học trong đất, tạo điều kiện thuận lợi cho cây trồng hấp thụ 

các chất dinh dưỡng, làm tăng hiệu quả phân bón. 

Tưới nước cũng ảnh hưởng đến hoạt động của vi sinh vật. Độ ẩm thích hợp 

với phần lớn các loài vi sinh vật gần với giới hạn độ ẩm cần thiết cho cây trồng. 

Tóm lại trong điều kiện khí hậu thời tiết cụ thể với từng loại đất đai và cây trồng, 

nếu giữ được chế độ nước đúng thì không những tăng được năng suất mà còn tăng 

chất lượng sản phâmr cây trồng. 

Để xác định chế độ nước trong đất, thường dùng các đại lượng sau : 

- Độ ẩm b�o hoà : là độ ẩm lớn nhất của đất. ở trạng thái này, nước chiếm tất cả các 

khe rỗng của đất. Độ ẩm này, chỉ xuất hiện tại thời điểm khi đất có lượng nước lớn 

do mưa hoặc tưới. 

- Độ ẩm tối đa : là độ chứa ẩm ứng với khả năng giữ nước lớn nhất của từng loại đất 

tuỳ theo mực nước ngầm được xác định bằng phần trăm của độ rỗng đất, hoặc phần 

trăm trọng lượng đất khô. 

- Độ ẩm hữu hiệu : là độ ẩm đảm bảo cho cây duy trì sự sống và phát triển. Giới hạn 

độ ẩm hữu hiệu là khoảng cách giữa độ ẩm tối đa và độ ẩm cây héo, nó phụ thuộc 

vào tính chất đất, độ sâu của mực nước ngầm và nhu cầu nước của cây. 

 

13.1.2. Xác định nhu cầu nước tưới cho cây trồng 

Nhiệm vụ của tưới tiêu nước cho cây trồng là đảm bảo nhu cầu về nước cho 

cây. 

Nhu cầu của cây chủ yếu gồm hai thành phần, lượng nước bốc hơi mặt lá và lượng 

nước bốc hơi khoảng trống (có thể từ mặt đất đối với cây trồng cạn và mặt nước đối 

với các cây ngập nước). Hai lượng nước này có ý nghĩa khác nhau với cây trồng 

nhưng đều là lượng nước cần cho cây trồng sinh trưởng thuận lợi. 
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Lượng nước cần cho cây trồng được tính bằng m3/ha cho cả vụ hoặc tính bằng mm 

nước. 

Có nhiều phương pháp xác định lượng nước cần cho cây trồng như : 

1- Xác định lượng nước cần theo năng suất cây trồng (công thức Cotchiakop) : 

   E = kY     (m3/ha) 

Trong đó :  k - Hệ số nước cần (m3/tấn) ; 

         Y - Năng suất cây trồng (tấn/ha). 

Phương pháp này đơn giản, nhưng độ chính xác không cao vì năng suất cây trồng 

không chỉ phụ thuộc vào việc tưới nước mà còn do nhiều yếu tố khác (biện pháp 

thâm canh, thời tiết, khí hậu...). 

2- Xác định lượng nước cần theo lượng nước bốc hơi mặt thoáng (công thức Kacpop)  

   E = α Eo       (m
3/ha) 

Trong đó :  α - Hệ số phụ thuộc vào các điều kiện canh tác và đặc điểm sinh lý của 

                         cây trồng ; 

         Eo - Lượng nước bốc hơi mặt thoáng. 

3- Xác định lượng nước cần theo nhiệt độ không khí (công thức Logop) : 

   E = eΣt         (m3/ha) 

Trong đó :  e - Hệ số cần nước ứng với 1oC (m3) ; 

         Σt - Tổng nhiệt độ trong thời kỳ sinh trưởng (oC). 

4- Xác định lượng nước cần hàng tháng theo nhiệt độ trung bình hàng tháng và độ 

dài ngày (công thức của Blanây và Cridơn) : 

   E = 0,458 kp (to + 17,8)                 (mm) 

Trong đó :   k - Hệ số thay đổi tuỳ theo cây trồng và vùng khí hậu ; 

         to - Nhiệt độ trung bình trong tháng (oC) ; 

         p - Độ ngày dài trong tháng tính bằng % của cả năm. 

Ngoài ra còn có những phương pháp khác để xác định lượng nước cần như 

phương pháp cân bằng nước, phương pháp xác định theo độ thiếu hụt độ ẩm bko hoà 

của không khí... 

Tuy nhiên mỗi phương pháp đều có những ưu điểm và hạn chế riêng, song 

chúng là những cơ sở trong việc tính toán thiết kế các hệ thống tưới và xây dựng kế 

hoạch tưới. 

 

 

13.1.3. Chế độ tưới nước cho cây trồng 

Nội dung của chế độ tưới nước là xác định mức tưới, tiêu chuẩn tưới, thời 

gian tưới, và số lần tưới trong một vụ cho từng loại cây trồng trong điều kiện cụ thể. 
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1- Mức tưới (M) là lượng nước cần tưới cho cây trồng trong suốt cả thời kỳ sinh 

trưởng trong một vụ : 

   M = E - 10σ h - (W® - We) - W          (m3/ha) 

Trong đó :  E - Lượng nước cần của cây (m3/ha) ; 

         σ - Hệ số sử dụng nước m−a, ở đất thấm nước tốt σ = 0,8 ÷ 0,9 và ở đất  

                         thấm nước kém σ = 0,4 ÷ 0,7 ; 

         h - Lượng mưa trong thời kỳ sinh trưởng (mm) ; 

       Wđ - Lượng nước dự trữ trong đất ở đầu thời kỳ sinh trưởng (m
3/ha) ; 

       We - Lượng nước dự trữ trong đất ở cuối thời kỳ sinh trưởng (m
3/ha) ; 

       W  - Lượng nước ngầm có thể bổ sung cho lớp đất có bộ rễ hoạt động. 

 

2- Tiêu chuẩn tưới (m) là lượng nước tưới một lần cho 1 hecta cây trồng. Tiêu chuẩn 

tưới phụ thuộc vào trạng thái đất : 

   m = (βmax - βo) dh                            (m
3/ha) 

Trong đó :  βmax - Độ ẩm tối đa của đất, tính theo phần trăm trọng lượng đất khô ; 

         βo    - Độ ẩm đất trước khi tưới, tính theo phần trăm trọng lượng đất khô; 

         d      - Dung trọng đất (T/m3) 

        h      - Độ sâu lớp đất tưới (cm) 

Tiêu chuẩn tưới còn phụ thuộc vào thời tiết khí hậu, phương pháp và kỹ thuật 

tưới với các loại cây trồng tưới ngập thì tiêu chuẩn tưới còn phụ thuộc vào lớp nước 

cần có ở mỗi thời kỳ sinh trưởng và thường lớn hơn nhiều so với tưới ẩm. 

 

3- Thời gian tưới  

Cây trồng ở mỗi thời kỳ sinh trưởng có nhu cầu nước khác nhau, tuỳ theo đặc 

điểm sinh lý và điều kiện khí hậu thời tiết. Do đó, việc xác định đúng đắn thời gian 

tưới có ý nghĩa lớn trong khi xây dựng chế độ tưới hợp lý, nâng cao chất lượng tưới, 

làm tăng năng suất cây trồng. 

Có nhiều phương pháp xác định thời gian tưới : 

- Xác định theo giai đoạn phát triển của cây trồng ; 

- Xác định theo hình thái bên ngoài của cây trồng ; 

- Xác định theo các chỉ tiêu sinh lý của cây trồng ; 

- Xác định theo độ ẩm của lớp đất. 

 

4- Số lần tưới  
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Sau khi xác định được thời gian tưới thì phải xác định được số lần tưới trong 

suốt cả thời vụ của cây trồng. 

Khi xác định số lần tưới cần chú ý đến các giai đoạn sinh trưởng của cây, có 

nhu cầu về nước lớn và hiệu suất sử dụng nước cao làm sao cho phù hợp để vừa đảm 

bảo nhu cầu nước cho cây trồng, vừa tiết kiệm nước và kết hợp chặt chẽ với các biện 

pháp canh tác khác nhằm nâng cao hiệu quả của việc tưới nước. 

 

13.2. phương pháp và kỹ thuật tưới 

 

13.2.1. Khái niệm chung 

Phương pháp và kỹ thuật tưới là một trong những biện pháp chủ yếu để sử 

dụng nước hợp lý, thích hợp với từng loại đất đai, theo nhu cầu sinh lý về nước của 

các loại cây trồng, nhằm tăng năng suất lao động và tăng năng suất cây trồng. 

Khi chọn phương pháp tưới và kỹ thuật tưới cần chú ý tạo điều kiện thuận lợi cho cơ 

khí hoá các khâu canh tác, phù hợp với điều kiện đất đai địa hình, kết hợp với các 

biện pháp nông học nhằm cải tạo đất nâng cao độ phì của đất. 

Hiện nay ở trong nước và trên thế giới, đang áp dụng các phương pháp chủ 

yếu : tưới ngập, tưới rknh, tưới dải và tưới phun mưa. Ngoài ra phương pháp tưới nhỏ 

giọt và tưới ngầm cũng đang được nghiên cứu ứng dụng ở một số nước. 

Việc chọn phương pháp tưới và kỹ thuật tưới cho từng trường hợp cụ thể rất phức tạp 

phụ thuộc vào nhiều yếu tố như khí hậu, đất đai địa hình, địa chất thuỷ văn v.v... Ví 

dụ ở vùng gió mạnh và độ bốc hơi mặt thoáng lớn, hoặc đất thấm nước yếu mà tiêu 

chuẩn tưới lớn thì không nên tưới phun mưa. Tưới ngập cũng không nên dùng khi độ 

dốc mặt ruộng lớn hơn 0,001 mà đất không được san bằng. Không nên tưới rknh và 

tưới dải khi độ dốc mặt ruộng lớn hơn 0,015 ÷ 0,02. 

Yêu cầu về sinh lý của cây trồng có ảnh hưởng quyết định đến chế độ nước, 

do đó đến việc chọn phương pháp và kỹ thuật tưới. 

Không nên xem một phương pháp tưới nào là hoàn hảo trong tất cả các trường hợp. 

Mỗi phương pháp và kỹ thuật tưới đều có ưu, nhược điểm của nó ; vì vậy cần phải 

xuất phát từ tình hình cụ thể, mà chọn phương pháp và kỹ thuật tưới cho phù hợp. 

Việc chọn phương pháp và kỹ thuật tưới nào, trong từng trường hợp, cần phải căn cứ 

vào các chỉ tiêu về kỹ thuật và kinh tế, kết hợp giữa kỹ thuật hiện đại với điều kiện 

cụ thể, về khả năng xây dựng đồng ruộng, vật tư và trang bị, về trình độ tổ chức và 

kỹ thuật của cán bộ và công nhân. 

Chỉ tiêu quan trọng nhất là giá đầu tư cơ bản và thời kỳ thu hồi vốn. Chúng ta 

lập nhiều phương án rồi so sánh chọn phương án tốt nhất. 
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Nếu kỹ thuật tưới không làm tăng năng suất cây trồng và việc thu hồi vốn chỉ nhờ 

vào giảm chi phí sản xuất hàng năm thì thời kỳ thu hồi vốn được tính như sau : 

                          
21

uu

k
T

−
=                                                         (13.1) 

Trong đó :  T - Thời kỳ thu hồi vốn (năm) ; 

         k - Giá đầu tư cơ bản để ứng dụng kỹ thuật tưới mới (đồng) ; 

        u1 và u2 - Chi phí sản xuất hàng năm trước và sau khi ứng dụng kỹ thuật tưới (®) 

Nhưng thường khi ứng dụng kỹ thuật tưới mới đồng thời cũng làm tăng sản 

lượng cây trồng và thời kỳ thu hồi vốn sẽ tính theo công thức : 
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=               (13.2) 

Trong đó :  D1 và D2 - Lợi nhuận trước và sau khi ứng dụng kỹ thuật tưới ; 

         P1 và P2 - Giá trị tổng sản lượng trước và sau khi ứng dụng kỹ thuật tưới; 

         u1 và u2 - Chi phí sản xuất trước và sau khi ứng dụng kỹ thuật tưới. 

Phương án tốt nhất là phương án có thời kỳ thu hồi vốn ngắn nhất. Tuy nhiên 

cũng có trường hợp khi ứng dụng kỹ thuật tưới mới, thì giá thành tưới sẽ cao hơn (ví 

dụ tưới phun mưa cho các loại rau) nhưng sẽ tăng năng suất lao động, giảm lao động 

chân tay, chất lượng tưới tốt hơn, đảm bảo kịp thời vụ, mở rộng được diện tích, nâng 

cao được hệ số sử dụng đất và tăng năng suất cây trồng. 

 

13.2.2. Phương pháp và kỹ thuật tưới ngập 

Tưới ngập là phương pháp tưới lâu đời nhất, chủ yếu dùng để tưới cho lúa 

nước trong suốt thời kỳ sinh trưởng. Cũng có thể tưới ngập cho một số cây trồng 

khác trong từng giai đoạn nhất định như ngô, cói, đay và một số cây thức ăn cho 

chăn nuôi. Cũng có thể dùng tưới ngập để cải tạo đất như thau chua rửa mặn, hoặc 

giữ ẩm cho đất trong thời kỳ khô hạn chưa canh tác. Phương pháp này có những ưu 

điểm như : 

Tưới ngập thích hợp khi mặt ruộng bằng phẳng độ dốc không lớn hơn 0,001 , 

tính thấm nước của đất yếu và mức tưới lớn. Vì vậy năng suất lao động của người 

tưới cao ; một người có thể tưới cho 30 ÷40 ha. 

Hệ số sử dụng ruộng đất cao, vì có thể xây dựng hệ thống tưới tiêu cho những 

thửa có diện tích lớn. 

Lớp nước trên ruộng tạo điều kiện cho bộ rễ của lúa phát triển tốt, hấp thụ các 

loại phân bón được thuận lợi, hạn chế được nhiều loại cỏ dại. 

Lớp nước trên ruộng, còn làm chế độ nhiệt của ruộng lúa tốt hơn, nhất là ở những 

vùng có độ chênh nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm lớn. 
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Tuy nhiên tưới ngập có nhược điểm và hạn chế sau : tưới ngập không ứng 

dụng được để tưới cho các loại cây trồng cạn, nhu cầu về nước ít, hoặc ở các đất có 

độ dốc lớn. Tưới ngập làm cho độ thoáng khí trong đất kém, quá trình phân giải các 

chất hữu cơ bị hạn chế. Nếu chế độ tưới không thích hợp, việc tổ chức quản lý tưới 

kém sẽ làm ảnh hưởng xấu đến phát triển của cây trồng, gây lkng phí nước, làm xói 

mòn đất và rửa trôi phân bón. 

Vì vậy khi áp dụng phương pháp tưới ngập cần đảm bảo các khâu kỹ thuật 

sau : 

Quy hoạch xây dựng đồng ruộng, xác định hệ thống kênh tưới tiêu. Đây là 

khâu đầu tiên và ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình sản xuất lúa. 

Có hai phương pháp tưới tiêu riêng biệt và tưới tiêu kết hợp : 

- Tưới tiêu riêng biệt là ở mỗi khoảnh ruộng có kênh tưới và kênh tiêu riêng. Mỗi 

kênh tưới có thể tưới cho một bên hoặc hai bên, tuỳ địa hình, và cách bố trí kênh tiêu 

cũng có thể tiêu một bên hoặc hai bên. 

Dùng phương pháp tưới tiêu riêng biệt, ta chủ động được tưới tiêu, áp dụng 

được tưới tiêu khoa học, đáp ứng đúng yêu cầu sinh lý của lúa và có thể dùng biện 

pháp tưới tiêu để cải tạo đất nhất là ở vùng chua mặn, tăng được năng suất cây trồng 

và tạo điều kiện thuận lợi cho cơ khí hoá các khâu canh tác. Nhược điểm là tốn 

nhiều đất và nhiều công trình, hệ số sử dụng đất thấp. 

-  Phương pháp tưới tiêu kết hợp là có một hệ thống kênh vừa làm nhiệm vụ tưới 

nước vừa tiêu nước. Ưu điểm là diện tích chiếm đất của hệ thống kênh ít, và khối 

lượng công trình nhỏ. Nhược điểm là không chủ động tưới tiêu cho từng khoảnh 

từng thửa được, để thực hiện các biện pháp cải tạo đất, thâm canh tăng năng suất cây 

trồng. 

 

13.2.3. Phương pháp và kỹ thuật tưới r-nh 

Phương pháp tưới rknh được phổ biến nhất để tưới cho hầu hết các loại cây 

trồng như bông, nhô, mía, các loại cây có củ, qủa, như khoai sắn, củ đâu, cà chua và 

các loại rau, như bắp cải, su hào v.v... 

Khi tưới rknh, nước không chảy vào khắp mặt ruộng, mà chỉ vào trong rknh 

tưới, giữa các hàng cây trồng. Yêu cầu của tưới rknh là xác định đúng đắn các yếu tố 

kỹ thuật tưới chủ yếu, như lưu lượng nước trong rknh tưới , chiều dài rknh tưới và 

thời gian tưới để đảm bảo tiêu chuẩn tưới định trước theo yêu cầu sinh lý của cây 

trồng, phù hợp với các điều kiện đất đai, địa hình và thời tiết khí hậu. 

Tuỳ theo cách tưới nước vào rknh và cho thấm vào đất mà chia ra hai loại 

rknh tưới : rknh thoát và rknh ngập. 
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Rknh thoát là loại rknh, nước vừa từ kênh tưới chảy vào rknh, vừa thấm hai 

bên rknh làm ẩm đất. Tuỳ theo điều kiện địa hình, đất đai mà lưu lượng nước chảy 

trong rknh từ 0,05 đến 2 l/s và chiều dài rknh từ 50m đến 500m, thời gian cuối từ 1÷2 

giờ đến 2÷3 ngày. 

Khi tưới rknh thoát, nước vừa chảy trong rknh vừa ngấm hai bên rknh, làm ẩm 

đất, nên thường có lượng nước chảy đi ở cuối rknh khoảng từ 20÷60% lượng nước 

tưới. Để giảm lượng nước chảy đi đó, thì khi nước đk chảy đến cuối rknh người ta 

giảm lưu lượng nước vào rknh từ 1,5 đến 3 lần. Như thế, vận tốc nước chảy trong 

rknh đk thấm ướt được giảm xuống, không làm xói mòn rknh, đất vẫn được làm ẩm 

đều, mà ít có nước thừa chảy đi ở cuối rknh. 

Rknh ngập là loại rknh tưới làm ẩm đất hai bên rknh chủ yế bằng lượng nước 

trữ trong rknh sau khi thôi dẫn nước vào rknh. Loại rknh ngập được ứng dụng chủ 

yếu trên ruộng phẳng hay có độ dốc rất nhỏ (nhỏ hơn 0,002). Rknh ngập sâu 

20ữ25cm chiều rộng trên mặt 50ữ60cm và chiều dài rknh 40ữ80m . 

Để làm ẩm đất đều, chiều dài rknh làm sao để khi ở đầu rknh nước ngập 1/3 

độ sâu rknh thì ở cuối rknh nước không ngập quá 3/4 rknh. 

Ưu điểm của tưới rknh là xây dựng đồng ruộng dễ dàng, thích ứng với từng 

điều kiện cụ thể về đất đai, khí hậu và cây trồng. Đảm bảo đất được tơi xốp, không 

phá vỡ lớp kết cấu trên mặt ruộng, vẫn giữ được thoáng khí làm cho cây trồng phát 

triển thuận lợi. Đảm bảo đúng lượng nước theo nhu cầu của cây trồng. Tiết kiệm 

nước, ít hao phí do bốc hơi và ngấm xuống sâu. 

 

13.2.4. Phương pháp và kỹ thuật tưới dải 

Tưới dải dùng để tưới cho các loại cây trồng gieo dày hoặc hàng hẹp như đay, 

vừng, lạc, đỗ, các cây thức ăn cho chăn nuôi. Cũng dùng để tưới cho ngô và các vườn 

cây. ở vùng khô hạn, có thể tưới làm ẩm đất trước khi gieo. 

Những yếu tố kỹ thuật tưới dải là chiều dài và chiều rộng dải, lưu lượng riêng 

của nước chảy ở đầu dải tính bằng lít/s/m, thời gian tưới và chiều cao giới hạn của bờ 

dải. 

Những yếu tố kỹ thuật của tưới dải cũng phụ thuộc vào những điều kiện như 

tưới rknh nhưng chủ yếu vào độ dốc ngang của mặt ruộng. 

Tưới dải thích hợp nhất với độ dốc mặt ruộng từ 0,002÷0,008. Nếu độ dốc lớn 

hơn 0,02 thì không tưới dải được vì tốc độ chảy trên mặt ruộng lớn, nước không kịp 

ngấm làm ẩm đất lượng nước chảy đi sẽ nhiều, lkng phí nước và gây bào mòn lớp đất 

trên mặt ruông. 

Có hai cách tưới dải : tưới từ đầu dải và tưới từ bên cạnh dải. 
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Nếu tưới từ đầu dải thì chia ruộng ra từng dải theo hướng dốc nhất. Nếu hệ thống 

kênh tưới bố trí theo sơ đồ dọc thì phải đào các mương dẫn nước theo chiều ngang 

daỉ. Nếu hệ thống kênh tưới bố trí theo sơ đồ ngang thì lấy nước trực tiếp từ kênh 

tưới tạm thời. 

Tưới từ bên cạnh dải được áp dụng trong các trường hợp địa hình trên ruộng phức tạp 

gồ ghề và dốc theo hướng ngang dải. 

Khác với tưới đầu dải là ở giữa các dải không có bờ giữ nước, mà các rknh 

tưới sâu từ 25ữ30cm . Chiều rộng dải khi tưới bên thường là 8ữ12m tuỳ theo chiều 

rộng làm việc của các loại máy gieo và máy thu hoạch. 

Nước từ kênh tưới chảy vào rknh tưới. ở rknh tưới khoảng 10ữ15m có một 

chỗ lấy nước vào dải. Nên chọn chỗ lấy nước ở vị trí cao của dải. Nước từ rknh tưới 

chảy vào một dải (tưới một bên) hay tưới cho cả hai dải bên rknh tưới (tưới hai bên) 

tuỳ theo địa hình và cách bố trí rknh. 

Nhược điểm của phương pháp tưới này là làm ẩm đất không đều và tốn nước do 

ngấm sâu xuống rknh tưới. 

Mặc dù vậy tuỳ thuộc vào điều kiện địa hình, phương pháp canh tác và cây 

trồng người ta vẫn dùng phương pháp tưới này. 

 

13.2.5. Phương pháp và kỹ thuật tưới phun mưa 

Phương pháp tưới phun mưa là phương pháp tưới mới được phát triển rộng rki 

trong vòng 40 năm nay. Nguyên tắc chính của phương pháp này là dùng hệ thống 

máy bơm, ống dẫn nước và vòi phun để tạo thành mưa tưới nước cho các loại cây 

trồng. 

Ưu điểm nổi bật của phương pháp tưới phun mưa là có thể ứng dụng tưới trong 

những điều kiện sau: 

- Khi tiêu chuẩn tưới nhỏ, có thể điều chỉnh trong phạm vi lớn ( 30÷ 900 

m3/ha) 

- Tưới trên đất xốp như đất cát và cát pha , có độ thấm nước lớn . 

- Tưới trên mọi địa hình phức tạp: Dốc, không bằng phẳng ... và tiết kiệm 

nước tưới (đối với vùng nguồn nước tưới hạn chế) 

Tưới phun mưa làm nâng cao hệ số sử dụng hữu ích của hệ thống tưới và sử 

dụng nước trên đồng ruộng. ở Mỹ hệ số sử dụng hữu ích khi tưới phun mưa là 0,67, 

Còn các phương pháp tưới khác là 0,56 ; ở Nhật là 0,75 ÷ 0,80 còn các phương pháp 

tưới khác là 0,65÷ 0,7 ..v...v. 

Tưới phun mưa thuận tiện cho việc phòng trừ sâu bệnh và chống cỏ dại. Có 

thể hoà lẫn các loại nước cùng với nước tưới cho cây trồng. 
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Tưới phun mưa còn làm tăng năng suất chất lương sản phẩm của các loại cây 

trồng. ở Italia khi tưới phun mưa cho Nho, người ta đk nhận thấy chất lượng nho tốt 

hơn, hàm lượng đường trong nho tăng 2% . ở Việt Nam, qua thí nghiệm tưới phun 

mưa tại đồi chè 66 - Hợp tác xk Tiên Phú - Phù Ninh - Vĩnh phúc cho thấy năng suất 

chè tăng được 50% so với đối chứng không tưới. 

  Tuy nhiên tưói phun mưa không thích hợp ở vùng có gió mạnh. Việc phục vụ 

kỹ thuật và tổ chức phục vụ các hệ thống máy phun mưa phức tạp, cần có đội ngũ 

công nhân có trình độ kỹ thuật . Các thiết bị phun mưa do công nghiệp chế tạo hiện 

nay có năng suất chưa cao, chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trong sản xuất, chưa 

phù hợp với điều kiện sinh lý trong từng giai đoạn phát triển của cây trồng và thích 

ứng vơí các loại đất đai địa hình khác nhau. Nhìn chung giá thành tưới trên một đơn 

vị sản phẩm còn cao. 

Tuy có những nhược điểm trên, nhưng do những ưu điểm cơ bản của tưới 

phun mưa, nên phương pháp tưới này đang được áp dụng rộng rki ở nhiều nước và 

phát triển với tốc độ cao . 

Theo tài liệu của Tritrexốp, năm 1970 ở Tiệp Khắc 97% tưới bằng phương 

pháp phun mưa ; ở Đức 79%; Itsraen 90%; Anh 80%; Hunggaria 72%... 

ở Việt Nam hiện nay đang được áp dụng rất phổ biến phương pháp tưới phun mưa 

cho các vùng chuyên canh rau ở Hà Nội, Hải Phòng, Đà Lạt... các vùng trồng cây 

công nghiệp như cà phê, chè. cao su, ươm cây, trồng rừng ... ở Tây nguyên. Lâm 

Đồng... đk mang lại những hiệu quả kinh tế đáng khích lệ. 

 

Những yếu tố kỹ thuật chủ yếu trong máy tưới phun mưa là cường độ mưa, kích 

thước hạt mưa và thời gian tưới. 

1. Cường độ mưa là lớp nước tưới được trong một đơn vị thời gian, được xác định 

theo công thức                                          i
h

t
=  ( mm/ph)                       ( 13.3) 

Trong đó:  i - Cường độ mưa 

                  h - Lớp nước tưới được trong thời gian t 

                  t  - Thời gian tưới 

Trong thực tế khi thiết kế và sử dụng hệ thống tưới phun mưa, người ta dùng chỉ số 

cường độ mưa trung bình ( itb) 

                                    itb = 
60Q

 F
    ( mm/ ph)                                   ( 13.4) 

 Trong đó:  Q - Lưu lượng của máy phun mưa 

                    F - Diện tích tưới của máy phun mưa 

Phần lớn các loại máy phun mưa hiện nay có cường độ mưa là 0,1÷ 0,5 mm/ph 
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Cường độ mưa đảm bảo mức tưới định trước, không tạo thành vũng và dòng 

chảy trên mặt ruộng gọi là cường độ mưa cho phép. Cường độ mưa cho phép thay 

đổi tuỳ theo loại đất.Ví dụ ở đất cát pha và đất cát cường độ mưa cho phép là 0,45÷ 

0,15 mm/ph; Đất thịt nhẹ và trung bình 0,25÷ 0,15 mm/ph; Đất thịt nặng 0,10÷ 0,16 

mm/ph. 

Ngoài ra cường độ mưa cho phép còn phụ thuộc vào độ dốc và trạng thái mặt 

ruộng. Bảng 13-2 giới thiệu cường độ mưa cho phép trong các điều kiện khác nhau ( 

Theo số liệu của hkng Sempiốp - Mỹ) 

2. Kích thước hạt mưa ảnh hưởng nhiều đến chất lượng tưới, đến khả năng hút ẩm 

của đất và tuỳ theo loại cây trồng và thời kỳ sinh trưởng ( Khi tưới cho cây con, kích 

thước hạt mưa thường từ 0,4 ÷ 0,6 mm). 

Kích thước hạt mưa nhỏ có thể tăng được tiêu chuẩn tưới, do đó tăng được năng suất 

tưới. Ví dụ đường kính hạt mưa là 1,4 ÷ 1,6 mm, tiêu chuẩn tưới là 250 ÷ 300 m3/ ha, 

nếu đường kính là 0,4 ÷0,6 mm thì có thể tăng đến 400 ÷ 500 m3/h ( 1,5 ÷ 2 lần) 

Bảng 13-2 

 Cường độ mưa trung bình cho phép ( mm/ph) 

  Độ dốc mặt ruộng 

Loại đất 0 ÷÷÷÷ 0,05  0,05 ÷÷÷÷ 0,08  0,08 ÷÷÷÷ 0,12  > 0,12 

 Có 

xới 

Khôn

g xới 

Có 

xới 

Không 

xới 

Có  

xới 

Khôn

g 

xới 

Có  

xới 

Khô

ng     

xới 

Đất cát 

Đất cát bị nén chặt 

Đất cát nhẹ 

Đất cát nhẹ bị nén chặt 

Đất thịt trung bình 

Đất thịt TB bị nén chặt 

Đất thịt nặng 

 

0,85 

0,74 

0,74 

0,53 

0,42 

0,25 

0,07 

0,85 

0,63 

0,42 

0,32 

0,21 

0,12 

0,06 

0,85 

0,53 

0,53 

0,32 

0,33 

0,21 

0,06 

0,63 

0,42 

0,33 

0,21 

0,17 

0,11 

0,04 

0,63 

0,42 

0,42 

0,32 

0,25 

0,14 

0,05 

0,42 

0,32 

0,25 

0,17 

0,13 

0,06 

0,03 

0,42 

0,32 

0,32 

0,21 

0,17 

0,12 

0,04 

0,21 

0,17 

0,17 

0,12 

0,07 

0,04 

0,02 

 

3. Thời gian tưới phun mưa tuỳ theo cường độ mưa và tiêu chuẩn tưới đối với từng 

loại đất trong từng điều kiện cụ thể mà xác định. Tuy nhiên thời gian tưới được để 

nước đọng thành vũng và tạo thành dòng chảy trên mặt. 

 

Hệ thống máy tưới phun mưa gồm có 3 bộ phận chính sau: 

1.Trạm bơm để cung cấp nước tưới từ các nguồn nước như sông, ao, hồ, kênh, 

giếng..v...v. và để tạo nên áp suất cần thiết cho các vòi phun. 
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Người ta thường dùng các loại bơm ly tâm nối trực tiếp với động cơ điện, động cơ 

điezen, động cơ xang. Các trạm bơm này có thể đặt cố định tại các nguồn nước ổn 

định. Nhưng thường là di động, để có thể chuyển đến các khu vực cần tưới khác 

nhau. 

Cột áp và lưu lượng của mỗi trạm bơm tuỳ theo cấu tạo hệ thống đường ống, 

theo diện tích tưới của máy, theo lưu lượng và áp suất ở các vòi phun. 

 

2. Hệ thống đường ống có áp, để dẫn nước từ trạm bơm đến các khu vực tưới, có thể 

đặt cố định trên mặt hoặc dưới đất . Nếu đặt dưới đất ở những khoảng cách tương 

ứng với từng loại máy, có đặt các van lấy nước thường thì hệ thống đường ống có áp 

gồm có phần cố định và phần di động, bằng các đoạn ống hợp kim nhôm chống gỉ 

có trọng lượng nhẹ, tiện lợi cho việc vận chuyển và lắp ghép 

 

3. Vòi phun là bộ phận chủ yếu của máy phun mưa. Hiện nay thường dùng 2 loại 

vòi chính: 

-Vòi khuyếch tán, dùng ở các máy phun mưa tia ngắn, có cấu tạo đơn giản vẽ ở 

hình13-1 

 
Hình 13-1                                  Hình 13-2  

 

 Phần dưới vòi có ren để lắp vào ống tưới hay cách máy tưới phun mưa. Phần 

giữa là 1 bản lá có lỗ phun. Phần trên là miệng ra, có lắp bộ phận khuyếch tán, dạng 

hình nón, đỉnh về phía dưới . Trục của bộ phận khuyếch tán trùng với trục của lỗ 

phun. Đường kính hình nón khuyếch tán bằng 2 lần đường kính lỗ phun. Góc hình 

nón là 1200. Khoảng cách từ đỉnh nón đến lỗ phun bằng dường kính lỗ phun. 

- Vòi phun tia thường dùng trong các máy phun mưa tia trung bình và dài. 
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Vòi gồm 3 bộ phận chủ yếu: Trụ không, chuyển động để lắp thân vòi; Thân vòi quay 

được có cơ cấu phun tia và bộ phận để làm quay thân vòi 

Sơ đồ cấu tạo của 1 vòi phun tia được mô tả trên hình 13-2 

Đó là vòi phun PU - K- 2 trên các hệ thống máy phun mưa Sigma của Tiệp 

Khắc. Nước từ đường ống vào thân vòi 1 qua cơ cấu dẫn hướng 10 và qua lỗ vòi 9 để 

tưới nước cho cây trồng. Một phần nước qua lỗ vòi 12 phun vào cơ cấu phạn xạ của 

đòn gánh 2, làm quay đòn gánh 2 quanh chốt giữ 7. Nhờ lò xo 6, đòn gánh 2 quay 

ngược trở lại đập vào gờ tựa 8 làm quay thân vòi. Sau đó vòng tia từ vào ra lại làm 

quay đòn gánh 2 và quá trình trên lặp lại. 

  Như vậy trong khi tưới vòi sẽ tự quanh tròn xung quanh trụ của nó, và tưới 

thành vòng tròn có bán kính bằng độ phun xa của vòi 

 

13.2.6. Tưới nhỏ giọt 

Tưới nhỏ giọt là một phương pháp mới đang được ứng dụng nhiều ở Itsraen, 

Mỹ, úc và một số nước khác có khí hậu khô cằn, nguồn nước tưới ít, dùng để tưới 

cho các loại cây ăn quả có nhu cầu về nước ít như đào, nho v.v... 

Nguyên tắc của tưới nhỏ giọt là dùng một hệ thống ống dẫn bằng cao su hoặc 

chất dẻo có đường kính từ 1,5ữ2cm, để dẫn nước từ đường ống có áp, do trạm bơm 

cung cấp chạy dọc theo các hàng cây. ở các gốc cây có lắp các vòi có thể điều chỉnh 

được lượng nước chảy ra. Nước do cấu tạo của vòi sẽ nhỏ giọt xuống gốc cây làm 

ẩm đất.  

Ưu điểm của phương pháp này là tiết kiệm được nhiều nước tưới so với tưới 

rknh và tưới phun mưa vì ít tiêu hao lượng nước do bốc hơi và thấm xuống sâu. 

Hiệu suất sử dụng nước tưới được tăng lên và bảo đảm đúng chế độ nước của đất 

theo nhu cầu của từng cây trồng. 

Phạm vi tưới nước trên mặt đất nhỏ nên trên mặt đất phần lớn vẫn giữ được 

khô, các loại cỏ dại không đủ độ ẩm để phát triển và vẫn giữ được thoáng khí. 

 

13.2.7. Tưới ngầm 

Phương pháp tưới này được nghiên cứu ứng dụng ở Liên xô cũ từ năm 1935. 

Nguyên tắc là dùng hệ thống đường ống dẫn nước trong đất và nước sẽ thấm làm ẩm 

đất. 

Ưu điểm của phương pháp này là đảm bảo độ ẩm cần thiết trong suốt thời 

gian sinh trưởng của cây trồng, làm tăng năng suất cây trồng so với các phương pháp 

tưới khác. 
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Lớp đất trên mặt vẫn giữ được khô, hoặc ẩm ít ; do đó giữ được thoáng làm 

cho vi sinh vật hoạt động tốt, làm tăng độ phì của đất. 

Cho phép dùng phân hoá học hoà lẫn với nước tưới, trực tiếp bón vào hệ 

thống rễ cây trồng, làm tăng thêm hiệu quả của phân bón. 

Hệ thống tưới không làm trở ngại cho các khâu sản xuất bằng cơ khí trên 

đồng ruộng, thuận tiện cho việc tự động hoá việc tưới nước và tăng năng suất lao 

động tưới. 

Tuy nhiên việc mở rộng tưới ngầm trong sản xuất còn hạn chế, chưa phát 

triển rộng rki vì xây dựng hệ thống tưới phức tạp, giá thành đầu tư trang thiết bị và 

xây dựng cơ bản cao. 
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Chương XIV 

HHÖÖ  tthhèènngg  ccÊÊpp  nn−−íícc    
  

14.1. Khái niệm chung về hệ thống cấp nước  
14.1.1. Sơ đồ và phân loại hệ thống cung cấp nước  

- Hệ thống cấp nước là một tập hợp các công trình: thu nước, xử lý 

nước, điều hoà dự trữ nước, vận chuyển và phân phối nước đến nơi tiêu 

dùng. 

- Các yêu cầu cơ bản đối với một hệ thống cấp nước là: 

 + bảo đảm đa đầy đủ và liên tục lượng nước cần thiết đến các nơi 

tiêu dùng; 

 + bảo đảm chất lượng nước đáp ứng các yêu cầu sử dụng; 

 + giá thành xây dựng và quản lý rẻ thi công và quản lý dễ dàng 

thuận tiện; 

  + có khả năng tự động hoá và cơ giới hoá việc khai thác, xử lý và 

vận chuyển nước... 

Phân loại hệ thống cung cấp nước: 

1 - Theo đối tượng phục vụ : Hệ thống cấp nước đô thị, công nghiệp, 

nông nghiệp, đường sắt... 

2 - Theo chức năng phục vụ : Hệ thống cấp nước sinh hoạt, sản 

xuất, chữa cháy... 

       Ngoài ra ngời ta còn phân loại theo: phương pháp sử dụng (chảy 

thẳng, tuần hoàn); phương pháp vận chuyển nước (có áp, không áp) 

phương pháp chữa cháy, phạm vi phục vụ... 

       Mỗi loại hệ thống như vậy về yêu cầu, qui mô, tính chất và thành 

phần công trình có khác nhau, nhng dù có phân chia cách nào thì sơ đồ 

của nó tựu chung cũng có thể là hai loại cơ bản: sơ đồ hệ thống cấp nước 

tuần hoàn (hình 14-1) và sơ đồ hệ thống cấp nước trực tiếp (hình 14-2) 
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Hình 14-1. sơ đồ hệ thống cấp nước tuần hoàn 

1- Nguồn nước; 2- Công trình thu; 3- Trạm bơm cấp I; 4- ống dẫn nước thô; 

 5- Trạm bơm tăng áp; 6- ống dẫn nước thô và nước tuần hoàn; 9- khu xử lý; 

7-  Đối tượng dùng nước; 8- Cống dẫn nước thải;  

 

 

 
Hình 14-2. sơ đồ hệ thống cấp nước trực tiếp 

1- Nguồn nước ; 2- Công trình thu ; 3- Trạm bơm cấp I ; 4- Khu sử lý ; 5- Bể chứa; 6- Tram 

bơm cấp II ; 7- Hệ thống dẫn nước ; 8- Đài nước ; 9- Mạng lới cấp nước 

 

14.1.2. Tiêu chuẩn và chế độ dùng nước  

• Tiêu chuẩn dùng nước là thông số rất cơ bản khi thiết kế hệ thống cấp 

nước nó dùng để xác định qui mô hay công suất cấp nước của cơ sở 

thiết kế. 

• Tiêu chuẩn dùng nước sinh hoạt, sản xuất, chữa cháy, nước tưới v.v... 
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• Tiêu chuẩn dùng nước tính toán là lượng nước tiêu thụ trung bình của 

một đối tượng sử dụng nước trong một ngày đêm của ngày dùng nước 

lớn nhất theo từng giai đoạn xây dựng (đợt 1: từ 5 đến 10 năm, đợt 2: từ 

15 đến 20 năm). 

• Tỷ số giữa lượng nứơc tiêu thụ của ngày dùng nước lớn nhất so với 

ngày dùng nước trung bình trong năm gọi là hệ số không điều hoà ngày 

lớn nhất Kngđmax. 

• Tỷ số giữa lượng nước tiêu thụ trong giờ dùng nước lớn nhất so với giờ 

dùng nước trung bình trong ngày gọi là hệ số không điều hoà giờ lớn 

nhất Khmax. 

• Theo quy phạm, tiêu chuẩn dùng nước sinh hoạt cho các khu dân cư đô 

thị xác định theo bảng 14-1, tiêu chuẩn dùng nước sinh hoạt của công 

nhân sản xuất tại xí nghiệp lấy theo bảng 2-1.  

 

Bảng 2-1 

 

MMøøcc  ®®éé  ttiiÖÖnn  nngghhii  ccññaa  nnhhµµ  ëë  ttrroonngg  

cc¸̧cc  kkhhuu  dd©©nn    cc−−  ®®««  tthhÞÞ 

TTiiªªuu  cchhuuÈÈnn  ddïïnngg  nn−−íícc  

ttrruunngg  bb××nnhh,,  ll//nngg  nngg®® 

KKhhmmaaxx 

11  --  NNhhµµ  kkhh««nngg  ttrraanngg  tthhiiÕÕtt  bbÞÞ  vvÖÖ  ssiinnhh,,  

llÊÊyy  nn−−íícc  ëë  vvßßii  cc««nngg  ccéénngg..  

22  --  NNhhµµ  cchhØØ  ccãã  vvßßii  nn−−íícc,,  kkhh««nngg  ccãã  

tthhiiÕÕtt  bbÞÞ  vvÖÖ  ssiinnhh  kkhh¸̧cc  

33  --  NNhhµµ  ccãã  hhÖÖ  tthhèènngg  ccÊÊpp  tthhoo¸̧tt  nn−−íícc  

bbªªnn  ttrroonngg  nnhh−−nngg  kkhh««nngg  ccãã  tthhiiÕÕtt  bbÞÞ  

tt¾¾mm  

44  --  NNhh−−  ttrrªªnn,,  ccãã  tthhiiÕÕtt  bbÞÞ  tt¾¾mm  hhooaa  sseenn  

55  --  NNhhµµ  ccãã  hhÖÖ  tthhèènngg  ccÊÊpp  tthhoo¸̧tt  nn−−íícc  

bbªªnn  ttrroonngg  ccãã  bbåånn  tt¾¾mm  vvµµ  ccãã  ccÊÊpp  

nn−−íícc  nnããnngg  ccôôcc  bbéé   

4400  --  6600    

  

8800  --  110000    

  

112200  --  115500    

  

  

115500  ––  220000  

220000  ––  330000  

  

   

22,,55  --  22,,00  

  

22,,00  --  11,,88    

    

11,,88  --  11,,55  

  

  

11,,77  --  11,,44    

11,,55  --  33,,00    

  

 

 

Chế độ dùng nước hay lượng nước tiêu thụ từng giờ trong ngày đêm cũng 

là một số liệu rất quan trọng khi thiết kế hệ thống cấp nước.  
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- Nó dùng để lựa chọn công suất máy bơm cũng như để xác định dung 

tích các bể chứa đài nước. Chế độ dùng nước thay đổi phụ thuộc vào điều 

kiện khí hậu ; chế độ làm việc, nghỉ ngơi của con người, nhà máy...  

- Nó được xây dựng trên cơ sở công tác điều tra thực nghiệm và được biểu 

diễn bằng bảng lượng nước tiêu thụ theo từng giờ trong ngày đêm 

hay biểu đồ dùng nước. Từ các bảng và biểu đồ này ta có thể dễ dàng 

tìm được hệ số không điều hoà giờ Kh max , Kh min trong từng trường 

hợp cụ thể khác nhau.     

 

14.1.3. Lưu lượng tính toán  

- Tính lưu lượng nước ngày đêm trung bình Qnđtb được xác định theo 

công thức : 

                            ∑
=

=
K

1i
iingdtb

qnQ                                              (14-1) 

 

Trong đó :     i - Số thứ tự các khu vực dùng nước ; 

                       K - Tổng số các khu vực dùng nước . 

                       ni - Số đối tượng yêu cầu dùng nước của mỗi điểm . 

                       qinđtb - mức yêu cầu ngày đêm trung bình của mỗi điểm. 

- Mức tiêu thụ nứơc không đều nhau trong cả năm và trong từng 

ngày do đó lưu lượng nước ngày đêm giờ và giây cực đại được xác định :    

  

                                                        QQnnggddmmaaxx  ==  KKnnggddmmaaxx..  QQnnddttbb                            ((mm
33//nngg®®))                    ((1144--22))  

  

                                                              
24

Q
KQ

maxngd

maxhmaxh
=                               ((mm33//hh))        ((1144--33))  

  

                                                              
3600X24

Q.K.K

3600

Q
Q

maxngdmaxhmaxngdmaxh

maxh
==           ((mm33//hh))    ((1144--44))  

 

 

14.2. Nguồn nước và công trình thu nước 

14.2.1. Nguồn cung cấp nước  
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Trong cung cấp nước người ta thường sử dụng các loại nguồn cung cấp nước 

sau đây: 

                                       - Nguồn nước ngầm ; 

                                       - Nguồn nước mặt ; 

                                       - Nguồn nước mưa .  

1) Nguồn nước ngầm  

         Nước ngầm tạo thành bởi nước mưa rơi trên mặt đất, thấm qua các lớp 

đất, được lọc sạch và giữ lại trong các lớp đất chứa nước, giữa các lớp cản 

nước . Lớp đất giữ nước thường là cát, sỏi, cuội hoặc lẫn lộn các thứ trên với 

các cỡ hạt và thành phần khác nhau . Lớp đất cản nước thường là đất sét , đất 

thịt ... Ngoài ra nước ngầm có thể còn do nước thấm từ đáy, thành sông hoặc 

hồ tạo ra.  

 
Sơ đồ tạo thành nguồn nước ngầm  

 

-   Nước ngầm không áp: thường là nước ngầm mạch nông (3-10m) (vị trí 

A Khi đào đến lớp I ). 

-   Nước ngầm có áp: thường là nước ngầm mạch sâu trên 20m (vị trí B). 

• Nước ngầm có ưu điểm là trong sạch (hàm lượng cặn nhỏ, ít vi trùng) 

xử lý đơn giản nên giá thành rẻ có thể xây dựng phân tán nên đường 

kính ống nhỏ và đảm bảo an toàn cấp nước. 

• Nhược điểm của nó là thăm dò lâu, khó khăn, đôi khi chứa nhiều sắt và 

bị nhiễm mặn nhất là các vùng ven biển, khi đó việc xử lý tương đối 

khó khăn và phức tạp. 

• nước ngầm thường được ưu tiên chọn làm nguồn nước để cấp cho sinh 

hoạt an uống.  

 

2) Nguồn nước mặt  

• Nước sông:  
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- Lưu lượng lớn, dễ khai thác, độ cứng và hàm lượng sắt nhỏ. 

- Có hàm lượng cặn cao, độ nhiễm bẩn về vi trùng lớn nên giá 

thành xử lý thường đắt.  

- Nước sông thường có sự thay đổi lớn theo mùa về độ đục, lưu 

lượng và nhiệt độ. 

• Nước hồ đầm: tương đối trong trừ ven hồ do bị ảnh hưởng của sóng. 

Nước hồ đầm thường có độ màu cao do anh hưởng của rong rêu và các 

thuỷ sinh vật, nó thường bị nhiễm bẩn nếu không được bảo vệ cẩn thận.  

 

3) Nguồn nước mưa  

Nước mưa tương đối sạch, tuy nhiên nó cũng bị nhiễm bẩn do rơi qua 

không khí, mái nhà ... Nước mưa thiếu các muối khoáng cần thiết cho sự phát 

triển cơ thể con người và gia súc.  

 

14.2.2. Công trình thu nước ngầm  

1) Giếng khơi  

- Là công trình thu nước mạch nông, phục vụ cấp nước cho một gia 

đình hay một đối tượng dùng nước nhỏ. 

- Khi cần lượng nước lớn hơn có thể xây dựng một nhóm giếng khơi 

nối vào giếng tập trung bằng ống xi phông (hoặc xây giếng có đường 

kính lớn với các ống nan quạt có lỗ, đặt trong lớp đất chứa nước để tập 

trung nước vào giếng rồi bơm nước lên sử dụng. 

- Vị trí đào giếng căn cứ vào tài liệu địa chất thuỷ văn đồng thời đảm 

bảo yêu cầu vệ sinh cách xa nơi gây nhiễm bẩn nguồn nước giếng tối 

thiểu từ 7m đến 10m. 

- Để tránh nước mưa chảy trên mặt kéo theo chất bẩn chui vào giếng, 

phải lát nền và xây bờ xung quanh giếng cao hơn mặt đất khoảng 0,8m 

đồng thời phải bọc đất sét dầy 0,5m xung quanh thành giếng từ mặt đất 

xuống tới độ sâu 1,2m.  

 

2) Giếng khoan 
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        Là công trình thu nước ngầm 

mạch sâu với công suất lớn từ 5 đến 

500l/s, sâu từ 20m đến 200m có 

đường kính 100 đến 600mm.  

       Giếng khoan có thể là giếng 

hoàn chỉnh (khoan tới lớp đất cách 

nước); 

        Giếng không hoàn chỉnh 

(khoan đến lưng chừng lớp đất chứa 

nước) giếng có áp và không có áp... 

       Khi cần thu lượng nước lớn 

người ta dùng một nhóm giếng 

khoan. Trong trường hợp này sẽ bị 

ảnh hưởng lẫn nhau khi làm việc 

đồng thời.  

 
Hình 14-4 

1- Cửa giếng;   2- Động cơ điện; 3- ống 

đẩy;      4- Nhà bao che; 5- ống vách;  

6 - Bơm; 7- ống lọc; 8- ống lắng  

 

 

14.2.3. Công trình thu nước mặt  

 Trong thực tế các công trình thu nước mặt phần lớn là các công trình thu 

nước sông. 

1) Công trình thu nước bờ sông:  

 áp dụng khi bờ dốc, nước ở bờ sâu và thường xây dựng chung với trạm 

bơm cấp I nên còn gọi là công trình thu nước loại kết hợp. Khi điều kiện đất ở 

bờ xấu thì trạm bơm cấp I đặt tách rời ở xa bờ và gọi là công trình thu nước 

loại phân ly. 

    2) Công trình thu nước lòng sông:  

 áp dụng khi bờ thoai, nước nông, mức nước dao động lớn. Khác với loại 

công trinh thu nước bờ sông là cửa thu nước được đa ra giua sông, rồi dùng ống 

dẫn nước về nguồn thu đặt ở bờ.  

 

14.3. xử lý nước thiên nhiên 
14.3.1. Tính chất nước thiên nhiên và yêu cầu đối với chất lượng nước cấp 

 a) Về phương diện lý học: 

 - Nhiệt độ của nước : thay đổi theo nhiệt độ của không khí . 
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 - Độ trong, đục : biểu thị lượng các tạp chất lơ lửng (cát, sét, chất hữu cơ 

...) có trong nước. 

 - Độ màu : do các hợp chất hoà tan hoặc các chất keo gây ra. 

 - Mùi vị : vị mặn, chua, chát..., mùi hôi, tanh, bùn...  

b) Về phương diện hoá học: 

     - Độ pH : biểu thị lượng i on H+ có trong nước (pH = 7 nước có tính trung 

hoà, pH < 7 nước có tính axít và pH > 7 nước có tính kiềm) 

     - Độ cứng của nước : biểu thị lượng muối Ca và Mg hoà tan trong nước, 

nứơc có nhiều muối cứng gây lắng cặn trong nồi hơi, ắcqui, giặt xà phòng ít 

bọt và nấu thức ăn khó nhừ. 

     - Hàm lượng sắt và mangan : tính bằng mg/l hợp chất sắt làm cho nước có 

mùi tanh, màu vàng hoặc màu đen. 

     - Các hợp chất Nitơ (NH3, NO2-,NO3-). Sự có mặt của các hợp chất này 

chứng tỏ về mức độ nhiễm bẩn nước thải vào nguồn nước. 

     - Các chất độc như Asen, đồng, chì, kẽm... nếu chứa trong nước với hàm 

lượng quá giới hạn cho phép sẽ gây độc đối với người sử dụng nước.  

c) Về phương diện vi trùng: 

 - Tổng số vi trùng hiếu khí có trong một lít nước biểu thị độ bẩn của 

nước về mặt vi trùng . 

 - Chỉ số Coli : biểu thị số vi trùng Coli có trong một lít nước. Chỉ tiêu 

này biểu thị khả năng có hay không có vi trùng gây bệnh đường ruột ở 

trong nước. 

Nước cấp cho sinh hoạt và ăn uống phải trong sạch, không độc hại, 

không chứa các vi trùng gây bệnh. Tuy nhiên yêu cầu về chất lượng nước cấp 

tuỳ thuộc vào đối tượng sử dụng cũng như tính chất của mỗi quá trình sản 

xuất.   

1144..33..22..  CC¸̧cc  pphh−−¬¬nngg  pphh¸̧pp  vvµµ  dd©©yy  cchhuuyyÒÒnn  cc««nngg  nngghhÖÖ  xxöö  llýý    nn−−íícc  

aa))  LLµµmm  ttrroonngg  vvµµ  kkhhöö  mmµµuu  

LLµµqquu¸̧  ttrr××nnhh  tt¸̧cchh  cc¸̧cc  tt¹¹pp  cchhÊÊtt  ll¬¬  llöönngg  gg©©yy  rraa  ®®éé  ®®ôôcc  ccññaa  nn−−íícc..  KKhhöö  mmµµuu  tthh««nngg  

tthh−−êênngg  llµµ  lloo¹¹ii  ttrrõõ  cc¸̧cc  tt¹¹pp  cchhÊÊtt  llµµmm  cchhoo  nn−−íícc  ccãã  mmµµuu,,  cchhññ  yyÕÕuu  llµµ  cc¸̧cc  hhîîpp  cchhÊÊtt  

kkeeoo  ccãã  kkÝÝcchh  tthh−−íícc  hh¹¹tt  ttrroonngg  kkhhoo¶¶nngg  1100--44  ®®ÕÕnn  1100--66  mmmm..    

**  XXöö  llýý  kkhh««nngg  pphhÌÌnn  ((hh××nnhh  1144--55aa))::  DDïïnngg  kkhhii  cc««nngg  ssuuÊÊtt  ccññaa  ttrr¹¹mm  nnhháá  vvµµ  nn−−íícc  

nngguuåånn  ccãã  ®®éé  ®®ôôcc  vvµµ  ®®éé  mmµµuu  ttrruunngg  bb××nnhh..  

**  XXöö  llýý  ccãã  ddïïnngg  pphhÌÌnn  ::  
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--  DD©©yy  ttrruuyyÒÒnn  ccãã  ss¬¬  ll¾¾nngg  ((hh××nnhh  1144--55bb))  ddïïnngg  kkhhii  nn−−íícc  ccãã  ®®éé  ®®ôôcc    >>  22000000  mmgg//ll..  

--  DD©©yy  ttrruuyyÒÒnn  ll¾¾nngg  vvµµ  llääcc  nnhhaannhh  ((hh××nnhh  1144--55cc))  ddïïnngg  cchhoo  nngguuåånn  nn−−íícc  ccãã  ®®éé  ®®ôôcc  

<<  22000000  mmgg//ll..  

--  DD©©yy  ttrruuyyÒÒnn  bbÓÓ  llääcc  ttiiÕÕpp  xxóócc  ((hh××nnhh  1144--55dd))  ddïïnngg  cchhoo  nngguuåånn  nn−−íícc  ccãã  ®®éé  ®®ôôcc  ≤≤  

115500  mmgg//ll,,  ®®éé  mmµµuu  ≤≤  115500  ®®éé  CCoobbaann  vvµµ  cc««nngg  ssuuÊÊtt  bbÊÊtt  kkúú..    

  

  
Hình 14- 5 

 

b) Khử sắt : 

        Thường gặp nước nguồn chứa sắt ở dạng muối hoà tan Fe(HCO3)2.  

        Để loại trừ sắt trong các nguồn nước như vậy người ta sử dụng rộng rzi 

phương pháp ôxy hoá sắt bằng ôxy của khí trời . 

Nguyên tắc là nước ngầm được phun thành các hạt nhỏ để tăng diện tích tiếp 

xúc với không khí và một phần CO2 hoà tan trong nước sẽ tách ra  khỏi nước. 

Sau đó ôxy sẽ ôxy hoá sắt hoá trị 2 (Fe++) thành sắt hoá trị 3 (Fe+++). Sắt hoá 

trị 3 tiếp tục thuỷ phân tạo thành hydroxit kết tủa Fe(OH)3. Cuối cùng các cặn 

Fe(OH)3 được tách ra khỏi nước bằng lắng và lọc. 

          Phản ứng ôxy hoá ra thuỷ phân sắt có thể biểu diễn bằng phương trình 

sau:  

4 Fe(HCO3)2 + O2 + 2H2O = 4Fe(OH)3↓ + 8CO2↑                  

Để phản ứng ôxy hoá và thuỷ phân sắt xảy ra nhanh và triệt để, nước 

phải có độ kiềm thích hợp (pH = 7÷7,5). 

Ngoài ra, còn dùng thiết bị đẩy ejectơ hút ôxy khí trời dưới áp suất thấp 

để ôxy hoá sắt - khử sắt.   
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c) Khử trùng : 

       Sau khi qua bể lắng, bể lọc, phần lớn vi trùng ở trong nước đz bị giữ lại 

(90%) và bị tiêu diệt. Tuy nhiên để đảm bảo hoàn toàn vệ sinh, phải tiến hành 

khử trùng nước. 

- Phương pháp thường dùng nhất là Clo hoá tức là sử dụng Clo hoặc 

hợp chất của Clo như Clorua vôi CaOCl2, Zaven NaOCl là những chất 

ôxy hoá mạnh, có khả năng diệt trùng. 

- Phương pháp dùng tia tử ngoại : dùng một loại đèn phát ra tia tử ngoại 

để diệt trùng  

- Phương pháp dùng ôzôn (O3): đưa O3 vào nước sẽ tạo thành Oxy 

nguyên tử là chất có khả năng diệt trùng. 

- Phương pháp dùng sóng siêu âm: dùng thiết bị phát ra sóng siêu âm 

tần số 500 kilohec (500KHZ) vi trùng sẽ bị tiêu diệt . 

Trường hợp chung, sơ đồ dây chuyền công nghệ xử lý nước ngầm được 

thể hiện trên hinh14-6  

 
Hình 14-6 

1 - giếng khoan và trạm bơm cấp I;   2- Dàn mưa;  

3 - Bể lắng đứng tiếp xúc;  4 - Bể lọc nhanh; 5 - Đường dẫn Clo;  

6 - Bể chứa nước sạch; 7- Trạm bơm cấp II 

 

14.4. Mạng lưới cấp nước  
14.4.1. Sơ đồ và nguyên tắc vạch tuyến mạng lưới cấp nước 

Mạng lưới cấp nước làm nhiệm vụ vận chuyển và phân phối nước đến 

các nơi tiêu thụ, Nó bao gồm các đường ống chính, các đường ống nhánh. 
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Tuỳ theo qui mô và tính chất của đối tượng tiêu dùng nước, mạng lưới 

cấp nước có thể được thiết kế theo sơ đồ mạng lưới cụt, mạng lưới vòng, hay 

hỗn hợp (hinh vẽ). 

 
Hình 14 – 7 

a) Mạng lưới cụt;  b) Mạng lưới vòng 

 

Khi vạch tuyến mạng lưới cấp nước cần dựa trên các nguyên tắc sau : 

 - Tổng số chiều dài đường ống là nhỏ nhất. 

 - Dường ống phai bao trùm các đối tượng dùng nước. 

 - Hướng vận chuyển chính của nước đi về cuối mạng lưới và các điểm 

dùng nước tập trung. 

 - Hạn chế việc bố trí đường ống đi qua sông, đê, đầm lầy, đường xe lửa... 

 

14.4.2. Tính toán mạng lưới cấp nước 

 a) Xác định lưu lượng nước tính toán 

   Q1 = Qv +  α Q®             (l/s)   (14-6) 

Trong đó: 

Qv - Lưu lượng nước vận chuyển qua đoạn ống, bao gồm lưu lượng tập 

trung lấy ra ở nút cuối của đoạn ống và lưu lượng nước vận chuyển tới 

các đoạn ống phía sau; 

Qđ - Lưu lượng nước dọc đường là lượng nước phân phối theo dọc đường 

của đoạn ống. 

α - Hệ số tương đương kẻ tới sự thay đổi lưu lượng dọc đường của đoạn 

ống, thường lấy bằng 0,5; 

 

b) Xác định đường kính ống  

Đối với ống tiết diện trên, đường kính ống được xác định theo công thức : 
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v

Q4
D

π
=                   (mm)  (14-7)  

 Trong đó      

         D - Đường kính ống     (mm) ; 

                 Q - Lưu lượng tính toán của đoạn ống  (m3/s) ; 

                  v - Vận tốc nước chảy trong ống       (m/s) . 

Ta thấy D phụ thuộc vào Q và v, v phụ thuộc vận tốc kinh tế (Bảng 14-3) 

. 

 Vận tốc kinh tế là vận tốc sao cho tổng giá thàng xây dựng và chi phí 

quản lý mạng lưới là nhỏ nhất. 

Bảng 14-3 

 
 

c) Xác định tổn thất cột áp trên các đường ống 

- Đối với mạng lưới cấp nước bên ngoài thường người ta chỉ tính tổn thất 

cột áp do ma sát theo chiêù dài, còn tổn thất cột áp cục bộ rất nhỏ nên bỏ 

qua. 

- Tổn thất cột áp do ma sát trên các đường ống cấp nước thường được 

tính theo công thức sau : 

  
2

2

W
K

Q
alh =       (14-8) 

Trong đó  

 a - Hệ số hiệu chỉnh tổn thất (lấy theo bảng 5-1); 

      l - Chiều dài đường ống (m) ; 

      K - Hệ số đặc trưng lưu lượng (l/s). 

 

d) Tính toán mạng lưới cụt (mạch rẽ) và mạng lưới vòng (xem chương V). 
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14.5. Trạm bơm, bể chứa, đài nước 
14.5.1. Bể chứa - đài nước 

- Là công trình trung gian giữa trạm bơm cấp I và trạm bơm cấp II để 

chứa nước dự trữ nước chữa cháy và nước dùng cho bản thân trạm xử lý. 

- Đài nước để điều hoà lưu lượng và cột áp đến các đối tượng tiêu dùng 

nước và dự trữ nước chữa cháy. Đài nước có thể đặt ở đầu, giữa hoặc cuối 

mạng lưới cấp nước, nên lợi dụng vị trí địa hình cao để giảm giá thành 

xây dựng đài. 

a) Dung tích của đài nước và bể chứa có thể xác định theo công thức sau : 

  W® = W®h + Wcc
10’    (14-9) 

                                Wb = W®h + Wbt + Wcc
3h   (14-10) 

Trong đó   Wđ , Wb - dung tích của đài nước, bể chứa nước ; 

          Wđh  - dung tích điều hoà của đài nước, bể chứa nước ; 

                  Wcc
10’, Wcc

3h - dung tích nước dự trữ chữa cháy, lấy bằng                               

lượng nước chữa  cháy trong 10 phút đối với đài nước và 3 giờ đối với bể 

chứa. 

                   Wbt   - lượng nước dùng cho bản thân của trạm xử lý, sơ bộ lấy 

bằng 5 ÷10% công suất của trạm bơm. 

Để xác định dung tích điều hoà của bể chứa và đài nước có thể dùng 

phương pháp thống kê hoặc phương pháp biểu đồ. 

- Theo phương pháp thống kê đầu tiên ta chọn giờ dốc cạn sạch nước, 

thường là giờ sau một thời gian dài lấy nước liên tục, nước trong bể chứa 

và đài cạn sạch và coi bằng 0. Từ đó tính lượng nước còn lại trong bể và 

đài trong từng giờ, lượng nước lưu lại lớn nhất sẽ là dung tích điều hoà 

của bể hoặc đài.. 

- Theo phương pháp biểu đồ trước hết ta vẽ đồ thị yêu cầu nước của cơ 

sở cần cấp nước theo từng giờ trong một ngày đêm, được tính bằng phần 

trăm lưu lượng nước ngày đêm cực đại Qngđmax. 

Chọn số giờ làm việc và chế độ làm việc của trạm bơm trong một ngày 

và vẽ đồ thị truyền nước của bơm lên cùng đồ thị yêu cầu nước. 

Ví dụ trên hình 14-8, căn cứ đồ thị yêu cầu nước và đồ thị cung cấp nước 

của trạm bơm ta xác định được dung tích điều hoà: 

    
maxngd

''

i

'

i

dh
Q

100

KK
W

+
=    (14-11) 
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Trong đó: 

Ki’  -Độ chênh cực đại về phía trên giữa đường truyền nước của trạm 

bơm và đường cong yêu cầu nước. 

Ki’’  -Độ chênh cực đại về phía dưới giữa đường truyền nước của trạm 

bơm và đường cong yêu cầu nước. 

 
Hình 14-8 

 

b) Phương pháp xác định chiều cao đài nước và cột áp của máy bơm . 

• Muốn đảm bảo việc cấp nước được liên tục và đầy đủ thì áp lực của 

bơm hoặc chiều cao của đài nưóc phải đủ để đưa nước tới nơi đòi hỏi 

cần phải cấp nước khó khăn nhất của hệ thống cấp nước. 

• áp lực tự do cần thiết tại vị trí cấp nước khó khăn nhất của mạng lưới 

cấp nước bên ngoài hay cột áp cần thiết Hctnh tại điểm đó có thể lấy như 

sau:  - Nhà một tầng Hctnh = 10 m ; 

                   - Nhà hai tầng Hctnh = 12 m  ; 

• Khi tăng thêm một tầng nhà thì cột áp cần thiết tăng thêm 4m.  

• Trong trường hợp chữa cháy áp lực thấp: cột áp cần thiết tại họng chữa 

cháy bất lợi nhất tối thiểu phải bằng 10m. 

• Trường hợp chữa cháy áp lực cao: áp lực cần thiết tại họng chữa cháy 

bất lợi nhất phải đảm bảo đưa nước tới vị trí khó khăn nhất của ngôi 

nhà có cháy qua ống vải gai chữa cháy dài 50 - 100m với cột nước chữa 

cháy tối thiểu bằng 10m.  
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Để thấy rõ sự liên hệ về cột áp giữa các công trình cấp nước có thể xem sơ 

đồ giới thiệu trên hình 14-9. 

 

 
Từ sơ đồ trên hình 14-9 ta tính Hđ và Hb theo công thức sau : 

                    H®  = Znh - Z® + Hctnh + h1           (m)  (14-12) 

            Hb = Z® - Zb + H® + h® + h2        (m)  (14-13) 

Trong đó  

 Zb , Zđ , Znh - Cốt mặt đất tại trạm bơm, đài nước và vị trí cấp nước khó 

khăn nhất. 

 Hctnh - Cột áp cần thiết tại vị trí cấp nước khó khăn nhất. 

 Hđ, Hb - Độ cao đài nước, cột áp của bơm. 

 hđ - Chiều cao thùng chứa nước trên đài; 

 h1 , h2 - Tổng tổn thất cột áp trên đường ống dẫn nước từ đài đến vị trí 

cấp nước khó khăn nhất và từ trạm bơm đến đài. 

 

14.5.2. Bơm và trạm bơm. 

-  Để đưa nước từ công trình thu nước lên công trình xử lý nước, từ bể 

chứa lên đài nước hoặc để vận chuyển nước đến các nơi tiêu dùng người 

ta thường dùng bơm hoặc các thiết bị dâng nước. 

-  Hiện nay thường sử dụng phổ biến loại bơm ly tâm , trục ngang (hay 

trục đứng), một  cấp (hay nhiều cấp), bơm pittông, bơm tia, bơm nén khí, 

bơm nước va,... hoặc  các thiết bị dâng nước đơn giản khác như: Cần vọt, 

ròng rọc, trục quay,v.v... 

Trạm bơm cấp I: đưa nước từ công trình thu lên công trình xử lý. 
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Trạm bơm cấp II: bơm nước từ bể chứa lên đài nước và cung cấp tới các 

nơi tiêu thụ. 

Trạm bơm trung chuyển: khi cần vận chuyển nước đi quá xa hoặc lên 

cao để tránh áp suất trong đường ống nước quá cao (không kinh tế) và 

có thể làm vỡ ống . 

Trạm bơm tuần hoàn thường được dùng trong các hệ thống cấp nước 

công  nghiệp, dùng để bơm nước đz làm nguội vào các thiết bị, máy 

móc sản xuất. Khi tính toán thiết kế trạm bơm, trước hết phải xác định 

năng suất cần thiết và cột áp toàn phần, rồi dựa vào các tài liệu giới 

thiệu bơm, chọn được loại bơm và số bơm có công suất cần thiết đáp 

ứng yêu cầu của cơ sở cấp nước (xem chương 9,10).    
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Chương XV 

HHÖÖ  tthhèènngg  tthhoo¸̧tt  nn−−íícc    
 
 

15.1. khái niệm chung về thoát nước 
15.1.1. Khái niệm : 

-   Là một tổ hợp các thiết bị, công trình kỹ thuật và các phương tiện để thu 

nước thải tại nơi hình thành (nhân tạo, tự nhiên), dẫn vận chuyển đến các 

công trình làm sạch (nếu cần) và xả nước thải ra nguồn tiếp nhận. 

-   Phân loại: 

Nước thải sinh hoạt; 

Nước thải sản xuất; 

Nước mưa. 

Hai dạng hệ thống thoát nước : 

 + Hệ thống thoát nước dạng chuyên chở định kỳ là tập trung chất thải 

lỏng vào một thùng chứa, định kỳ vận chuyển ra nơi xử lý ngoài đồng xa. 

Dạng này không đảm bảo vệ sinh của khu vực và không kinh tế, nên chỉ 

áp dụng đối với điểm dân cư hoặc cơ sở sản xuất nhỏ. 

 + Hệ thống thoát nước dạng dòng chảy tự vận chuyển: nước thải theo 

đường ống - cống ngầm tự vận chuyển ra các trạm xử lý, sau đó được xả 

ra nguồn tiếp nhận gần nhất.  

 

15.1.2. Các bộ phận chính của hệ thống thoát nước  

Hệ thống thoát nước gồm có các bộ phận chủ yếu sau : 

- Thiết bị thu nước thải. 

- Mạng lưới thoát nước. 

- Các trạm bơm và ống dẫn có áp (nếu cần). 

- Các công trình làm sạch và các ống, cống xả nước thải ra nguồn.  
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Hình 15-1  

Hình 15-1 là sơ đồ thoát nước của điểm dân cư và xí nghiệp bảo quản 

chế biến nông sản.  

 

15.1.3. Các loại hệ thống thoát nước 

-  Hệ thống thoát nước chung: tất cả các loại nước thải được dẫn và vận 

chuyển trong cùng một mạng lưới tới trạm xử lý hoặc xả ra nguồn. Như vậy 

những lúc mưa to, lưu lượng nước thải sẽ rất lớn, nồng độ chất bẩn lại thấp, 

một phần hỗn hợp nước thải sẽ xả ra nguồn qua các giếng tràn nước mưa - các 

giếng nước mưa thường  được bố trí trên cống góp chính gần nguồn tiếp nhận.  

-    Hệ thống thoát nước riêng: trong đó từng loại nước thải riêng biệt chứa các 

chất bẩn đặc tính khác nhau, được dẫn và vận chuyển theo các mạng lưới độc 

lập. 

+ Hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn (hình 15-2), phải xây dựng ít 

nhất hai mạng lưới: một mạng để dẫn - vận chuyển nước thải sinh hoạt 

và nước sản xuất bẩn gọi là mạng lưới thoát nước bẩn ; một mạng để 

dẫn - vận chuyển nước mưa và nước sản xuất qui ước sạch, gọi là mạng 

lưới thoát nước mưa.  

+ Hệ thống thoát nước nửa riêng (hình 15-3) là hệ thống trong đó ở 

những điểm giao nhau giữa hai mạng lưới độc lập sẽ xây dựng các 

giếng tràn - tách nước mưa. Khi lưu lượng nhỏ, nước mưa bẩn sẽ chảy 

vào mạng lưới thoát nước bẩn sinh hoạt theo cống góp chung chảy 

thẳng ra trạm xử lý; khi mưa to, lưu lượng nước lớn và tương đối sạch, 

nước sẽ rràn qua giếng và chảy thẳng ra nguồn tiếp nhận 
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15.2. Thiết kế mạng lưới thoát nước 
15.2.1. Các số liệu cơ bản để thiết kế 

- Bản đồ địa hình với các đặc điểm, các điều kiện tự nhiên, điều kiện xây 

dựng công trình. 

 - Các số liệu địa chất và địa chất thuỷ văn. 

 - Các số liệu khí tượng. 

 - Các số liệu thuỷ văn nguồn nước lân cận... 

 - Để xác định lưu lượng tính toán cần có các số liệu về dân số, các dữ 

liệu chi tiết về xí nghiệp công nghiệp. 

Thoát nước được thiết kế tới khoảng thời gian mà hệ thống thoát nước 

phải có khả năng vận chuyển cần thiết và thoả mhn chức năng của mình mà 

không phải đổi mới hoặc cải tạo lại. Đối với khu dân cư giai đoạn tính toán 

thường là 20 - 25 năm; đối các xí nghiệp sản xuất nông, công nghiệp thường 

là khoảng thời gian xí nghiệp hoạt động cho tới khi đạt năng suất hoàn chỉnh. 
 

15.2.2. Các sơ đồ mạng lưới thoát nước 

Vạch tuyến mạng lưới hoặc chọn sơ đồ mạng lưới thoát nước là giai đoạn 

quan trọng nhất của việc thiết kế thoát nước, bởi vì nó quyết định toàn bộ giá 

thành thoát nước. 

Trình tự vạch tuyến mạng lưới thoát nước như sau : 

 - Đầu tiên dựa vào các đường phân thuỷ chia đối tượng cần thoát nước  
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 (khu dân cư, cơ sở sản xuất) thành các lưu vực thoát nước. 

 - Vạch các tuyến cống góp lưu vực theo những nơi địa hình thấp và tập 

hợp các cống góp lưu vực về cống góp chính theo hướng tới trạm xử lý. 

 - Cuối cùng theo đường ngắn nhất, vạch các mạng lưới cống đường phố 

về cống góp lưu vực. 

 Khi chọn sơ đồ mạng lưới thoát nước phải căn cứ vào địa hình, điều kiện 

đất đai, vị trí tương đối của các nguồn nước...  

a)  Sơ đồ vuông góc 

 các cống góp thoát nước 

lưu vực được vạch tuyến 

theo hướng vuông góc với 

hướng dòng chảy ở sông. 

Sơ đồ này chủ yếu được sử 

dụng đối với mạng lưới 

thoát nước mưa, xả thẳng 

nước mưa ra nguồn và 

không cần xử lý.  

  

  

b) Sơ đồ chéo nhau  

 Các cống góp thoát 

nước lưu vực được vạch 

tuyến theo hướng vuông góc 

với hướng dòng chảy của 

sông và tập trung về cống 

góp chính. Cống góp chính 

lại song song với sông người 

ta phải sử dụng sơ đồ này khi  

địa hình dốc thoải dần về 

phía sông và cần phải xử lý 

nước thải.    

  

  

c) Sơ đồ song song: Các cống góp thoát nước lưu vực được vạch tuyến song 

song hoặc tạo một góc nhỏ với hướng dòng chảy ở sông và tập trung nước về 

cống góp chính, vận chuyển nước thải về trạm xử lý. Cống góp chính vuông 
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góc với hướng dòng chảy của sông: Sơ đồ này được áp dụng khi địa hình có 

độ dốc lớn, về phía sông vì nó cho phép khắc phục tốc độ dòng chảy trong 

cống quá lớn gây phá huỷ cống ...   

  
  

d) Sơ đồ phân vùng:  

 Phạm vi thoát nước được chia thành hai vùng: vùng trên và vùng dưới. 

Nước thải vùng trên được dẫn tự chảy; nước thải vùng dưới nhờ trạm bơm 

chuyển bậc lên trạm xử lý. ở mỗi vùng có sơ đồ riêng tương tự như sơ đồ chéo 

nhau. Sơ đồ phân vùng được áp dụng khi địa hình có độ dốc rất lớn hoặc dốc 

không đều tới dòng sông hoặc không thể thoát nước cho toàn vùng bằng tự 

chảy. 
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e) Sơ đồ ly tâm:  

 ở sơ đồ này nước thải 

được xử lý ở hai hoặc một số 

trạm độc lập phân tán ở 

ngoại vi đô thị. Sơ đồ này 

được áp dụng ở những nơi 

địa hình phức tạp và thành 

phố lớn. Việc vạch tuyến, 

chọn sơ đồ mạng lưới thoát 

nước là giai đoạn quan trọng 

nhất của việc thiết kế thoát 

nước, bởi vì nó quyết định 

toàn bộ giá thành thoát nước.   

  

  

15.2.3. Xác định lưu lượng tính toán 

- Mạng lưới thoát nước được tính toán theo lưu lượng giây lớn nhất - gọi là 

lưu lượng tính toán của nước thải. 

- Tiêu chuẩn nước thải là lượng nước thải tạo ra do một người sử dụng hệ 

thống thoát nước hoặc tạo ra trên một đơn vị sản phẩm sản xuất ra của xí 

nghiệp công nghiệp. Tiêu chuẩn nước thải có thể lấy bằng tiêu chuẩn cấp 

nước. 

- Lượng nước thải chảy vào mạng lưới thoát nước thường không điều hoà theo 

các ngày trong tuần hoặc theo các giờ trong ngày. 

Để xác định lưu lượng tính toán, ngoài các hệ số không điều hoà ngày (Kngđ) 

và giờ (Kh), còn phải dùng khái niệm hệ số không đều hoà chung (Kch): 

 

                                 
h.tb

h.max

hngdch
Q

Q
KKK ==                              (15-1) 

Trong đó : 

Qmax.h - Lưu lượng giờ lớn nhất trong ngày thải nước lớn nhất ; 

QTB.h  - Lưu lượng giờ trung bình trong ngày thải nước trung bình. 

Khi tính toán mạng lưới thoát nước, để xác định lưu lượng người ta 

thưòng dùng khái niệm mô đun dòng chảy hay lưu lượng đơn vị và xác định 

theo công thức: 
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86400

qp
q

0
=       (l/s.ha)       (15-2) 

Trong đó : 

                  p  - mật độ dân số (người/ha) ; 

                  q - tiêu chuẩn thải nước trung bình trên đầu người (l/ng.ngđ) ; 

Lưu lượng tính toán bằng : 

 

                    Qmax.s = q0.F.Kch                               (15-3) 

 

Trong đó:  F - diện tích các khu dân cư trong phạm vi thoát nước (ha).  

  

15.2.4. Tính toán mạng lưới thoát nước bẩn 

Mạng lưới thoát nước bẩn sinh hoạt được tính toán với một phần độ đầy 

ống nhằm: 

• Tạo điều kiện tốt để vận chuyển các chất bẩn lơ lửng không tan. 

• Đảm bảo thông hơi để loại các chất khí độc hại tách ra từ nước thải. 

• Tạo một phần tiết diện dự phòng để vận chuyển lưu lượng vượt quá giá 

trị tính toán. 

Độ đầy ống được đặc trưng bởi tỷ lệ giữa chiều cao lớp nước H và đường 

kính d hay chiều cao toàn phần của ống - cống ( H/d) 

Để tính toán thuỷ lực mạng lưới thoát nước sử dụng các công thức tương 

tự như đối với tính toán mạng lưới cấp nước. 

                Q = ω. v   ;  RJCv =  

   
g2

v
.

R4
J

2λ
=      (15-4) 

 

15.2.5. Tính toán mạng lưới thoát nước mưa 

Lưu lưọng dùng để tính toán mạng lưới thoát nước mưa: 

                                             Qtt = q F Ψ 

Trong đó:  q - Cường độ mưa ( l/s. ha) 

                  F - Diện tích lưu vực thoát nước mưa ( ha) 

                  Ψ - Hệ số dòng chảy. 
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a) Đặc điểm của dòng chảy nước mưa : 

ở thời điểm ban đầu của trận mưa lưu lượng chảy vào mạng lưới nhỏ hơn 

l−u lượng tính toán ( Qc < Qtt ). Hiện tượng này gọi là sự chậm chÔ của dòng 

chảy nước mưa. 

Tỷ số giữa lưu lượng chảy vào mạng lưới ở thời điểm đầu ( Qc ) với lưu 

lượng tính toán ( Qtt ) là hệ số chậm của dòng chảy . 

 

                                                                                               

Hệ số chậm của dòng chảy <1 khi xuất hiện những trận m−a to với thời 

gian mưa ngắn. 

Hệ số chậm của dòng chảy = 1 khi xuất hiện các trận m−a kéo dài, cường 

độ mưa ổn định.  

b) Phương pháp thời gian mưa tính toán  

Thời gian mưa tính toán là thời gian tập trung nước mưa từ điểm xa 

nhất tới diện tích tính toán: 

                      ttt = tm + tr + to 

Trong đó :  

tm  - Thời gian tập trung nước mưa trên bề mặt từ điểm xa nhất  đến 

rhnh, phụ thuộc kích thước địa hình của lưu vực, cường độ mưa và loại 

mặt phủ ; 

tr - Thời gian nước chảy trong rhnh ; 

to - Thời gian nước chảy trong ống đến tiết diện tính toán. 

 Xác định lưu lượng tính toán nước mưa căn cứ vào thời gian tập trung 

nước mưa được gọi là phương pháp cường độ giới hạn.   

c) Cường độ mưa: 

 Được xác định theo công thức: 

 

                           
n

(20

n

t

)PlgC1(q20
q

+
=                   ( 15 - 8 ) 

Trong đó: 

n, c - Những đại lượng phụ thuộc đặc điểm khí hậu từng vùng ; 

q20  - Cườngd độ mưa trong khoảng thời gian 20 phút. với chu kỳ lặp lại  

một lần trong năm (đây là đại lượng không đổi đối với từng vùng dh 

biết); 
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P  - Chu kỳ lặp lại trận mưa tính toán chính bằng khoảng thời gian xuất 

hiện một trận mưa vượt quá cường độ tính toán (năm) ; 

t  - Thời gian mưa tính toán (phút) được xác định theo công thức (15 - 7). 

d) Hệ số dòng chảy  

Tỷ số giữa lượng nước chảy vào mạng lưới thoát nước mưa so với lượng 

nước mưa rơi xuống  gọi là hệ số dòng chảy (Ψ) 

 

                              
r

c

q

q
=ψ                        ( 15 - 9 ) 

 

Trong đó : qr , qc - Lượng nước mưa rơi trên diện tích 1 ha và lượng nước mưa 

chảy vào mạng lưới thoát nước mưa từ 1 ha ấy. 

Hệ số dòng chảy phụ thuộc vào tính chất, độ dốc bề mặt phủ, cường độ 

mưa, thời gian mưa.   

e) Hệ số mưa không đều 

 Hệ số mưa không đều (η) hay còn gọi là hệ số phân bố mưa  được xác 

định theo công thức : 

                                            

   
max

tb

Q

Q
=η    ( 15 - 10 ) 

 

ở đây:   qTB  - Cường độ mưa trung binh trên toàn diện 

                       tích thoát nước mưa 

              qmax - Cường độ mưa lớn nhất tại một điểm nào 

                       đó thuộc diện tích thoát nước mưa. 

 Hệ số mưa không đều (η) phụ thuộc vào diện tích lưu vực thoát nước 

mưa và thời gian mưa được lấy theo bang tính sẵn. 

 Khi xác định lưu lượng tính toán nước mưa trên một lưu vực lớn với 

diện tích lớn hơn 300 ha thì phải kể đến hệ số mưa không đều  

                     Qtt = q. F. Ψ. η   ( 15 - 11 )  

 

15.2.6. Đặc điểm cấu tạo và thiết kế mạng lưới thoát nước chung 
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 Là mạng lưới thu và vận chuyển cả 3 loại nước thải. (nước thải sản 

xuất, sinh hoạt và nước mưa trong cùng một mạng lưới). 

 Về mùa mưa, khi có trận mưa lớn, nước mưa pha lohng các loại nước 

thải đến nồng độ cho phép thì một phần hỗn hợp nước mưa và nước thải được 

xả thẳng vào nguồn  qua giếng tràn mà không cần qua trạm xử lý nước thải. 

Lưu lượng nước mưa không xả vào nguồn được xác định  theo hệ số pha 

lohng (no): 

                                
kh

m

0
Q

Q
n =    ( 15 - 12 ) 

Trong đó: 

Qm - Lưu lượng nước mưa không xả vào nguồn ; 

Qkh - Lưu lượng nước mưa thải trong mùa khô chảy vào mạng lưới thoát 

nước chung trước giếng tràn. 

 Hệ số pha lohng no phụ thuộc vào khả năng tự làm sạch của nguồn 

nước, chế độ thuỷ văn, đặc điểm sử dụng nước phía dưới miệng xả của giếng 

tràn và các điều kiện cụ thể khác của địa phương.  

- Lưu lượng tính toán đối với đoạn cống bất kỳ bố trí trước giếng tràn được 

xác định theo công thức: 

                                  Qtt'= Qkh +  Qm                     ( 15 - 13 ) 

- Lưu lượng tính toán của đoạn cống bố trí sau giếng tràn được xác định theo 

công thức: 

                        Qtt = Qkh + n0 Qkh + qm                  ( 15 - 14 ) 

Trong đó: 

     n0 Qkh - Lưu lượng nước mưa ngang qua ống tràn (không xả vào nguồn) ; 

     Qkh - Lưu lượng nước thải trong mùa khô chảy vào mạng lưới từ điểm đầu 

trên đến đoạn tính toán; 

      Qm - Lưu lượng nước mưa chảy vào mạng lưới; 

      qm  - Lưu lượng nước mưa chảy vào đoạn ống tính toán từ sau giếng tràn.   

  

15.2.7. Hồ điều hoà nước mưa  

Hồ điều hoà nước mưa được bố trí trên mạng lưới thoát nước mưa hay 

mạng lưới thoát chung nhằm mục đích giảm kích thước các tuyến cống cũng 

như các công trình bố trí phía sau. 
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Dung tích công tác (phần thể tích tham gia điều hoà nước mưa) của hồ 

được xác định theo công thức sau: 

    W = K. Qtt . ttt    ( 15 - 15 ) 

Trong đó:  

K   - Hệ số phụ thuộc vào mức độ điều hoà của hồ và hệ số n trong công 

thức xác định cường độ mưa ( tra bảng ) ; 

 Qtt - Lưu lượng mưa tính toán hoặc hỗn hợp nước thải với nước mưa ở vị 

trí nối với hồ ; 

 ttt   - Thời gian mưa tính toán của toàn bộ lưu vực đến điểm xả vào hồ. 

Lưu lượng tính toán cho đoạn cống sau hồ điều hoà: 

                      Q = α Qtt + Ql +Qx              ( 15 - 16 ) 

 α Qtt - Lưu lượng không được xả vào hồ ; 

         Ql - Lưu lượng tính toán nước mưa của lưu vực chảy vào đoạn cống sau 

hồ; 

 Qx - Lưu lượng trung bình xả nước ra khỏi hồ sau khi mưa tạnh. 

  

15.2.8. Cấu trúc mạng lưới thoát nước  

Cấu trúc mạng lưới thoát nước được thiết kế sao cho thoa mhn và đam 

bao các điều kiện thuỷ lực tối ưu trong cống. Các quy tắc cơ ban để cấu trúc 

mạng lưới thoát nước là : 

 - Các tuyến cống thoát nước phai đặt theo đường thẳng. Phai đặt các 

giếng tham ở các điểm ngoặt của mạng lưới, ở nơi thay đổi độ dốc và 

đường kính, ở các điểm nối một số tuyến. 

 - Vận tốc tính toán ở các nhánh bên phai nhỏ hơn so với vận tốc ở các 

cống góp chính. 

- Các điểm ngặt và các điểm đầu nối giưa tuyến đến và tuyến đi theo 

hướng dòng chay phai tạo một góc bằng và lớn hơn 900.    

 

15.4. Trạm bơm thoát nước 
15.4.1. Trạm bơm nước thải 

Trạm bơm chính để bơm nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất ra 

trạm xử lý người ta dùng. 

Trạm bơm cục bộ để bơm vận chuyển nước thải nhằm giảm độ sâu đặt 

cống thoát nước.  
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Trạm bơm nước mưa để bơm nước mưa từ cống thoát nước ra sông hồ 

chứa có mức nước cao hơn. 

Thông thường được đặt ở các vị trí có địa hình thấp và xét đến các yếu tố 

vệ sinh, quy hoạch, địa chất thuỷ văn, cấp điện và khả năng cho phép xả sự 

cố.  

Trạm bơm cách khu vực nhà ở hoặc xí nghiệp thực phẩm > 20m khi l−u 

lượng trạm tới 50.000m3/ngt, > 30m khi l−u lượng trạm lớn hơn 50.000m3/ 

ngt. Quanh trạm bơm phải có dải cây xanh bảo vệ với chiều rộng ít nhất 10m. 

Hình dạng, kết cấu trạm bơm  tuỳ thuộc quy mô công suất và điều kiện 

địa chất thuỷ văn... của khu vực. Trạm bơm phải làm việc liên tục và không bị 

tắc cặn trong bơm. 

Đối với các loại bơm nhỏ không lắp đặt song chắn rác cần sử dụng bơm 

"không tắc" như bơm có bánh công tác bán mở, bánh công tác kiểu kênh, 

bơm hiệu ứng xoáy... 

 
Hình 15-5 

Ưu điểm của loại máy này là tự mồi, phù hợp với yêu cầu dòng nước 3 

- 5m, đơn giản về cơ khí và xây dựng, không nhất thiết phải đặt song chắn rác 

trước đó. Tuy nhiên có một nhược điểm là không thể bơm và tạo cột áp trong 

ống dẫn.  

 

15.4.2. Xác định lưu lượng của trạm bơm và dung tích bể chứa 

 - Xác định lưu lượng nước thải cần bơm đi tức là lưu lượng trạm bơm 

có tính tới sự biến đổi lưu lượng của nước chảy đến. 

 - Xác định chiều cao cần dâng nước thải kể cả tổn thất thuỷ lực trong 

ống hút, ống đẩy và qua các chi tiết 
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  - Trên cơ sở các số liệu trên, chọn loại máy bơm, số máy bơm cần thiết 

và công suất động cơ. 

 

Nước chảy đến trạm bơm thường với 

lưu lượng biến động. Máy bơm thường 

hoạt động với lưu lượng ổn định. Do 

đó phải có bể chứa điều hoà lưu lượng. 

Vì nước thải chứa nhiều chất bẩn nên 

bể chứa điều hoà không được quá lớn 

để tránh tình trạng lắng cặn và thối rữa. 

Muốn vậy phải chọn chế độ hoạt động 

của các tổ máy bơm để bơm nước đi 

với lưu lượng sao cho gần với biểu đồ 

lưu lượng nước đến (Hình 15 - 6). 

Để xác định lưu lượng của trạm bơm 

cần phải biết lưu lượng nước thải chảy 

đến theo các giờ trong ngày đêm. Do 

có sự dao động đáng kể về lưu lượng 

nước thải theo thời gian , công suất 

thiết kế  của trạm bơm được xác định  

 
 

Hình 15-6 

trên cơ sở lưu lượng gìờ lớn nhất của nước thải và thường bằng 1,3 ÷ 1,8 lưu 

lượng giờ trung bình trong ngày thải nước lớn nhất.           

Để thích ứng với sự dao động lưu lượng trong trạm bơm cần lắp đặt  2 ÷ 3 tổ 

máy bơm. Số lượng tổ máy bơm có thể tăng dần cùng với sự phát triển  đô thị 

và hệ thống thoát nước. Cũng có thể lắp dặt tổ máy bơm  có bộ phận điều 

chỉnh số vòng quay để phù hợp với nhu cầu vận hành, nhất là đối với giai 

đoạn đầu của dự án khi nhu cầu còn nhỏ. 

          Đối với trạm bơm nước thải nên trang bị hệ thống tự động điều khiển sự 

hoạt động của trạm bơm nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và tiết kiệm năng 

lượng tiêu thụ.  

Hình 15-6  là biểu đồ xác định dung tích bể chứa ở trạm bơm theo biểu 

đồ nước đến ở giờ có l−u lượng lớn nhất là Qo = 500m
3/h, một tổ máy bơm 

hoạt độnh liên tục và bơm hết nước (đường II). Khi nước đến với lưu lượng 

Qmin = 300m3/h (đường I) cũng trong khoảng thời gian một giờ thì cho một 
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tổ máy bơm hoạt động cùng với lưu lượng ổn định như ở giờ max (đường III 

song song với đường II) nhưng gián đoạn. 

 - Khi gián đoạn - đóng mở ba lần thì dung tích bể chứa ít nhất phải là   

                             Wmin = 40m
3 

 - Khi sáu lần đóng mở thì dung tích bể chứa ít nhất chỉ là  

                             Wmin = 20m
3 

 Mực nước tính toán trong bể chứa phải thấp hơn đáy cống dẫn nước thải 

chảy vào bể để tránh hiện tượng chảy ngập và lắng cặn ở cống vào.  

 

15.5. Xử lý nước thải 
15.5.1. Những vấn đề chung về xử lý nước thải 

a) Thành phần và tính chất nước thải 

Nước thải là tổ hợp phức tạp các thành phần vật chất. Trong đó vật chất 

nhiễm bẩn thuộc nguồn gốc vô cơ và hữu cơ thường tồn tại dưới dạng không 

hoà tan, keo và hoà tan. 

Mức độ nhiễm bẩn nước thải: 

 - Lượng ôxy cần thiết để ôxy hoá vật chất hữu cơ dưới tác động của vi 

sinh vật hiếu khí. Lượng ôxy hoá đó gọi là nhu cầu ôxy cho quá trình 

sinh hoá (BOD), nhu cầu ôxy cho quá trình hoá học (COD).  

 - Chuẩn độ Coli (thể tích nước nhỏ nhất tính bằng ml có chứa trực khuẩn 

hình đũa). 

Thành phần và nồng độ nhiễm bẩn phụ thuộc nhiều vào tiêu chuẩn thoát 

nước, tính chất hoạt động của đô thị mà các chất nhiễm bẩn có ở trong nước 

thải thay đổi theo thời gian. Các chỉ tiêu trong nước thải (Bảng 15-1).  

b) Mức độ chứa nước thải và nguyên tắc xả nước thải vào nguồn nước 

Nguồn nước có thể coi là công trình làm sạch sinh hoá tự nhiên nên cũng 

cần lợi dụng khai thác, tuy nhiên nó cũng chỉ có thể tải được một lượng nước 

thải với nồng độ nhiễm bẩn nào đó mà thôi. Để đảm bảo vệ sinh môi trường 

và khai thác đúng tài nguyên của nguồn nước người ta đưa ra qui chế bảo vệ 

nguồn nước, trong đó đề ra 3 loại : 

- Nguồn nước dùng để cung cấp nước sinh hoạt cho thành phố và sản xuất 

công nghiệp thực phẩm. 

 - Nguồn nước dùng để cung cấp nước cho xí nghiệp công nghiệp, dùng 

để nuôi cá, nghỉ ngơi, tắm giặt. 
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 - Nguồn nước mang tính chất trang trí kiến trúc hay dùng để nuôi cá, 

tưới ruộng... 

Bảng 15-1      

 
 

Bảng 15-2 

 

 

15.5.2. Các phương pháp và công trình xử lý nước thải 
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   1- Phương pháp cơ học: Là nhằm tách các chất không hoà tan và một phần 

các chất ở dạng keo ra khỏi nước thải.  

Song chắn rác để chắn giữ các cặn bẩn có kích thước lớn như : giấy, rau 

cỏ, rác, củi ... thường được đặt trước ngăn chứa nước (buồng thu nhận) của 

trạm bơm thoát nước, trên các mương máng dẫn tới các công trình làm sạch. 

Khe hở giữa các song chắn rác thường lấy khoảng 16mm. Song chắn thường 

đặt nghiêng một góc 60-70o, tốc độ nước chảy qua song chắn >0,8m/s. 

Bể lắng cát để tách các chất bẩn vô cơ có trọng lượng riêng lớn hơn 

trọng lượng riêng của nước như cát, xỉ than, xương, hạt, quả... ra khỏi nước 

thải. Theo đặc điểm chuyển động của dòng nước bể lắng cát được phân ra : bể 

lắng cát ngang, bể lắng cát đứng. 

Bể lắng để tách các chất lơ lửng (bùn, rác vụn, xác sinh vật...) có trọng 

lượng riêng lớn hơn trọng lượng riêng của nước thải. 

Theo đặc điểm chuyển động của nước thải người ta phân biệt : bể lắng 

ngang (hình 15-7) bể lắng đứng (hình 15-8) và bể lắng ly tâm.  

 

Hình 15-7. Sơ đồ bể lắng ngang 
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Hình 15-8. Sơ đồ bể lắng đứng 

 

2- Phương pháp hoá - lý  

Thực chất là lợi dụng vào tính chất hoá lý của nước thải mà có những tác 

động vật lý và hoá học nhằm tăng cường các quá trình tách các chất bẩn ra 

khỏi nước. Ví dụ khi người ta đưa vào nước thải chất phản ứng nào đó, nó sẽ 

tác dụng với các tạp chất bẩn tạo thành các tạp chất khác dưới dạng cặn hoặc 

hoà tan không mang tính chất độc hại... 

Phương pháp hoá học có thể là: trung hoà, ôxy hoá, ôzôn hoá, điện hoá 

học. 

Phương pháp hoá lý thông dụng nhất là: keo tụ, hấp thụ, trích ly, bay hơi, 

tuyển nổi, trao đổi ion, tinh thể hoá, dializ... 

Phụ thuộc vào điều kiện địa phương và yêu cầu vệ sinh... mà phương pháp 

hoá học, hoá lý là giải pháp cuối cùng hoặc chỉ là giai đoạn làm sạch sơ bộ 

cho các giai đoạn tiếp theo, thường được áp dụng cho nước thải công nghiệp.    

 

3- Phương pháp sinh học :  

Là phương pháp dựa vào sự sống và hoạt động của các vi sinh vật để 

ôxy hoá và khoáng hoá các chất hữu cơ ở dạng keo và hoà tan có ở trong nước 

thải. 
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Phân làm hai nhóm: Các công trình trong đó quá trình làm sạch thực 

hiện trong điều kiện tự nhiên; các công trình làm sạch trong điều kiện nhân 

tạo. 

Các công trình làm sạch trong điều kiện tự nhiên bao gồm: Cánh đồng 

tưới, bhi lọc và hồ sinh học. 

Bhi lọc là một khu đất rộng chia làm nhiều ô, nước thoát từ các bể lắng 

chảy ra, phân phối lên đó và thấm qua đất. 

Quá trình làm sạch diễn ra ở lớp đất phía trên, cách mặt đất khoảng 

30cm, lớp đất này giữ lại các hạt chất bẩn, nhờ có oxy và vi khuẩn háo khí mà 

các hạt chất bẩn đó được ôxy hoá và nước được làm sạch. 

Cánh đồng tưới về nguyên tắc quá trình làm sạch của cánh đồng tưới 

cũng như cánh đồng lọc, nhưng khác ở chỗ ngoài nhiệm vụ làm sạch nước 

thải người ta còn sử dụng độ ẩm và chất phân bón cho cây trồng. 

Hồ sinh học là hồ chứa nước không sâu lắm dùng để làm sạch sinh học 

chủ yếu dựa vào quá trình tự làm sạch của hồ. 

Sử dụng thích hợp ở những nơi khí hậu nhiệt độ cao. Nó cũng có thể sử 

dụng phối hợp với các công trình làm sạch khác để làm sạch triệt để nước 

thải. 

Căn cứ theo đặc tính tồn tại và tuần hoàn của các vi sinh vật và cơ chế 

làm sạch mà người ta phân biệt ba loại hồ: hồ kỵ khí, hồ hiếu-kỵ khí và hồ 

hiếu khí. 

Bể lọc sinh học (Bể Biophil) : là công trình nhân tạo trong đó nước thải 

được lọc qua lớp vật liệu rắn có bao bọc lớp màng vi sinh vật. 

Bể lọc sinh học gồm các thành phần chính sau đây : phần chứa vật liệu 

lọc, hệ thống phân phối nước đảm bảo tưới đều nước trên toàn bộ bề mặt bể, 

hệ thống thu và dẫn nước sau khi lọc, hệ thống dẫn và phân phối khí cho bể 

lọc. 

Quá trình ôxy hoá chất bẩn trong bể lọc sinh học diễn ra giống như trên 

cánh đồng lọc nhưng với cường độ lớn hơn rất nhiều nhờ biện pháp thông gió 

tự nhiên hoặc nhân tạo. Màng vi sinh vật đh sử dụng và xác sinh vật chết theo 

nước trôi khỏi bể được tách khỏi nước thải đh xử lý tại bể lắng đợt hai.  

Theo năng suất lọc (tải trọng nước thải) người ta chia ra các loại bể lọc 

sinh học nhỏ giọt (hình 15-9) và bể lọc sinh học cao tải (hình 15-10)    
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Hình 15-9. bể lọc sinh học nhỏ giọt   

 

Bể thổi khí có bùn hoạt tính (Bể Aeroten) là công trình nhân tạo, trong 

đó người ta cung cấp ôxy và khuấy trộn nước thải với bùn hoạt tính. Việc làm 

sạch nước thải được thực hiện nhờ việc đưa vào bể một lượng bùn hoạt tính 

(xốp, nhiều vi sinh vật) tuần hoàn từ bể lắng lần II và hệ thống làm thoáng 

bằng không khí nén (hoặc cơ học). Thời gian nước lưu lại trong bể Aeroten 

không quá 12 giờ. 
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Hình 15-10. bể lọc sinh học cao tải   

 

15.5.3. Phương pháp và công trình chế biến cặn lắng 

Cặn lắng đọng lại trong các bể lắng là thứ cặn tươi chưa  thối rữa, nên có 

mùi khó chịu, hôi thối và có nhiều vi trùng gây bệnh. Cặn lắng tươi không 

thích hợp cho việc vận chuyển và sử dụng làm phân bón, do đó cần chế biến. 

Phương pháp chế biến thường dùng là làm lên men cặn lắng nhờ sự hoạt động 

của các vi sinh vật. Việc chế biến cặn thường được thực hiện trong các công 

trình đặc biệt như: bể tự hoại, bể lắng hai vỏ, bể mêtan... 
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Cặn lắng sau khi đh lên men, thối rữa thường có màu đen, hoặc nâu sẫm 

và chứa nhiều các chất N, P, K rất thích hợp cho cây trồng. Tuy nhiên vì độ 

ẩm của nó còn cao (90 ÷ 97%), nên người ta phải; làm khô cặn cho độ ẩm 

giảm đi 2 ÷ 3 lần trước khi chuyên chở đi sử dụng. Việc làm khô cặn lắng 

được thực hiện trên các sân phơi bùn, bể lọc chân không, máy sấy khô bằng 

nhiệt,...  

1- Bể tự hoại vừa làm nhiệm vụ lắng cặn vừa làm nhiệm vụ chế biến cặn lắng. 

Công trình này đơn giản, quản lý ít phức tạp, có thể sử dụng để chế biến cặn 

lắng ở những nơi số lượng nước thoát thải ra ít. Nước lưu lại trong công trình 

từ 1  3 ngày (quy phạm của ta quy định không nhỏ hơn 2 ngày). Bể tự hoại 

có thể 1 ngăn khi lưu lượng nước thải dưới 1m3/ng, 2 ngăn khi lưu lượng dưới 

10m3/ngày đêm và 3 ngăn khi lưu lượng trên 10m3/ngày. Dung tích ngăn đầu 

của bể tự hoại 2 ngăn bằng 0,75 , của bể 3 ngăn lấy bằng 0,5 dung tích chung 

của bể. Không nên thiết kế bể tự hoại dung tích trên 25m3. Dung tích phần 

chứa cặn của bể tự hoại được tính toán với thời gian lưu cặn từ 6 đến 12 

tháng. 

Bể có thể xây bằng gạch, đá, bê tông, bê tông cốt thép, với mặt bằng 

hình chữ nhật, hình tròn... chiều sâu không nhỏ hơn 1,0m. 

Bể tự hoại có thể có thêm ngăn lọc, nhưng hiện nay ít được sử dụng.   

2- Bể lắng hai vỏ  

vừa làm nhiệm vụ lắng cặn, vừa làm nhiệm vụ chế biến cặn lắng, đồng 

thời cặn cũng được nén chặt (hình 15-11). 
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Hình 15-11. Bể lắng hai vỏ đơn  

1- Xả cặn ; 2- Tấm chắn chất nổi ; 3- Hành lang công tác ; 4- Đáy bê tông ;  

5- Phai chắn ; 6,7- Máng thu và dẫn nước   

 

Nước chảy chậm qua máng lắng theo nguyên tắc bể lắng ngang, dưới tác 

động của trọng lượng bản thân các hạt cặn rơi xuống đáy máng, chui qua khe 

hở 0,12 ÷ 0,15m xuống phần tự hoại. Chiều sâu của máng lắng lấy 1,2 

÷ 1,5m, khoảng cách thành ngoài không nhỏ hơn 0,5m và tạo một diện tích 

thướng tự do >20% tổng diện tích bề mặt bể. Chiều cao lớp nước trung hòa tính 

từ khe hở của máng lắng đến bề mặt lớp cặn trong phần tự hoại 0,5m , góc 

nghiêng phần đáy hình nón không nhỏ hơn 30o. 

Việc tháo cặn ra khỏi bể lắng hai vỏ giống như bể lắng đứng lần I. ống 

dẫn bùn lấy f >200mm, áp lực yêu cầu 1,5 ÷ 1,8m cột nước. Thời gian giữ cặn 

trong phần tự hoại khoảng 60 ÷ 180 ngày. 

Bể lắng hai vỏ có thể xây bằng gạch đá, bê tông, bê tông cốt thép, đổ tại 

chỗ hoặc bằng lắp ghép.  

Bể lắng hai vỏ có thể một ngăn tự hoại với một hoặc hai máng lắng và 

hai ngăn tự hoại với một hoặc hai máng lắng (Bể lắng hai vỏ kép), bể một 

máng lắng áp dụng với đường kính bể nhỏ 5 ÷ 6 m.  

  

33--  BBÓÓ  mmªªttaann    

BBÓÓ  mmªªttaann  tthh−−êênngg  ccãã  mmÆÆtt  bb»»nngg  hh××nnhh  ttrrßßnn  hhaayy  hh××nnhh  cchh÷÷  nnhhËËtt,,  ®®¸̧yy  hh××nnhh  ttrrßßnn  

hhaayy  hh××nnhh  cchhããpp  ®®aa  ggii¸̧cc  vvµµ  ccãã  nn¾¾pp  ®®ËËyy  kkÝÝnn,,  ëë  ttrrªªnn  ccïïnngg  llµµ  cchhããpp  mmòò  tthhuu  hh¬¬ii  kkhhÝÝ  

((hh××nnhh  1155--1122))..  

CCÆÆnn  ëë  ttrroonngg  bbÓÓ  mmªªttaann  ®®−−îîcc  kkhhuuÊÊyy  ®®ÒÒuu  nnhhêê  cc¸̧cc  tthhiiÕÕtt  bbÞÞ  ::  ®®èèii  vvííii  bbÓÓ  ccãã  

dduunngg  ttÝÝcchh  ®®ÕÕnn  11..000000mm33  --  mm¸̧yy  bb¬¬mm  ccÆÆnn  ;;  bbÓÓ  ccãã  dduunngg  ttÝÝcchh  11..000000    44..000000mm33  --  

mm¸̧yy  nn©©nngg  tthhuuûû  llùùcc  ;;  vvµµ  ®®èèii  vvííii  nnhh÷÷nngg  bbÓÓ  llíínn  hh¬¬nn  44..000000mm33  --  kkhhuuÊÊyy  cchh©©nn  vvÞÞtt,,  

vvµµ  ®®−−îîcc  hh©©mm  nnããnngg  bb»»nngg  hh¬¬ii  nnããnngg..  

BBÓÓ  mmªªttaann  tthh−−êênngg  ®®−−îîcc  ññ  kkÝÝnn  xxuunngg  qquuaannhh  bb»»nngg  ®®ÊÊtt,,  pphhÇÇnn  mm¸̧ii  vvßßmm  ccãã  bbèè  

ttrrÝÝ  llíípp  cc¸̧cchh  llyy  kkhhÝÝ  vvµµ  nnhhiiÖÖtt,,  ®®ÆÆtt  xxaa  cc¸̧cc  cc««nngg  ttrr××nnhh  ttrrªªnn  ttrr¹¹mm  mméétt  kkhhoo¶¶nngg  kkhh««nngg  

nnhháá  hh¬¬nn  4400mm..    
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Hình 15-12. Cấu tạo bể mêtan 

1- Nắp bể ; 2- Vùng bùn cặn ; 3- Vùng chứa khí ; 4- Van xả khí ; 5- ống dẫn bùn cặn tươi 

vào bể ; 6- Hệ thống xả bùn cặn chín khỏi bể ; 7- Thiết bị khuấy trộn ; 8- ống xáo trộn ; 

 9- Lỗ xả tràn ; 10- ống xả khô bể    

  

CC¨̈nn  ccøø  vvµµoo  nnhhiiÖÖtt  ®®éé  ccññaa  qquu¸̧  ttrr××nnhh  llªªnn  mmeenn  mmµµ  nngg−−êêii  ttaa  pphh©©nn  bbiiÖÖtt  ::  qquu¸̧  

ttrr××nnhh  llªªnn  mmeenn  ÊÊmm  ((1100  ÷÷  4433oo))  vvµµ  qquu¸̧  ttrr××nnhh  llªªnn  mmeenn  nnããnngg  ((>>4433ooCC))..  CC−−êênngg  ®®éé  

pphh©©nn  hhuuûû  vvËËtt  cchhÊÊtt  ëë  cchhÕÕ  ®®éé  nnããnngg  ccaaoo  hh¬¬nn  ëë  cchhÕÕ  ®®éé  ÊÊmm  kkhhoo¶¶nngg  22  llÇÇnn..  

§§ÓÓ  llªªnn  mmeenn  ®®åånngg  tthhêêii  nnÐÐnn  ccÆÆnn,,  ëë  mméétt  ssèè  nn−−íícc  nngg−−êêii  ttaa  ddïïnngg  pphh−−¬¬nngg  pphh¸̧pp  cchhÕÕ  

bbiiÕÕnn  ccÆÆnn  ll¾¾nngg  tthheeoo  hhaaii  bbËËcc,,  nnhhiiÖÖmm  vvôô  cchhññ  yyÕÕuu  ccññaa  bbËËcc  hhaaii  llµµ  ®®ÓÓ  nnÐÐnn  ccÆÆnn  ddoo  

qquu¸̧  ttrr××nnhh  ssuuyy  ggii¶¶mm  ssùù  pphh©©nn  cchhiiaa  hh¬¬ii  kkhhÝÝ  vvµµ  llíípp  ccÆÆnn  bbÓÓ  mmªªttaann  bbËËcc  hhaaii  tthh−−êênngg  llµµ  

mméétt  bbÓÓ  cchhøøaa  bb»»nngg  ®®ÊÊtt  lléé  tthhiiªªnn  ccãã  ggiiaa  ccèè  bbªª  tt««nngg  hhaayy  gg¹¹cchh  ®®¸̧  xxuunngg  qquuaannhh..   

 

4- Sân phơi bùn và các biện pháp khác sấy khô cặn lắng 

Sân phơi bùn để phơi khô cặn lắng từ các bể mêtan, bể lắng hai vỏ, giảm 

thể tích cặn lắng từ 96 ÷ 97% xuống còn 75 ÷ 80% để tiện cho việc vận 

chuyển sử dụng làm phân bón. 

Sân phơi bùn là một khu đất tương đối lớn, chia ra làm nhiều ô, chiều 

rộng mỗi ô từ 10 ÷ 13m và rộng 0,7m. Bùn chảy vào máng hoặc ống với độ 
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dốc 0,01 rồi vào các ô để phơi khô. Khi mực nước ngầm sâu và đất thấm tốt 

(cát, á cát...) thì bùn có thể phơi trực tiếp trên nền tự nhiên, khi đất cản nước 

(đất sét) thì bùn phơi trên nền nhân tạo, khi đó người ta đổ trên toàn bộ sân 

một lớp đá dăm, xỉ , cát có chiều dầy khoảng 0,4 ÷ 0,5m , ở dưới có hệ thống 

tiêu nước gồm các ống có khe, lỗ đường kính 〈 75mm, đặt cách nhau 4 ÷ 10m 

với độ dốc 0,0025 ÷ 0,003. Đáy sân phơi có độ dốc 0,01 ÷ 0,02 hướng tới hệ 

thống tiêu này. Tải trọng bùn trên sân có thể lấy từ 1,0 ÷ 3,5m3 cho 1m2 diện 

tích sân, phụ thuộc vào mức độ cần làm khô cặn lắng, vào điều kiện đất đai, 

khí hậu... 

Trong điều kiện mưa nhiều, việc phơi bùn sẽ gặp nhiều khó khăn, nếu 

làm mái che thì sẽ tốn kém, nên hiện nay người ta có xu hướng thực hiện sấy 

khô bằng cơ học như : bể lọc chân không, máy sấy khô cặn bằng nhiệt... giảm 

được độ ẩm tới 20 ÷ 25% nhưng giá thành quản lý và xây dựng cao.   

15.5.4. Các công trình khử trùng và xả nước thải ra nguồn 

Người ta thường dùng clo hoặc clorua vôi để khử trùng nước. Liều lượng 

có thể lấy như sau : 

- Đối với nước qua làm sạch cơ học                30g/m3 

- Đối với nước thải qua làm sạch sinh học  10 ữ15g/m3 

Nồng độ clo trong dung dịch khoảng 2,5% . Sau khi đưa clo vào trong 

nước thải và trộn kỹ, thời gian tiếp xúc giữa clo và nước không ít hơn 30 phút. 

Việc clorua hoá nước thải được thực hiện trong các bể tiếp xúc đặc biệt có 

dạng bể lắng ngang hoặc đứng.  

Lượng clo còn lại trong nước thải sau khi tiếp xúc 30 phút không lớn hơn 

0,2 ÷ 1mg/l để tránh lhng phí và làm cho nước không có mùi clo. 

Nhiệm vụ chủ yếu của cửa xả nước là xáo trộn nước thải với nước hồ 

chứa. Vi vậy, tuỳ thuộc vào hinh thù, chế độ nước nguồn mà thiết kế xây 

dựng cửa xa kiều ngay bờ hoặc kiểu xa ở giua dòng, xa ở nhiều điểm hay xa ở 

một điểm... Trong mọi trường hợp đều phải tính đến các yêu cầu về giao 

thông đường thuỷ, sự giao động của mực nước nguồn, anh hưởng của sóng, 

địa chất ở đáy hồ chứa... mà quyết định. 

Khi xả nước trực tiếp ngay bờ thi về phương diện cấu tạo có đơn giản 

hơn, nhưng mức độ pha lohng kém hơn so với khi xa nước cách bờ một 

khoảng cách nào đó. 
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Tốc độ dòng chảy trong ống dẫn của cửa xả cố gắng sao cho càng lớn 

càng tốt (không nhỏ hơn 0,7m/s để tránh lắng đọng cặn). Các lỗ của họng xả 

cần đặt cách đáy một độ cao nhất định (0,5 ÷ 1m) để tránh sự xói lở đáy hồ 

hoặc tránh làm bịt kín các lỗ đó.   




